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PHÁP LUẬT KINH TẾ

Trình bày: TS Luật Phạm văn Chắt
Trọng tài viên Trung tâm trọng tài Quốc tế

Việt nam VIAC
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Chương I 
TỔNG QUAN VỀ LUẬT 

KINH TẾ
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Slide 3  I. KHÁI NIỆM LUẬT KINH TẾ
Là tổng hợp toàn bộ các quy phạm từ các văn 

bản quy phạm pháp luật của nhiều ngành luật 
khác nhau,

Điều chỉnh quyền và nghĩa vụ các chủ thể và 
các quan hệ kinh tế giữa các chủ thể;

Là công cụ để Nhà nước quản lý nền kinh tế và 
đảm bảo cho nền kinh tế vận hành theo đúng 
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nước.
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II. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH 

Chủ thể tham gia các quan hệ kinh tế;
Khách thể các quan hệ kinh tế;
Quyền và nghĩa vụ;
Chức năng quản lý Nhà nước đối với các 
hoạt động kinh tế;
Chế tài và nguyên tắc giải quyết tranh chấp 
kinh tế
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Slide 5  Các quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh 
các quan hệ kinh tế cụ thể
Trong hoạt đọng kinh tế cần chú ý tính đặc thù 
của Luật kinh tế.
Luật chuyên ngành

Chỉ ban hành các quy định điều chỉnh quan hệ 
phát sinh trong ngành  ( Luật ngân hàng và tổ 
chức tín dụng, Luật vận tải đường bộ)

8/3/2010 5  

 

Slide 6  III. ĐẶC ĐIỂM
Phạm vi điều chỉnh rộng;
Đa dạng và phức tạp, dễ chồng chéo và mâu 
thuẫn;
Dễ bị giải thích và vận dụng trái ngược nhau;
Trong một quan hệ cụ thể có nhiều quy phạm 
pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau 
cùng điều chỉnh;
Pháp luật có thể có sự điều chỉnh đối với các 
chủ thể khác nhau.
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Ngày càng hoàn thiện theo hướng hội nhập 
kinh tế quốc tế do đòi hỏi của toàn cầu hoá;
Pháp luật chung với tư cách “ luật chơi chung” 
đang tiếp tục hình thành và phát triển;
Hệ thống pháp luật quốc gia dù muốn hay 
không phải chịu tác động của các quy phạm  
chung ( đặc biệt là WTO và các định chế tài 
chính QT);
Nhiều quy phạm luật quốc tế được nội luật hoá 
thành luật quốc  gia.
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1. Tổng quan
1.1.Hiến pháp

Là đạo luật cơ bản của quốc gia;
Xác định chế độ chính trị, kinh tế, xã hội;
Quyền nghĩa vụ cơ bản của cơ quan nhà nước, 
tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội –
nghề nghiệp…và mối quan hệ giữa các tổ chức;
Quy định quyền nghĩa vụ cơ bản của công 
dân;
Cơ sở pháp lý để ban hành luật và văn bản 
dưới luật.
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Văn bản ban hành trên nguyên tắc cơ bản của 

Hiến pháp;
Quy định về lĩnh vực do Luật điều chỉnh;
Do quốc Hội ban hành;
Có hiệu lực trên phạm vi cả nước và có thể với 

cả đối tượng cư trú hoặc thường trú ở nước ngoài 
và quan hệ có yếu tố nước ngoài.
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Hướng dẫn thi hành các đạo luật do Chính phủ 
ban hành gồm:
Nghị định;
Nghị quyết,
Quyết định;
Chỉ thị. 
Hướng dẫn thi hành các văn bản của Chính phủ 
ban hành bởi các Bộ và cơ quan ngang bộ gồm:
Thông tư;
Quyết định.
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hướng dẫn thực hiện luật và văn bản luật trong 
phạm vi địa phương gồm:
Quyết định;
Chỉ thị.
Pháp lện do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban 
hành:
Văn bản dưới Luật;
Phải hướng dẫn như  luật bởi Chính phủ;
Văn bản quá độ để nâng thành Luật
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2.1. BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005

Luật dân sự thường được coi là luật “mẹ” của 
các luật khác vì:
Các luật khác thường được hình thành trên 
những nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự;
Trong nhiều trường hợp, trong luật chuyên 
ngành người ta không quy định nếu luật dân 
sự đã có quy định;
Việc dẫn chiếu áp dụng luật dân sự khá phổ 
biến trong luật chuyên ngành ( có pháp luật 
kinh tế)
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Mối quan hệ giữa pháp luật  luật dân sự đối với 

sự điều chỉnh các quan hệ kinh  tế.
2.1.1. Điều chỉnh về nguyên tắc các quan hệ kinh 

tế:
Nguyên tắc tự do và tự nguyện; 
Nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi;
Nguyên tắc chịu trách nhiệm trực tiếp trước 
các bên đối tác;
Nguyên tắc tuân theo pháp luật;
Nhà nước giữ quyền can thiệp vào các quan 
hệ kinh tế.
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2.1.2. Chủ thể
Khi quy định các chủ thể các quan hệ kinh tế, 

các luật chuyên ngành thường phải sử dụng 
hoặc dẫn chiếu tiêu chuẩn được luật dân sự 
quy định về:
Thể nhân;
Pháp nhân;
Hộ gia đình;
Hợp tác xã.
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2.1.3. Tài sản
Giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến tài 

sản, các quy định về tài sản là một trong 
những nội dung cơ bản và quan trọng nhất 
của quan hệ dân sự.
Tài sản là gì?
Tài sản gồm những loại nào ( Luật dân sự 
đã phân chia, phần này đã học trong Pháp 
luật đại cương)
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2.1.4. Quan hệ tài sản

Là quan hệ có mục đích;
Gắn liền trong đó yếu tố hàng hoá, tiền tệ;
Thực hiện thông qua hành vi chuyển giao 
tài sản ( chuyển giao sở hữu);
Quan hệ tài sản trong kinh tế và trong dân 
sự  đồng nhất về hình thức, chỉ khác nhau 
mục đích: - Thoả mãn nhu cầu tiêu dùng ( 
dân sự)   - Thoả  mãn mục đích lợi nhuận ( 
kinh tế)
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2.1.5. Các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ tài sản

Trong luật dân sự quy định biện pháp, điều 
kiện, trình tự thực hiện và nội dung biện 
pháp.
Trong quan hệ kinh tế, những biện pháp 
này được luật cho phép các bên chọn & áp 
dụng:
* Cầm cố,
* Thế chấp,
* Đặt cọc,
* Ký cược,
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* Ký quỹ,
* Bảo lãnh,
* Phạt bội ước.

Những biện pháp này áp dụng trong kinh tế 
đều phải theo quy định của pháp luật dân sự 
vì thường pháp luật chuyên ngành không 
quy định.

Khi áp dụng những quy định trên trong các 
quan hệ kinh tế các bên phải giải thích và 
thực hiện theo quy định của pháp luật dân 
sự.
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2.1.6. Chuyển giao sở hữu hàng hoá và quyền sử 

dụng sở hữu trí tuệ
Quyền sở hữu là quy định trung tâm và là  
chế định quan trọng nhất của pháp luật dân 
sự;
Trong hoạt động kinh tế, vấn đề chuyển 
quyền sở hữu có vai trò hết sức quan trọng, 
nhất là trong mua bán hàng hoá;
Quyền sở hữu là gì? Những trường hợp nào 
chấm dứt và phát sinh quyền sở hữu cũng 
được quy định trong pháp luật dân sự.
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Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm những quyền 
nào? Những vấn đề liên quan đến việc khai 
thác quyền sở hữu trí tuệ. Những vấn đề này 
cũng được quy định trong luật dân sự.
Trong các quan hệ kinh tế liên quan đến mua 
bán hàng hoá và chuyển giao sở hữu trí tuệ, 
luật chuyên ngành không quy định cụ thể, 
thường dẫn chiếu luật dân sự để áp dụng.
Chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá và 
quyền khai thác sở hữu trí tuệ trong hoạt 
động kinh tế phải dựa trên các quy định này 
của pháp luật dân sự.8/3/2010 20  
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2.1.7. Hợp đồng

Pháp luật dân sự quy định khung pháp lý và 
những nguyên lý chủ yếu cũng như các mẫu 
hợp đồng dân sự;
Các quan hệ kinh tế cũng phải được thực hiện 
thông qua hợp đồng, các hợp đồng để thực 
hiện các quan hệ kinh tế phải dựa trên những 
nguyên lý của hợp đồng dân sự.
Cả hai hệ thống hợp đồng này đồng nhất về 
hình thức và nội dung, chỉ khác nhau về mục 
đích. Nhu cầu tiêu dùng >< lợi nhuận.
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2.1.8. Chế tài

Pháp luật dân sự quy định các chế tài, nội 
dung, nguyên tắc và điều kiện áp dụng các 
chế tài khi có hành vi vi phạm dân sự;
Các chế tài áp dụng trong kinh tế về bản chất 
là chế tài dân sự;
Áp dụng chế tài kinh tế do vậy phải tuân theo 
nguyên tắc, điều kiện và nội dung của các 
chế tài được quy định trong pháp luật dân sự ( 
các loại chế tài, nội dung, điều kiện áp dụng)
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2.1.9. Giải quyết tranh chấp

Pháp luật dân sự quy định những nguyên tắc 
để giải quyết tranh chấp phát sinh từ các quan 
hệ dân sự;
Những nguyên tắc này cũng chính là cơ sở để 
hình thành các nguyên tắc giải quyết các 
tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh tế 
giữa các chủ thể quan hệ kinh tế.
Các hình thức giải quyết tranh chấp kinh tế 
cũng đồng  nhất với các hình thức giải quyết 
tranh chấp dân sự.
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2.2. LUẬT THƯƠNG MẠI 2005
Hoạt động thương mại là phương thức chủ yếu, là 

trọng tâm của hoạt động kinh tế, do luật 
thương mại quy định.

2.2.1. Hoạt động thương mại:
Là hoạt động của thương nhân thực hiện hành 
vi thương mại: mua bán hàng hoá, cung ứng 
dịch vụ, chuyển giao quyền khai thác sở hữu 
trí tuệ, đầu tư và các hoạt động khác;
Mục đích nhằm sinh lợi.
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2.2.2 Thương nhân

Cá nhân;
Tổ chức ( các loại hình doanh nghiệp);
Thương nhân nước ngoài.

2.2.3. Nguyên tắc hoạt động thương mại và quan 
hệ thương mại
Thương nhân được quyền hoạt động trên 
những lĩnh vực và địa bàn pháp luật không 
cấm;
Quan hệ thương mại căn cứ trên những 
nguyên tắc của pháp luật dân sự.
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Thương mại hàng hoá;
Thương mại dịch vụ;
Thương mại sở hữu trí tuệ;
Thương mại đầu tư.

2.2.4.1. Thương mại hàng hoá:
Liên quan đến hàng hoá;
Thông qua trao đổi, mua, bán;
Được thực hiện giữa thương nhân với nhau 
hoặc có sự tham gia của một bên
là thương nhân.
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Đối tượng của thương mại hàng hoá là hàng 
hoá gồm:
* Động sản,
* Tài sản gắn với đất đai,
* Các quyền về  tài sản.
Điều kiện thực hiện:
* Chủ thể là thương nhân hoặc một trong hai 
bên là thương nhân;
* Hàng không phải là đối tượng cấm lưu 
thông hoặc chưa được lưu thông,
*Phải thực hiện thông qua hợp đồng.
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2.2.4.2. Thương mại dịch vụ

Là thương mại liên quan đến các dịch vụ;
Được thực hiện thông qua hoạt động cung 
ứng và tiếp nhận dịch vụ giữa thương nhân 
cung ứng và khách hàng;
Đối tượng của thương mại dịch vụ là dịch vụ;
Điều kiện:
* Cung ứng dịch vụ là thương nhân;

ï * Dịch vụ cung ứng không bị cấm;
* Phải thực hiện thông qua hợp đồng cung 
ứng dịch vụ.
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2.2.4.3. Thương mại sở hữu trí tuệ

Là thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí 
tuệ,
Được thực hiện thông qua hoạt động chuyển 
giao quyền khai thác và sử dụng sở hữu trí 
tuệ;
Điều kiện:
* Bên chuyển giao phải là chủ sở hữu trí tuệ,
* Phải là trí tuệ không bị cấm chuyển giao;
* Phải chuyển giao thông qua việc giao kết 
và thực hiện hợp đồng.
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2.2.4.4. Thương mại đầu tư

Là thương mại phát sinh liên quan đến đầu 
tư;
Thông qua hoạt động đầu tư;
Điều kiện:
* Có sự tham gia của bên đầu tư và bên tiếp 
nhận;
* Lĩnh vực và địa bàn đầu tư không bị cấm;
* Thông qua các hình thức đầu tư do luật quy 
định;
* Ký kết và thực hiện các hợp đồng.

8/3/2010 30  

 

Slide 31 
2.3. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
2.3.1. Mục đích ý nghĩa:

Tạo nguồn thu cho ngân sách quốc gia;
Tạo nguồn chi cho phúc lợi xã hội, an ninh 
quốc phòng, xây dựng cơ sở hạ tầng, trả 
lương và duy trì hoạt động bộ máy Nhà nước. 

2.3.2. Các loại thuế thu từ các hoạt động kinh tế:
Thuế giá trị gia tăng;
Thuế tiêu thụ đặc biệt;
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
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Thuế sử dụng tài nguyên;
Thuế lợi tức;
Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài đối với 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
Thuế khoán;
Thuế môn bài;
Thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá 
nhân;
Thuế dịch vụ…
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2.3.3. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế.

Đối tượng chịu thuế là đối tượng mà theo quy 
định của pháp luật thuế sẽ đánh vào đối 
tượng này, được quy định ngay trong tên gọi 
của luật thuế;
Đối tượng nộp thuế là đối tượng có hoạt động 
liên quan đến đối tượng chịu thuế.
Thuế là số tiền mà đối tượng nộp thuế phải 
nộp cho cơ quan thuế trong thời hạn do pháp 
luật quy định.
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2.3.4. Xử lý vi phạm

Nộp thuế chậm;
Nộp thiếu
Trốn thuế;
Gian lẫn thuế,

Các vi phạm trên sẽ bị xử lý theo quy định của 
từng luật thuế cụ thể hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự ( đối với cá nhân)2.
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2.4. PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNGÃ.
2.4.1. PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH
- Quy định về hệ thống sổ sách  chủ thể phải 

lập;
- Quy định về ghi chép, lưu giữ, bảo quản và 

tiêu hủy,
- Quy định về hoá đơn, chứng từ;
- Quy định về báo cáo tổng kết tài chính hàng 

năm;
- Quy định về kiểm toán.
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2.4.2. PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG
- Quy chế sử dụng tiền tệ;
- Quy chế quản lý ngoại hối;
- Quy chế cho vay, thanh toán;
- Mở tài khoản tại ngân hàng;
- Phương thức thanh toán và các thủ tục thanh 

toán tiền hàng hoá và dịch vụ phát sinh trong 
quan hệ kinh tế giữa các chủ thể.
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2.5. PHÁP LUẬT HẢI QUAN & QUẢN  LÝ THỊ 

TRƯỜNG
2.5.1. PHÁP LUẬT HẢI QUAN
- Quy định thủ tục hải quan về chứng từ;
- Quy định về kiểm hoá;
- Quy định định về tính thuế và nộp thuế xuất 

khẩu, thuế nhập khẩu.
- Quy định về xử lý vi phạm trong hoạt động 

xuất, nhập khẩu;
- Quy định về khiếu nại, giải quyết khiếu nại.
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2.5.2. CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THỊ  

TRƯỜNG
- Quy định về thẩm quyền kiểm tra, thanh tra 

và giám sát hoạt động trên thị  trường nội  
địa;

- Quy định về thủ tục kiểm tra và trình tự thực 
hiện việc kiểm tra;

- Quy định việc đưa ra các quyết định xử lý 
hoặc đề xuất xử lý khi vượt thẩm quyền cho 
phép.

- Quy định việc giải quyết khiếu nại.
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Và nhiều luật khác cũng ràng buộc chủ thể khi 

thực hiện hành vi kinh tế như:
- Luật kế toán;
- Luật kiểm toán;
- Luật về môi trường;
- Luật lao động;
- Luật cạnh tranh, chống bán phá giá;
- Luật về tự vệ thương mại;
- Luật phá sản;
- Luật hình sự;
- Luật Hành chính và Tố tụng hành chính…
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Chương II : 
CHỦ THỂ CÁC QUAN HỆ

KINH TẾ
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I.  ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CHỦ THỂ KINH 

DOANH
1. Khái quát về chủ thể kinh doanh
1.1. Khái niệm

Thương nhân
Tổ chức kinh tế thành lập hợp pháp;
Cá nhân hoạt động thương mại một cách 
độc lập, thường xuyên có đăng ký kinh 
doanh;
Có quyền hoạt động trong ngành, nghề, địa 
bàn, hình thức pháp luật không cấm;
Phải đăng kí theo quy định của pháp luật
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Được Nhà nước bảo hộ;
Phải đăng kí theo quy định của pháp luật

Doanh nghiệp 
Là tổ chức kinh tế:
Có tên riêng, 
Có tài sản, 
Có trụ sở giao dịch ổn định, 
được đăng ký kinh doanh theo quy định 

của pháp luật
Nhằm mục đích thực hiện các hoạt động 

kinh doanh.
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2. Quyền và nghĩa vụ :
2.1. Quyền

Tự chủ kinh doanh; 
chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa

bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư; 
chủ động mở rộng quy mô và ngành, 

nghề kinh doanh; được Nhà nước khuyến
khích, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi
tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ công ích.

Lựa chọn hình thức, phương thức huy
động, phân bổ và sử dụng vốn.8/3/2010 43  
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Chủ động tìm kiếm thị trường, khách

hàng và ký kết hợp đồng.
Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.
Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động

theo yêu cầu kinh doanh.
Chủ động ứng dụng khoa học công

nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả kinh
doanh và khả năng cạnh tranh.

Tự chủ quyết định các công việc kinh
doanh và quan hệ nội bộ.
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Slide 45  Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản 
của doanh nghiệp.

Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các 
nguồn lực không được pháp luật quy định.

Khiếu nại, tố cáo theo quy định của 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Trực tiếp hoặc thông qua người đại 
diện theo uỷ quyền tham gia tố tụng theo 

quy định của pháp luật.
Các quyền khác theo quy định của 

pháp luật.
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Hoạt động kinh doanh theo đúng 

ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh; bảo đảm điều 
kiện kinh doanh theo quy định của pháp 

luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh 
doanh có điều kiện.

Tổ chức kế toán, lập và nộp báo cáo tài 
chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn 

theo quy định của pháp luật.
Đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp 

thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính.
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động theo quy định của pháp luật về lao 

động; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao 
động theo quy định của pháp luật về bảo 

hiểm.
Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất 

lượng hàng hoá, dịch vụ theo tiêu chuẩn đã 
đăng ký hoặc công bố.
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định về thống kê; định kỳ báo cáo đầy đủ 

các thông tin, tình hình tài chính của 
doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo mẫu quy định; khi phát 
hiện các thông tin đã kê khai hoặc báo cáo 
thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp 

thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.
Tuân thủ quy định của pháp luật về 

quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ 
di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng 

cảnh.8/3/2010 48  
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2.3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có sản 
xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích

Cũng như các doanh nghiệp khác,
Được hạch toán và bù đắp chi phí theo giá thực 

hiện thầu hoặc thu phí sử dụng dịch vụ theo quy 
định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
Được bảo đảm thời hạn sản xuất, cung ứng sản 

phẩm, dịch vụ thích hợp để thu hồi vốn đầu tư và 
có lãi hợp lý.

8/3/2010 49  

 

Slide 50 
Sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ đủ 

số lượng, đúng chất lượng và thời hạn đã cam 
kết theo giá hoặc phí do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền quy định.
Bảo đảm các điều kiện công bằng và thuận 

lợi như nhau cho mọi đối tượng khách hàng.
Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách 

hàng về số lượng, chất lượng, điều kiện cung 
ứng và giá, phí sản phẩm, dịch vụ cung ứng.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định 
của pháp luật.
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3. Các hành vi bị cấm đối với chủ thể
3.1. Hành vi

Hoạt động kinh doanh dưới hình 
thức doanh nghiệp mà không đăng ký 
kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh 
khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh.
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Kê khai không trung thực, không chính xác nội
dung hồ sơ đăng ký kinh doanh; kê khai không

trung thực, không chính xác, không kịp thời những
thay đổi trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Kê khai khống vốn đăng ký, không góp đủ và
đúng hạn số vốn như đã đăng ký; cố ý định giá tài

sản góp vốn không đúng giá trị thực tế.
Hoạt động trái pháp luật, lừa đảo; kinh doanh

các ngành, nghề cấm kinh doanh.
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doanh có điều kiện khi chưa đủ các 

điều kiện kinh doanh theo quy định của 
pháp luật.

Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ 
đông của doanh nghiệp thực hiện các 
quyền theo quy định của Luật này và 

Điều lệ công ty.
Các hành vi bị cấm khác theo quy 

định của pháp luật và luật cạnh tranh.8/3/2010 53  
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3.2. Theo quy định của Luật cạnh tranh
Thoả thuận hạn chế cạnh trạnh
Thỏa thuận ấn định giá dịch vụ một cách trực 

tiếp hoặc gián tiếp.
Thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ, 

nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, 

khối lượng hàng hóa, mua bán dịch vụ.
Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công 

nghệ  hạn chế đầu  tư .
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Thỏa thuận áp đặt cho DN khác, điều kiện 
ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch v ụ 
hoặc buộc DN khác chấp nhận các nghĩa vụ 
không liên quan trực tiếp đến đối tượng của 
hợp đồng.

Không cho DN khác tham gia thị trường 
hoặc phát triển KD

Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những 
DN không phải là các bên của thỏa thuận

Thông đồâng để một bên hoặc các bên thắng 
thầu trong việc cung cấp hàng hóa , cung ứng 
dịch vụ;
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Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị 
trường bị cấm

Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành 
toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh;

Áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất 
hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt 
hại cho khách hàng;

Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hoá, dịch vụ, 
giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ thuật, 
công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng;
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Áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong 
giao dịch như nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong 
cạnh tranh;

Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết 
hợp đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ hoặc buộc 
doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không 
liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng;

Ngăn cản việc tham gia thị trường của những 
đối thủ cạnh tranh mới.
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Các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm

Các hành vi quy định tại Điều 13 của Luật 
này;

Áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng; 
Lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay 

đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng đã giao kết mà không 
có lý do chính đáng.
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Tập trung kinh tế
Sáp nhập doanh nghiệp;
Hợp nhất doanh nghiệp;
Mua lại doanh nghiệp;
Liên doanh giữa các doanh nghiệp;
Các hành vi tập trung kinh tế khác theo quy định 

của pháp luật.
Cấm tập trung kinh tế nếu thị phần kết hợp của các 
doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm trên 
50% trên thị trường liên quan, trừ trường hợp sau 
khi thực hiện tập trung kinh tế vẫn thuộc loại 
doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp 
luật.
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Hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Chỉ dẫn gây nhầm lẫn;
Xâm phạm bí mật kinh doanh;
Ép buộc trong kinh doanh; 
Gièm pha doanh nghiệp khác;
Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

khác;
Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh;
Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh;
Phân biệt đối xử của hiệp hội;
Bán hàng đa cấp bất chính;
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4. Quy định về các loại danh mục hàng hóa

4.1. Hàng hoá , dịch vụ cấm kinh doanh
a. Danh mục Hàng hoá:

1.Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí 
tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công 

an;quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, 
quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho 
lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, 

vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ 
chuyên dùng chế tạo chúng.
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3. Hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế)Nghị 

định số 100/2005/NĐ-CP);
4. Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê 

tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân 
cách;

5.Các loại pháo;
6.Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục 

nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội;

7.Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc 
chưa được phép sử dụng tại Việt Nam
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sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) 
thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên quy định và các loại thực vật, động vật 

quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử 
dụngCông ước CITES;

9. Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng 
chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản 
có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng 

con người 
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sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam;
11.Giống cây trồng không có trong danh mục   

được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng 
gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi 

trường, hệ sinh thái;
12.Giống vật nuôi không có trong danh mục được 
phép sản xuất, kinh doanh, gây hại cho sức khỏe 
con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ 

sinh thái;
13. Khoáng sản đặc biệt, độc;
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14. Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường; 
15.Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại 

vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế 
phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt 
Nam;

16.Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử 
dụng tại Việt Nam;
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17. Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực 
phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, 
thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo 
quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có 

gen đã bị biến đổi chưa được cho phép;
18. Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc 

nhóm amfibole
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1.Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn 

bán phụ nữ, trẻ em;
2.Tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức;
3.Dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của 

Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 
cá nhân;

4. Hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn có yếu 
tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời; 5.Hoạt 

động kinh doanh môi giới nhận cha, mẹ, con, nuôi 
con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích 

kiếm lời; 
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4.2. Danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh 

doanh
a. Hàng hoá

1.Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công 
cụ hỗ trợ;

2. Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị phát 
bức xạ hoặc nguồn phóng xạ;

3. Vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amôn 
(NH4NO3) hàm lượng cao từ 98,5% trở lên;

4. Hóa  chất bảng 2 và bảng 3 (theo Công ước 
quốc tế);
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5.Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm (bao gồm 
cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế 

biến) Công ước CITES; 
6. Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành 

phẩm khác;
7. Rượu các loại;

b. Dịch vụ
1. Dịch vụ  karaoke, vũ trường;
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4.3. Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có 

điều kiện:
a.Hàng hóa

1. Xăng, dầu các loại;
2. Khí đốt các loại (bao gồm cả hoạt động chiết 

nạp);
3. Các thuốc dùng cho người;

4. Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có 
nguy cơ cao;

5. Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; nguyên liệu 
sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; 
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6. Nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ 

thực vật; 
7. Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; Phim, băng, đĩa 

hình (bao gồm cả hoạt động in, sao chép);
8. Nguyên liệu thuốc lá;
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b. Dịch vụ

1. Dịch vụ y tế; dịch vụ y, dược cổ truyền; 
2. Dịch vụ kinh doanh thuốc bao gồm dịch vụ 

bảo quản thuốc và kiểm nghiệm thuốc;
3. Hành nghề thú y;

4. Hành nghề xông hơi khử trùng; 
5. Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn 

thông; 
6. Dịch vụ truy nhập Internet (ISP) ;

7. Dịch vụ kết nối Internet (IXP)
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8. Dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính, 
viễn thông (OSP bưu chính, OSP viễn thông); 
9. Cung cấp dịch vụ bưu chínhPháp lệnh Bưu 

chính, viễn thông;
10. Dịch vụ chuyển phát thư trong nước và nước 

ngoài;
11. Phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và 

tư vấn chuyên ngành về điện lực; 
12.Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật;

13.Dịch vụ hợp tác làm phim;
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14. Dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế;

15. Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải;
16. Các dịch vụ bảo hiểm:

- Bảo hiểm nhân thọ;
- Bảo hiểm phi nhân thọ;

- Tái bảo hiểm;
- Môi giới bảo hiểm;

- Đại lý bảo hiểm.
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17. Các dịch vụ về chứng khoán và thị trường 

chứng khoán:
- Môi giới chứng khoán; 

- tự kinh doanh chứng khoán; 
- quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; 

- bảo lãnh phát hành chứng khoán; 
- tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; 

- đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán 
chứng khoán;
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- Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, 
trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu 

chính quyền địa phương;
- Đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu 

được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính 
quyền địa phương.
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18. Dịch vụ xuất khẩu lao động; 

19. Dịch vụ pháp lý (bao gồm cả tư vấn pháp luật 
và bào chữa) do luật sư Việt Nam thực hiện; 

20. Dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài 
thực hiện; 

21.Dịch vụ khắc dấu;
22. Dịch vụ bảo vệ; 

23.Dịch vụ lữ hành quốc tế;
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cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh 
a. Hàng hóa

1. Các loại hóa chất độc khác không thuộc hóa 
chất bảng (theo Công ước quốc tế);

2. Thực phẩm ngoài Danh mục thực phẩm có 
nguy cơ cao, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia 
thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm  

3. Các loại trang thiết bị y tế
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4. Ngư cụ (bao gồm cả nguyên liệu để chế tạo ngư 

cụ) và trang thiết bị khai thác thủy sản;
5. Thức ăn nuôi thủy sản;

6. Giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh;
7. Thức ăn chăn nuôi;

8. Giống cây trồng chính, giống cây trồng quý 
hiếm cần bảo tồn.
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10.Vật liệu xây dựng;

11. Than mỏ;
12. Vật tư, thiết bị viễn thông (trừ thiết bị phát, thu 

phát sóng vô tuyến);
13. Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến;

14. Các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu 
cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động;
15. Vàng.
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b. Dịch vụ

1. Giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật; 
bảo quản, vận chuyển sản phẩm động vật sau giết 

mổ, sơ chế;
2. Dịch vụ về giống cây trồng, vật nuôi  theo Pháp 

lệnh Giống cây trồng và Pháp lệnh Giống vật 
nuôi; 

3. Đại lý dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát 
thư (bao gồm cả đại lý dịch vụ chuyển phát thư 

cho tổ chức chuyển phát nước ngoài)
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4. Đại lý dịch vụ viễn thông;

5. Đại lý dịch vụ Internet công cộng;
6. Dịch vụ phát hành xuất bản phẩm;

7. Dịch vụ quảng cáo;
8. Dịch vụ cho thuê lưu trú;

9. Dịch vụ kinh doanh các tòa nhà cao trên 10 tầng 
làm khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việc;

10. Dịch vụ cầm đồ;
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11. Dịch vụ in;

12. Dịch vụ thành lập, in và phát hành các loại bản 
đồ không thuộc phạm vi quản lý của cơ quan quản 

lý nhà nước ở Trung ương; 
13. Dịch vụ kiểm định các loại máy, thiết bị, vật 

tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 
động, vệ sinh lao động;

14. Dịch vụ dạy nghề; tư vấn dạy nghề;
15. Dịch vụ giới thiệu việc làm;
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16. Dịch vụ vận tải bằng ô tô;
17. Dịch vụ vận tải đường sắt ;

18. Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt;
19. Các dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt;

20. Dịch vụ vận tải đường sắt đô thị;
21. Dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục 

hồi phương tiện thủy nội địa;
22. Dịch vụ xếp, dỡ hàng hóa, phục vụ hành khách 

tại cảng, bến thủy nội địa;
23. Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa;
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25. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển;

26. Dịch vụ môi giới hàng hải; 
27. Dịch vụ cung ứng tầu biển;

28. Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa;
29. Dịch vụ lai dắt tầu biển;

30. Dịch vụ sửa chữa tầu biển tại cảng biển;
31.Dịch vụ vệ sinh tầu biển;

32. Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa tại cảng biển;
33. Dịch vụ vận tải biển;

8/3/2010 85  

 

Slide 86 
34. Đại lý làm thủ tục hải quan;

35. Dịch vụ kế toán;
36. Dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ liên quan 

khác về tài chính, kế toán, thuế;
37. Dịch vụ thẩm định giá;

38. Các dịch vụ hoạt động xây dựng được quy 
định trong Luật Xây dựng;

39. Dịch vụ cho người nước ngoài, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam.
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40. Dịch vụ lưu trú du lịch; 
41. Dịch vụ lữ hành nội địa;

42. Đại lý lữ hành;
43. Dịch vụ vận chuyển khách du lịch;

44. Dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du 
lịch, đô thị du lịch;

45. Dịch vụ hướng dẫn viên;
46. Dịch vụ giám định thương mại.
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5.  Quy định về thành lập và đăng ký

5.1.Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ 
phần và quản lý doanh nghiệp

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá 
nhân nước ngoài có quyền thành lập và 

quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy 
định của Luật này, 

Tổ chức, cá nhân sau đây không được 
quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại 

Việt Nam:
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Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ
trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà
nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh

thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
Cán bộ, công chức theo quy định của pháp

luật về cán bộ, công chức;
Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên

nghiệp, công nhân quốc phòng thuộc Quân
đội nhân dân Việt Nam, thuộc Công an nhân

dân Việt Nam;
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các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà 

nước, trừ những người được cử làm đại diện 
theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của 

Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
Người chưa thành niên; người bị hạn chế 

năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng 
lực hành vi dân sự;

Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc 
đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;

Các trường hợp khác theo quy định của 
pháp luật về phá sản.8/3/2010 90  
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của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo 
quy định của Luật này, trừ các tổ chức, cá 

nhân sau đây:
Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ 

trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà 
nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi 

riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
Các đối tượng không được góp vốn vào 

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về 
cán bộ, công chức.8/3/2010 91  
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5.2. Hợp đồng trước đăng ký kinh doanh
Thành viên, cổ đông sáng lập hoặc người đại

diện theo uỷ quyền được ký các loại hợp đồng
phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của
doanh nghiệp trước khi đăng ký kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp được thành lập
thì doanh nghiệp là người tiếp nhận quyền và

nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết.
Trường hợp doanh nghiệp không được thành

lập thì người ký kết hợp đồng chịu trách nhiệm
hoặc liên đới chịu trách nhiệm tài sản về việc

thực hiện hợp đồng đó. 8/3/2010 92  
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5.3. Trình tự đăng ký kinh doanh
Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký
kinh doanh theo quy định tại cơ quan đăng ký kinh

doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính
trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh

doanh.
Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét

hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ
ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do 

và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
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Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu 
trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không 

được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp 
thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật 

này.
Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh gắn với dự án đầu tư cụ thể thực hiện theo 
quy định của pháp luật về đầu tư.
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tư nhân

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu
thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm

quyền quy định.
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền đối với ngành, nghề mà theo

quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân

khác đối với ngành, nghề mà theo quy định của
pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.8/3/2010 95  
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5.5. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty hợp

danh
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu.

Dự thảo Điều lệ công ty.
Danh sách thành viên, bản sao Giấy chứng

minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân
của mỗi thành viên.

Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền đối với ngành, nghề mà

theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
Chứng chỉ hành nghề của thành viên hợp danh

và cá nhân khác đối với ngành, nghề mà theo quy
định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.8/3/2010 96  
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nhiệm hữu hạn

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu.
Dự thảo Điều lệ công ty.

Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo:
Thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng

minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân
hợp pháp khác;

Thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành
lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài

liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ
quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc
chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại

diện theo uỷ quyền.8/3/2010 97  
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Thành viên là tổ chức nước ngoài các giấy
tờ phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ

chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước
ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền đối với ngành, 
nghề mà theo quy định của pháp luật phải có

vốn pháp định.
. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với

ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật
phải có chứng chỉ hành nghề
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5.7. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty cổ 

phần
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu quy 

định.
Dự thảo Điều lệ công ty.

Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm 
theo sau đây:

Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng 
minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực hợp 

pháp khác;
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Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết

định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ

chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân
dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp

khác của người đại diện.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản

sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải
có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã
đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ

sơ đăng ký kinh doanh.
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Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh 
ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải 

có vốn pháp định. 
Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng 

giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh 
doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp 

luật phải có chứng chỉ hành nghề.
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5.8. Hồ sơ, trình tự thủ tục, điều kiện và nội 
dung đăng ký kinh doanh, đầu tư của nhà đầu tư 

nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam
Thực hiện theo quy định của Luật này và pháp 

luật về đầu tư. 
Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh.
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6. Nội dung Điều lệ công ty

Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn
phòng đại diện.

Ngành, nghề kinh doanh.
Vốn điều lệ; cách thức tăng và giảm vốn điều

lệ.
Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ

bản khác của các thành viên hợp danh đối với
công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành
viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của

cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.
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Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi 

thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 
và công ty hợp danh; số cổ phần của cổ đông 

sáng lập, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng 
số cổ phần được quyền chào bán của từng loại 

đối với công ty cổ phần.
Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; 
của cổ đông đối với công ty cổ phần.

Cơ cấu tổ chức quản lý.
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Người đại diện theo pháp luật đối với công ty

trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.
Thể thức thông qua quyết định của công ty; 
nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.

Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền
lương và thưởng cho người quản lý và thành viên

Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên. 
Những trường hợp thành viên có thể yêu cầu

công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty
trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty

cổ phần.
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xử lý lỗ trong kinh doanh.

Các trường hợp, trình tự giải thể và thủ tục
thanh lý tài sản công ty.

Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
Họ, tên, chữ ký của các thành viên hợp

danh; của người đại diện theo pháp luật, của
chủ sở hữu công ty, của các thành viên hoặc
người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty

TNHH; của người đại diện theo pháp luật, của
các cổ đông sáng lập, người đại diện theo uỷ
quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty

CP
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8. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh:

Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc 
lĩnh vực cấm;

Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy 
định;
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Có trụ sở chính theo quy định;
Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo 

quy định;
Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy 

định
Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn 

cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh 
doanh do Chính phủ quy định.
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9. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh

Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, 
chi nhánh, văn phòng đại diện.

Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy 
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực 
cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo 

pháp luật của doanh nghiệp.
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Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số 

Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 
chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành 

viên hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân; số 
quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh 
doanh của chủ sở hữu công ty, của thành 
viên hoặc cổ đông sáng lập là tổ chức đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty 
cổ phần; của thành viên hợp danh đối với 

công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty là 
cá nhân hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân.8/3/2010 110  
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Vốn điều lệ đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số 
cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã góp và 
số cổ phần được quyền chào bán đối với 
công ty cổ phần; vốn đầu tư ban đầu đối 
với doanh nghiệp tư nhân; vốn pháp định 
đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, 

nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định.
Ngành, nghề kinh doanh.
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10. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi 

nhánh, văn phòng đại diện, mục tiêu và ngành, 
nghề kinh doanh, vốn điều lệ hoặc số cổ phần
được quyền chào bán, vốn đầu tư của chủ doanh

nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của
doanh nghiệp và các vấn đề khác trong nội dung 
hồ sơ đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải
đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong
thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết

định thay đổi.
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Trường hợp có thay đổi nội dung của 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 
doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh.
Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị 
tiêu huỷ dưới hình thức khác, doanh 

nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh và phải trả phí.
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12. Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh
doanh

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày
cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc

chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh, cơ quan
đăng ký kinh doanh phải thông báo nội dung giấy
chứng nhận đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống
kê, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng
cấp, Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành

phố thuộc tỉnh và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị
trấn nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
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Tổ chức, cá nhân được quyền yêu cầu cơ quan 
đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin về nội 
dung đăng ký kinh doanh; cấp bản sao Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận 

thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục 
nội dung đăng ký kinh doanh và phải trả phí theo 

quy định.
Cơ quan đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ 

cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về nội 
dung đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của tổ 

chức, cá nhân theo quy định.
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13. Công bố nội dung đăng ký kinh doanh
Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày được

cấp đăng ký kinh doanh, phải đăng trên mạng
thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh

doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết hoặc
báo điện tử trong ba số liên tiếp về các nội dung 

chủ yếu sau đây:
Tên doanh nghiệp;

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi 
nhánh, văn phòng đại diện;

Ngành, nghề kinh doanh;
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Thành viên DN TNHH, công ty hợp danh; 

số cổ phần và giá trị cổ phần đã góp, số cổ
phần được quyền phát hành; vốn đầu tư ban 
đầu đối với doanh nghiệp tư nhân; vốn pháp
định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, 

nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định;
Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng

minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá
nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập
hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu, 

của thành viên hoặc cổ đông sáng lập;8/3/2010 117  
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Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy 

chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực 
cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo 

pháp luật của doanh nghiệp;
Nơi đăng ký kinh doanh.

Trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký 
kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố nội dung 
những thay đổi đó trong thời hạn và theo phương 

thức quy định.

8/3/2010 118  



Slide 119 
14. Chuyển quyền sở hữu tài sản

. Thành viên các công ty, cổ đông công ty cổ 
phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn 

cho công ty theo quy định sau đây:
Đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền 

sử dụng đất phải làm thủ tục chuyển quyền sở 
hữu hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền.không phải chịu lệ 
phí trước bạ;
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Đối với tài sản không đăng ký quyền sở 
hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng 
việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận 
bằng biên bản, phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ 
sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường 
trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số 

quyết định thành lập hoặc đăng ký của 
người góp vốn;
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loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; 
tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng 
giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công 
ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp 

vốn hoặc đại diện theo uỷ quyền của người 
góp vốn và người đại diện theo pháp luật 

của công ty;
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Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không 
phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, 
vàng chỉ được coi là xong khi quyền sở hữu hợp 

pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công 
ty.

Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh 
của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ 

tục chuyển quyền sở hữu.
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15. Định giá tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, 
ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các
thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định

Nguyên tắc nhất trí; nếu tài sản góp vốn được
định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời

điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập
liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và
nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh
lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của
tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.
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Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do 

doanh nghiệp và người góp vốn thoả thuận định giá
hoặc do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định

giá, nhưng phải được người góp vốn và doanh
nghiệp chấp thuận; nếu tài sản góp vốn được định
giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì
người góp vốn hoặc tổ chức định giá và người đại
diện theo pháp luật của doanh nghiệp cùng liên đới
chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ
tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa
giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp

vốn tại thời điểm kết thúc định giá.
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16. Tên doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt

có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm đượ
và có ít nhất hai thành tố sau đây:

Loại hình doanh nghiệp;
Tên riêng.
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Tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại 

trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của 
doanh nghiệp, phải được in hoặc viết trên các giấy 
tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh 

nghiệp phát hành.
Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối 

chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp. 
Quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh là 

quyết định cuối cùng.
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Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp
Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên

của doanh nghiệp đã đăng ký.
Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực

lượng vũ trang nhân dân,  tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội -

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội -
nghề nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của

cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống

lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục
của dân tộc.8/3/2010 127  
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Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài 
và tên viết tắt. 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là 
tên được dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài 
tương ứng, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ 

nguyên hoặc dịch sang tiếng nước ngoài.
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nghiệp khổ chữ nhỏ hơn tên bằng tiếng Việt 

tại cơ sở của doanh nghiệp hoặc trên các giấy 
tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do 

doanh nghiệp phát hành. 
Tên viết tắt được viết tắt từ tên bằng tiếng 
Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.
Tên trùng là tên doanh nghiệp yêu cầu 

đăng ký bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với 
tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

Các trường hợp được coi nhầm lẫn với tên 
của doanh nghiệp đã đăng ký:
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Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu 

cầu đăng ký đọc giống như tên doanh nghiệp 
đã đăng ký;

Chỉ khác tên doanh nghiệp đã đăng ký bởi 
ký hiệu “&”;

Trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã 
đăng ký;

Tên bằng tiếng nước ngoài trùng với tên 
bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã 

đăng ký;
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Khác với tên riêng của DN đã đăng ký 

bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng 
Việt ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó, trừ 

trường hợp  là công ty con;
Khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký 

bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau tên 
riêng;

Chỉ khác tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký 
bằng các từ “miền bắc”, “miền nam”, “miền trung”, 

“miền tây”, “miền đông” hoặc các từ có ý nghĩa 
tương tự, trừ trường hợp là công ty con của doanh 

nghiệp đã đăng ký.
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17. Trụ sở chính của doanh nghiệp
Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên
lạc, giao dịch; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, 
gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, 

phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
Doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở

cửa tại trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh
doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày
được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
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18. Con dấu của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có con dấu riêng, phải được 
lưu giữ và bảo quản tại trụ sở chính. Hình thức 

và nội dung, điều kiện làm con dấu và chế độ sử 
dụng con dấu thực hiện theo quy định của 

Chính phủ.
Người đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp phải chịu trách nhiệm quản lý sử dụng 
con dấu theo quy định của pháp luật. Trong 
trường hợp cần thiết, được sự đồng ý của cơ 

quan cấp dấu, doanh nghiệp có thể có con dấu 
thứ hai.
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kinh doanh của doanh nghiệp

VPDD  là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, 
có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích 
của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ 
chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo 

quy định của pháp luật.
Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh 

nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một 
phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức 

năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh 
doanh phải phù hợp với ngành, nghề  của doanh 

nghiệp.8/3/2010 134  

 



Slide 135 

II. CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
1. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI 

THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
1.1. Quy định chung

Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng
thành viên không vượt quá 50;

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ
và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong
phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển
nhượng theo quy định.

8/3/2010 135  

 

Slide 136 

Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Không được quyền phát hành cổ phần.
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1.2. Góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn 

góp
Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn 

bằng loại tài sản đã cam kết. Trường hợp thay 
đổi loại tài sản góp vốn  phải được sự nhất trí của 

các thành viên còn lại; công ty thông báo bằng 
văn bản nội dung thay đổi đó đến cơ quan đăng 
ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, 

kể từ ngày chấp thuận sự thay đổi.
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Người đại diện của công ty phải thông báo
bằng văn bản tiến độ góp vốn đăng ký đến
cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn
mười lăm ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn
và phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt
hại cho công ty và người khác do thông báo
chậm trễ hoặc thông báo không chính xác, 

không trung thực, không đầy đủ.
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Thành viên không góp đủ và đúng hạn số vốn 

đã cam kết thì số vốn chưa góp được coi là nợ 
của thành viên đó đối với công ty; phải chịu 
trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do 
không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.
Sau thời hạn cam kết lần cuối mà vẫn có thành 

viên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì số vốn 
chưa góp được xử lý theo một trong các:
Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số 

vốn chưa góp;
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Các thành viên còn lại góp đủ số vốn 

chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ 
trong vốn điều lệ công ty.

Sau khi được góp, thành viên chưa góp vốn 
theo cam kết đương nhiên không còn là 

thành viên của công ty, và công ty phải đăng 
ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 

theo quy định.
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Tại thời điểm góp đủ giá trị phần vốn góp, 

thành viên được công ty cấp giấy chứng nhận 
phần vốn góp. Giấy chứng nhận có các nội 

dung chủ yếu sau đây:
Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh;

Vốn điều lệ của công ty;
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Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc
chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với

thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, 
quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng

ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức;
Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành

viên;
Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn

góp;
Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo

pháp luật của công ty.8/3/2010 142  
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1. 3. Sổ đăng ký thành viên

Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau 
khi đăng ký kinh doanh, phải có các nội dung chủ 

yếu:
Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy 
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 
nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; 

tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành 
lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là 

tổ chức;
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Slide 144  Giá trị vốn góp tại thời điểm góp và phần vốn
góp của từng thành viên; thời điểm góp ; loại tài sản
góp , số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn;

Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc của
người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ

chức;
Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

của từng thành viên.

. Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở
chính của công ty.
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Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, 
kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm

quyền của Hội đồng thành viên;
Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần

vốn góp;
Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép hoặc

trích lục sổ đăng ký thành viên, sổ ghi chép và
theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài

chính hằng năm, sổ biên bản họp Hội đồng thành
viên, các giấy tờ và tài liệu khác của công ty;
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Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn

góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn
thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định

của pháp luật;
Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty

tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể
hoặc phá sản;

Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi
công ty tăng vốn điều lệ; được quyền chuyển
nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp

theo quy định của Luật này;
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Khiếu nại hoặc khởi kiện Giám đốc hoặc

Tổng giám đốc khi không thực hiện đúng
nghĩa vụ, gây thiệt hại đến lợi ích của thành
viên hoặc công ty theo quy định của pháp

luật; 
Định đoạt phần vốn góp của mình bằng

cách chuyển nhượng, để thừa kế, tặng cho và
cách khác theo quy định của pháp luật và

Điều lệ công ty;
Các quyền khác theo quy định của Luật

này và Điều lệ công ty.
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Thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên

25% vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do 
Điều lệ công ty quy định, có quyền yêu cầu triệu
tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những

vấn đề thuộc thẩm quyền. 
Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu

trên 75% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không
quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định

thì các thành viên thiểu số hợp nhau lại có quyền
yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên
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1.5. Nghĩa vụ của thành viên
Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu

trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản
khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết

góp vào công ty; không được rút vốn đã góp ra
khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp

luật quy định
. Tuân thủ Điều lệ công ty.

Chấp hành quyết định của Hội đồng thành
viên.

Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định.8/3/2010 149  
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Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh 

công ty để thực hiện các hành vi sau đây:
Vi phạm pháp luật;

Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác 
không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và 

gây thiệt hại cho người khác;
Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn 

trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với 
công ty.
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1.6. Mua lại phần vốn góp

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại
phần vốn góp của mình, nếu bỏ phiếu không tán

thành đối với quyết định của Hội đồng thành viên
về:

Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ
công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành

viên, Hội đồng thành viên;
Tổ chức lại công ty;

Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ.
Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và
được gửi đến công ty trong thời hạn mười lăm ngày, 

kể từ ngày thông qua quyết định vấn đề quy định.8/3/2010 151  

 

Slide 152  Khi có yêu cầu, nếu không thoả thuận được về
giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của

thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được
định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty
trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận
được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện
nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua

lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và
nghĩa vụ tài sản khác.

Nếu công ty không mua lại thì thành viên đó có
quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho

thành viên khác hoặc người khác không phải là
thành viên.
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1.7. Chuyển nhượng phần vốn góp

. Phải chào bán phần vốn đó cho các thành
viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn
góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

Chỉ được chuyển nhượng cho người không
phải là thành viên nếu các thành viên còn lại
của công ty không mua hoặc không mua hết

trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào
bán.
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1.8. Xử lý phần vốn góp trong các trường hợp

khác
Trong trường hợp thành viên là cá nhân chết

hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết thì người thừa
kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành

viên đó là thành viên của công ty.
Trong trường hợp có thành viên bị hạn chế

hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì quyền
và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty
được thực hiện thông qua người giám hộ.
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Slide 155  Phần vốn góp của thành viên được công 
ty mua lại hoặc chuyển nhượng trong các 

trường hợp sau đây:
Người thừa kế không muốn trở thành 

thành viên;
Người được tặng cho là người khác thì 

họ không được Hội đồng thành viên chấp 
thuận làm thành viên;

Thành viên là tổ chức bị giải thể hoặc 
phá sản.
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Slide 156  Trường hợp phần vốn góp của thành viên là cá
nhân chết mà không có người hay người thừa kế từ

chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì
phần vốn góp đó được giải quyết theo quy định của

pháp luật về dân sự. 
Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc

toàn bộ phần vốn góp cho người khác. 
Trường hợp người được tặng cho là người có cùng
huyết thống đến thế hệ thứ ba thì họ đương nhiên là

thành viên của công ty. Trường hợp người được
tặng cho là người khác thì họ chỉ trở thành thành
viên của công ty khi được Hội đồng thành viên

chấp thuận.
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Trường hợp thành viên sử dụng phần 

vốn góp để trả nợ thì chủ nợ có quyền sử 
dụng phần vốn góp đó theo một trong hai 

cách:
Trở thành thành viên của công ty nếu 

được Hội đồng thành viên chấp thuận;
Chào bán và chuyển nhượng phần vốn 

góp đó theo quy định.
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1.9. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty

Tổ chức
Công ty có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội

đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 
Công ty từ mười một thành viên trở lên phải

thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn
mười một thành viên, có thể thành lập Ban kiểm

soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. 
Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ

làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm
soát do Điều lệ công ty quy định.
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Slide 159  Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám 
đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện 

theo pháp luật của công ty theo quy định tại 
Điều lệ công ty. 

Người đại diện theo pháp luật của công 
ty phải thường trú tại Việt Nam; trường hợp 
vắng mặt ở Việt Nam trên ba mươi ngày thì 
phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác 

theo quy định tại Điều lệ công ty để thực 
hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại 

diện theo pháp luật của công ty.
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1.10. Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên gồm các thành viên, 
là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. 
Thành viên là tổ chức chỉ định người đại

diện theo uỷ quyền tham gia Hội đồng thành
viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể định kỳ
họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi

năm phải họp một lần.
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. Hội đồng thành viên có các quyền và 
nhiệm vụ:

Quyết định chiến lược phát triển và kế 
hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, 
quyết định thời điểm và phương thức huy 

động thêm vốn;
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Slide 162  Quyết định phương thức đầu tư và dự án 
đầu tư có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản 
được ghi trong báo cáo tài chính tại thời 

điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một 
tỷ lệ khác theo quy định tại Điều lệ;

Quyết định giải pháp phát triển thị 
trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; 

thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản 
có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị 
tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại 

thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc 
một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại 
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Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch 
Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, 

miễn nhiệm, cách chức, ký và chấm dứt 
hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng 

giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý 
khác quy định tại Điều lệ công ty;
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Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích

khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, 
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán

trưởng và người quản lý khác quy định tại
Điều lệ công ty;

Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, 
phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận

hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;
Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công

ty;
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Quyết định thành lập công ty con, chi 

nhánh, văn phòng đại diện;
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
Quyết định tổ chức lại công ty;

Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá 
sản công ty;

Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy 
định của Luật này và Điều lệ công ty.
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1.11. Người đại diện theo uỷ quyền 
Việc chỉ định người đại diện theo uỷ 

quyền phải bằng văn bản, được thông báo 
đến công ty và cơ quan đăng ký kinh 

doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, 
kể từ ngày chỉ định. Thông báo phải có 

các nội dung chủ yếu: 
Tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số 

và ngày quyết định thành lập hoặc đăng 
ký kinh doanh;

Tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy 
chứng nhận phần vốn góp;8/3/2010 166  



Slide 167 
Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng

minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp
pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền được chỉ định;

Thời hạn uỷ quyền;
Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của

thành viên, của người đại diện theo uỷ quyền của thành
viên.

Việc thay thế người đại diện theo uỷ quyền phải được
thông báo bằng văn bản cho công ty và cơ quan đăng ký
kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày
quyết định và có hiệu lực kể từ ngày công ty nhận được

thông báo.
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. Người đại diện theo uỷ quyền phải có các 

tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
Đủ năng lực hành vi dân sự;

Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập 
và quản lý doanh nghiệp;

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 
trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, 

nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;
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Đối với công ty con của công ty có phần 
vốn góp hay cổ phần sở hữu nhà nước chiếm 
trên 50% vốn điều lệ thì vợ hoặc chồng, cha, 
cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, 

chị, em ruột của người quản lý và của người 
có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công 

ty mẹ không được cử làm người đại diện 
theo uỷ quyền tại công ty con.
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Slide 170  thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ 
của thành viên theo quy định của Luật này. 

Mọi hạn chế của thành viên đối với người đại 
diện đều không có hiệu lực pháp lý đối với 

bên thứ ba. 
Người đại diện theo uỷ quyền có nghĩa vụ 

tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng 
thành viên; thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

của thành viên một cách trung thực, cẩn trọng, 
tốt nhất, bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của 

thành viên và công ty.
Người đại diện theo uỷ quyền có số phiếu 

biểu quyết tương ứng với phần vốn góp được 
ề
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Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể 

kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công 
ty.

Có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị 

chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội 
đồng thành viên;

Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị 
chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội 
đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các 

thành viên;
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Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng

hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;
Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực

hiện các quyết định của Hội đồng;
Thay mặt Hội đồng ký các quyết định của

Hội đồng;
Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy
định của Luật này và Điều lệ công ty.

8/3/2010 172  

 

Slide 173 
Nhiệm kỳ của Chủ tịch không quá năm 

năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể 
được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn 

chế.
Trường hợp Điều lệ công ty quy định 

Chủ tịch Hội đồng là người đại diện theo 
pháp luật thì các giấy tờ giao dịch phải ghi 

rõ điều đó.

8/3/2010 173  

Slide 174  1.13. Quyết định của Hội đồng thành viên
Hội đồng thông qua các quyết định thuộc

thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại
cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình

thức khác do Điều lệ công ty quy định.
Trường hợp Điều lệ công ty không có quy
định khác thì quyết định về các vấn đề sau

đây phải được thông qua bằng hình thức biểu
quyeát:

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
Quyết định phương hướng phát triển công

ty;
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Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch 
Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc Tổng 
giám đốc;

Thông qua báo cáo tài chính hằng 
năm;

Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.
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Slide 176  Quyết định của Hội đồng được thông qua tại cuộc
họp trong các trường hợp sau đây:

Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn
góp của các thành viên dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ

thể do Điều lệ công ty quy định;
Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn

góp của các thành viên dự họp chấp thuận đối với
quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn
50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài

chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ
hơn quy định tại Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung 
Điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty; tỷ lệ cụ

thể do Điều lệ công ty quy định.
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Quyết định của Hội đồng thành viên 
được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến 
bằng văn bản khi được số thành viên đại 
diện ít nhất 75% vốn điều lệ chấp thuận; 
tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
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1.16. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng
ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội
đồng thành viên về các quyền và nhiệm vụ của

mình. 
Có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội
đồng thành viên;

Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt
động kinh doanh hằng ngày của công ty;
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Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và 

phương án đầu tư của công ty;
Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty;

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các 
chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức 
danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành 

viên;
Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ 

trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 
Hội đồng thành viên;
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Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm 

lên Hội đồng thành viên;
Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc 

xử lý lỗ trong kinh doanh;
Tuyển dụng lao động;

Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định 
tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám 
đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo 

quyết định của Hội đồng thành viên.
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1.17. Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành

viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
Nghĩa vụ: 

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao
một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo
đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và chủ sở

hữu công ty;
Trung thành với lợi ích của công ty và chủ sở

hữu công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ
hội kinh doanh của công ty; không được lạm dụng
địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi

hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
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Slide 182  Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho
công ty về các doanh nghiệp mà họ và người
có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, 
phần vốn góp chi phối. Thông báo này được
niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của

công ty;
Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy

định của pháp luật và Điều lệ công ty.
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được

tăng lương, trả thưởng khi công ty không có
khả năng thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn.
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1.18. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc

hoặc Tổng giám đốc
Có đủ năng lực hành vi dân sự và không

thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp
theo quy định của Luật này;

Là cá nhân sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ
của công ty hoặc người không phải là thành viên, 

có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế
trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, 
nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu
chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công

ty.
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Đối với công ty con của công ty có phần

vốn góp, cổ phần của Nhà nước chiếm trên
50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và

điều kiện quy định treân, Giám đốc hoặc Tổng
giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha, 
cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, 
chị, em ruột của người quản lý và người có

thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công
ty mẹ.
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1.19. Thù lao, tiền lương và thưởng của 
thành viên Hội đồng thành viên, Giám 

đốc hoặc Tổng giám đốc 
Theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

. Tính vào chi phí kinh doanh theo quy 
định của pháp luật về thuế thu nhập doanh 

nghiệp, pháp luật có liên quan và phải 
được thể hiện thành mục riêng trong báo 

cáo tài chính hằng năm của công ty.
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1.20. Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng

thành viên chấp thuận
Giữa công ty với các đối tượng sau đây phải
được Hội đồng thành viên chấp thuận: 

Thành viên, người đại diện theo uỷ quyền của
thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người

đại diện theo pháp luật của công ty;
Người có liên quan của những người quy định

tại điểm a khoản này;
Người quản lý công ty mẹ, người có thẩm

quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
Người có liên quan.
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Slide 187  Người đại diện theo pháp luật của công ty phải gửi
đến các thành viên Hội đồng thành viên, đồng thời
niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty

dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ
yếu của giao dịch dự định tiến hành. Nếu Điều lệ

không quy định thì Hội đồng thành viên phải
quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao

dịch trong thời hạn 15ngày, kể từ ngày niêm yết; 
trong trường hợp này, hợp đồng, giao dịch được

chấp thuận nếu có sự đồng ý của số thành viên đại
diện ít nhất 75% tổng số vốn có quyền biểu quyết. 
Thành viên có liên quan trong các hợp đồng, giao

dịch không có quyền biểu quyết.
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Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử 

lý theo quy định của pháp luật khi được 
giao kết không đúng quy định tại khoản 1 
Điều này. Người đại diện theo pháp luật 
của công ty, thành viên có liên quan và 

người có liên quan của thành viên đó phải 
bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả 

cho công ty các khoản lợi thu được từ việc 
thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.
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Slide 189  1.21. Tăng, giảm vốn điều lệ
Theo quyết định của Hội đồng thành 

viên, công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng 
các hình thức:

Tăng vốn góp của thành viên;
Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ 

tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của 
công ty;

Tiếp nhận vốn góp của thành viên 
mới.
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Slide 190  Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn
góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ

lệ tương ứng với phần vốn góp. Thành viên phản
đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không
góp thêm vốn. Trong trường hợp này, số vốn góp

thêm đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ
lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn
điều lệ công ty nếu các thành viên không có thoả

thuận khác.
Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc tiếp nhận

thêm thành viên phải được sự nhất trí của các thành
viên, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định

khác.
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Slide 191  Theo quyết định của Hội đồng thành viên, công
ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức:
Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo

tỷ lệ vốn góp của họ nếu đã hoạt động kinh doanh
liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký

kinh doanh; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ
các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi

đã hoàn trả cho thành viên;
Mua lại phần vốn góp theo quy định của Luật

này;
Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng
với giá trị tài sản giảm xuống của công ty.
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Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày
quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty

phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký
kinh doanh gồm: 

Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh

doanh;
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Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số 

Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 
chứng thực hợp pháp khác đối với thành viên 
là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, 
số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh 
doanh đối với thành viên là tổ chức; phần vốn 

góp của mỗi thành viên;
Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc 

giảm;
Thời điểm, hình thức tăng hoặc giảm vốn;
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Slide 194  Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành
viên, người đại diện theo pháp luật của công ty.
Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo

thông báo phải có quyết định của Hội đồng thành
viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm
theo thông báo phải có quyết định của Hội đồng
thành viên và báo cáo tài chính gần nhất; đối với

công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên
50% thì báo cáo tài chính phải được xác nhận của

kiểm toán độc lập.
Cơ quan đăng ký kinh doanh đăng ký việc tăng
hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn mười ngày

làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo
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1.22. Điều kiện để chia lợi nhuận

Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các 
thành viên khi công ty kinh doanh có lãi, 
đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa 
vụ tài chính khác theo quy định của pháp 
luật; đồng thời vẫn phải bảo đảm thanh 

toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản 
đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.
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1.23. Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc 

lợi nhuận đã chia
Trường hợp hoàn trả một phần vốn góp do giảm 
vốn hoặc chia lợi nhuận cho thành viên trái với 
quy định của Luật này thì các thành viên phải 

hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận 
hoặc phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các 
khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty 

cho đến khi các thành viên đã hoàn trả đủ số tiền, 
tài sản khác đã nhận tương đương với phần vốn 

đã giảm hoặc lợi nhuận đã chia.
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Slide 197  2. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN MỘT THÀNH VIÊN

2.1. Quy định chung
Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một

cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ
sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu

trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài
sản khác của công ty trong phạm vi số vốn

điều lệ của công ty.
Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được

cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Không được quyền phát hành cổ phần.
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Slide 198  2. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN MỘT THÀNH VIÊN

2.1. Quy định chung
Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một 

cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ 
sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu 

trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài 
sản khác của công ty trong phạm vi số vốn 

điều lệ của công ty.
Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Không được quyền phát hành cổ phần.8/3/2010 198  



Slide 199  Giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và 
công nghệ;

Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các 
hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định, 
bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% 
tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ 
khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; 
chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn 
điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân 
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Quyết định thành lập công ty con, góp 

vốn vào công ty khác;
Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt 
động kinh doanh của công ty;

Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau 
khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các 

nghĩa vụ tài chính khác của công ty;
Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu 

cầu phá sản công ty;
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Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công 
ty sau khi công ty hoàn thành giải thể 

hoặc phá sản;
Các quyền khác theo quy định của 

Luật này và Điều lệ công ty.
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Chủ sở hữu công ty là cá nhân có các 

quyền sau đây:
Quyết định nội dung Điều lệ công ty, 
sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản 
trị nội bộ doanh nghiệp, trừ trường hợp 
Điều lệ công ty có quy định khác;
Chuyển nhượng một phần hoặc toàn 

bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá 
nhân khác;
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Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi

đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ
tài chính khác của công ty;

Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu
phá sản công ty;

Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty
sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá

sản;
Các quyền khác theo quy định của Luật

này và Điều lệ công ty.
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Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp 
đồng và pháp luật có liên quan trong việc 
mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và 
các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở 

hữu công ty.
Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy 
định của Luật này và Điều lệ công ty.

8/3/2010 204  

 

Slide 205  2.2. Hạn chế đối với quyền của chủ sở hữu công
ty

Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn
bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ
số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; rút

ra dưới hình thức khác phải liên đới chịu trách
nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

của cty,  phải đăng ký chuyển đổi thành cty TNHH 
hai thành viên trở lên trong thời hạn 15 ngày, kể từ

ngày chuyển nhượng.
. Không được rút lợi nhuận khi công ty không

thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản
khác đến hạn.
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2.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty
Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một hoặc một

số người đại diện theo uỷ quyền với nhiệm kỳ
không quá năm năm để thực hiện các quyền và

nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật này và
pháp luật có liên quan. Người đại diện theo uỷ

quyền phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy
định của Luật này.

Chủ sở hữu công ty có quyền thay thế người
đại diện theo uỷ quyền bất cứ khi nào.
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Nếu ít nhất hai người được bổ nhiệm làm đại

diện theo uỷ quyền thì cơ cấu tổ chức quản lý
gồm Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng

giám đốc và Kiểm soát viên; Hội đồng thành
viên gồm tất cả người đại diện theo uỷ quyền.

Trường hợp một người được bổ nhiệm làm
người đại diện theo uỷ quyền thì người đó làm

Chủ tịch công ty; trong trường hợp này cơ cấu tổ
chức quản lý của công ty bao gồm Chủ tịch công
ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát

viên.
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Điều lệ quy định Chủ tịch Hội đồng thành

viên hoặc Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật
của công ty. Người đại diện phải thường trú tại
Việt Nam; nếu vắng mặt quá ba mươi ngày thì

phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác làm
người đại diện theo pháp luật của công ty theo

nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty.
Chức năng, quyền và nhiệm vụ của Hội đồng

thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc và Kiểm soát viên quy định của

Luật này.
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2.4.Hội đồng thành viên

Nhân danh chủ sở hữu công ty tổ chức thực
hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu; có

quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và
nghĩa vụ của công ty; chịu trách nhiệm trước
pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực

hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy
định của Luật này và pháp luật có liên quan.

Quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ cụ thể và chế độ
làm việc của Hội đồng thành viên đối với chủ sở

hữu công ty được thực hiện theo quy định tại
Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.
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Quyết định của Hội đồng thành viên được

thông qua khi có hơn một nửa số thành viên
dự họp chấp thuận. Việc sửa đổi, bổ sung 
Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển
nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ
của công ty phải được ít nhất ba phần tư số

thành viên dự họp chấp thuận.
Quyết định có giá trị pháp lý kể từ ngày được
thông qua, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy

định phải được chủ sở hữu công ty chấp
thuận.
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Slide 211  Các cuộc họp của Hội đồng thành viên 
phải được ghi vào sổ biên bản. Nội dung 

biên bản họp Hội đồng thành viên áp dụng 
theo quy định của Luật này.

Chủ sở hữu công ty chỉ định Chủ tịch Hội 
đồng thành viên. Nhiệm kỳ, quyền và nhiệm 

vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên áp 
dụng theo quy định của Luật này và luật 

khác có liên quan.
Thẩm quyền, cách thức triệu tập họp Hội 

đồng thành viên áp dụng theo quy định của 
Luật này.
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Cuộc họp của Hội đồng thành viên được 
tiến hành khi có ít nhất hai phần ba số thành 

viên dự họp. Trường hợp Điều lệ công ty 
không quy định thì mỗi thành viên có một 
phiếu biểu quyết có giá trị như nhau. Hội 

đồng thành viên có thể thông qua quyết định 
theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
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2.5. Chủ tịch công ty

Nhân danh chủ sở hữu tổ chức thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; có 

quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và 
nghĩa vụ của công ty; chịu trách nhiệm trước 
pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực 

hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy 
định của Luật này và pháp luật có liên quan
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Quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ cụ thể và chế 

độ làm việc của Chủ tịch thực hiện theo quy 
định tại Điều lệ công ty và pháp luật có liên 

quan.
Quyết định của Chủ tịch công ty có giá 

trị pháp lý kể từ ngày được chủ sở hữu công 
ty phê duyệt, trừ trường hợp Điều lệ công ty 

có quy định khác.
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2.6. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty 
bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng 

giám đốc với nhiệm kỳ không quá năm năm 
để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày 

của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 
chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng 
thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực 

hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.
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Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền:
Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng

thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động

kinh doanh hằng ngày của công ty;
Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và

phương án đầu tư của công ty;
Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty;
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Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các 

chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức 
danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành 

viên hoặc Chủ tịch công ty;
Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ 

trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 
Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công 
ty;
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Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng 

năm;
Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận 

hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
Tuyển dụng lao động;

Các quyền khác được quy định tại Điều lệ 
công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc 
hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch Hội 
đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.
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Slide 219  2.7. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải:
Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc

đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy
định của Luật này;

Không phải là người có liên quan của thành
viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, 

người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm người đại
diện theo uỷ quyền hoặc Chủ tịch công ty;
Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế

tương ứng trong quản trị kinh doanh hoặc trong
các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty
hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều

lệ công ty.
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Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một đến ba Kiểm

soát viên với nhiệm kỳ không quá ba năm. Kiểm
soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ

sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và
nhiệm vụ của mình. 

Kiểm soát viên có các nhiệm vụ sau đây:
Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng

của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong tổ chức thực
hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành

công việc kinh doanh của công ty;
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Slide 221  Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình 
hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác 
quản lý và các báo cáo khác trước khi trình 
chủ sở hữu công ty hoặc cơ quan nhà nước 
có liên quan; trình chủ sở hữu công ty báo 

cáo thẩm định;
Kiến nghị chủ sở hữu công ty các giải 

pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản 
lý, điều hành công việc kinh doanh của công 

ty;
Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ 

công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của 
chủ sở hữu công ty.8/3/2010 221  
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Kiểm soát viên có quyền xem xét bất kỳ hồ 

sơ, tài liệu nào của công ty tại trụ sở chính 
hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện của công 
ty. Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch 

công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và 
người quản lý khác có nghĩa vụ cung cấp đầy 
đủ, kịp thời các thông tin về thực hiện quyền 

chủ sở hữu, về quản lý, điều hành và hoạt 
động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của 

Kiểm soát viên.
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Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn:

Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc
đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp;

b) Không phải là người có liên quan của thành
viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám
đốc hoặc Tổng giám đốc, người có thẩm quyền

trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên;
Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm

nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ
chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành, 
nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu

chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.
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Slide 224  2.9. Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng 
thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc 
hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên

Nghĩa vụ :
Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, 

quyết định của chủ sở hữu công ty trong 
việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ 

được giao;
Thực hiện các quyền và nhiệm vụ 

được giao một cách trung thực, cẩn trọng, 
tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp 
tối đa của công ty và chủ sở hữu công ty;
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Slide 225  Trung thành với lợi ích của công ty và chủ sở
hữu. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh
doanh, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công

ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá
nhân khác;

Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho
công ty về các doanh nghiệp mà họ và người có liên

quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn
góp chi phối;

Các nghĩa vụ khác.
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được tăng
lương, trả thưởng khi công ty không có khả năng

thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn.
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Slide 226  2.10. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của
người quản lý công ty và Kiểm soát viên

Theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của công
ty.

Chủ sở hữu công ty quyết định mức thù lao, 
lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng
thành viên, Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên. 

Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản
lý công ty và Kiểm soát viên được tính vào chi phí
kinh doanh theo quy định của pháp luật thuế thu

nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và được
thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính

hằng năm của công ty.
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2.11. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm

hữu hạn một thành viên là cá nhân
Là cá nhân Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc

Tổng giám đốc. Chủ sở hữu công ty đồng thời là
Chủ tịch công ty. Một trong số họ là người đại diện
theo pháp luật của công ty theo quy định tại Điều lệ

công ty.
Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê

người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ cụ thể của Giám đốc
được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao

động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ
tịch công ty.8/3/2010 227  

 

Slide 228  2.12. Hợp đồng, giao dịch của công ty với những
người có liên quan

Giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên là tổ chức với các đối tượng sau đây phải được
Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám
đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên xem

xét quyết định theo nguyên tắc đa số, mỗi người có
một phiếu biểu quyết:

Chủ sở hữu công ty và người có liên quan của
chủ sở hữu công ty;

Người đại diện theo uỷ quyền, Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc và Kiểm soát viên & người có liên

quan;
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Người quản lý chủ sở hữu công ty,

người có thẩm quyền bổ nhiệm những
người quản lý đó & người có liên quan;
Người đại diện theo pháp luật của công ty

phải gửi cho Hội đồng thành viên hoặc
Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng
giám đốc và Kiểm soát viên; đồng thời,
niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của
công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo
nội dung giao dịch đó.
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Hợp đồng, giao dịch chỉ được chấp thuận

khi:
Các bên ký kết hợp đồng hoặc thực hiện

giao dịch là những chủ thể pháp lý độc lập, có
quyền, nghĩa vụ, tài sản và lợi ích riêng biệt;

Giá sử dụng trong hợp đồng hoặc giao
dịch là giá thị trường tại thời điểm hợp đồng
được ký kết hoặc giao dịch được thực hiện;

Chủ sở hữu công ty tuân thủ đúng nghĩa
vụ quy định của Luật này.
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Slide 231  Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử
lý nếu được giao kết không đúng quy
định. Người đại diện theo pháp luật của
công ty và các bên của hợp đồng phải bồi
thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho
công ty các khoản lợi thu được từ việc
thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

Hợp đồng, giao dịch giữa công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân
với chủ sở hữu công ty hoặc người có liên
quan của chủ sở hữu công ty phải được
ghi chép lại và lưu giữ thành hồ sơ riêng
của công ty.8/3/2010 231  

 

Slide 232  2.13. Tăng, giảm vốn điều lệ
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành

viên không được giảm vốn điều lệ.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành

viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu
công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn
góp của người khác do Chủ sở hữu quyết
định. Trường hợp huy động thêm phần vốn
góp của người khác, công ty phải đăng ký
chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hai
thành viên trở lên trong thời hạn mười lăm
ngày, kể từ ngày thành viên mới cam kết góp
vốn vào công ty.8/3/2010 232  
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3.CÔNG TY CỔ PHẦN

3.1. Quy định chung
Là doanh nghiệp, trong đó:

Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng
nhau gọi là cổ phần;

Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng
cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số

lượng tối đa;
Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản

nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp
trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
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Cổ đông có quyền tự do chuyển 

nhượng cổ phần của mình cho người 
khác, trừ trường hợp quy định khác tại 

Luật này.
Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Công ty cổ phần có quyền phát hành 

chứng khoán các loại để huy động vốn.
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3.2. Các loại cổ phần

Phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu 
cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

Có thể có cổ phần ưu đãi gồm. Người sở 
hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
Cổ phần ưu đãi cổ tức;

Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty 

quy định.
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Chỉ có tổ chức được Chính phủ uỷ

quyền và cổ đông sáng lập được quyền
nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu
đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có
hiệu lực trong ba năm, kể từ ngày công ty
được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi
biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển
đổi thành cổ phần phổ thông.
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Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ 

tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu 
đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc 

do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo 

cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và 
lợi ích ngang nhau. 

Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi 
thành cổ phần ưu đãi.
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3.3. Quyền của cổ đông phổ thông

Quyền
Tham dự và phát biểu trong các Đại hội cổ

đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp
hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền; mỗi
cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
Được nhận cổ tức với mức theo quyết định

của Đại hội đồng cổ đông;
Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán

tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của
từng cổ đông trong công ty;
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Được tự do chuyển nhượng cổ phần của 

mình cho cổ đông khác và cho người không 
phải là cổ đông, trừ trường hợp quy định tại 

Luật này;
Xem xét, tra cứu và trích lục các thông 

tin trong Danh sách cổ đông và yêu cầu sửa 
đổi các thông tin không chính xác;

Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp 
Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông;
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Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được 
nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với 

số cổ phần góp vốn vào công ty;
Các quyền khác theo quy định của Luật 

này và Điều lệ công ty.
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Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% 

tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục
ít nhất sáu tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy
định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây:

Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban 
kiểm soát;

Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị
quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính

giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế
toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;

Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
theo quy định;
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Slide 242  Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề
cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động
của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải

bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, 
quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác
đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường
trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số
đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; 
số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần
của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm

cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của
công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
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Điều lệ công ty.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định
được quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng

cổ đông trong các trường hợp sau đây:
HĐQT vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ

đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết
định vượt quá thẩm quyền được giao;

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá
sáu tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được

bầu thay thế;
Các trường hợp khác theo quy định của Điều

lệ công ty.
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Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng cổ đông phải 
được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, 

địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh nhân 
dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 
pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, 
địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định 
thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối 
với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời 
điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông,
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tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ 
lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, 
căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu phải có các 

tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội 
đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về 

quyết định vượt quá thẩm quyền.
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có quy định khác thì việc đề cử người vào 
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quy 

định được thực hiện như sau:
Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập 

hợp thành nhóm thoả mãn các điều kiện quy 
định để đề cử người vào Hội đồng quản trị 
và Ban kiểm soát phải thông báo về việc 
họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết 

chậm nhất ngay khi khai mạc Đại hội đồng 
cổ đông;
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Slide 247  Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng
quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc

nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc
một số người theo quyết định của Đại hội
đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng
quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số
ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ
đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ
được quyền đề cử theo quyết định của Đại
hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại
do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các

cổ đông khác đề cử.
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Thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua trong

thời hạn 90 ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh; chịu trách nhiệm
về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công

ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
Không được rút vốn, trừ trường hợp được công ty

hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ
đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp trái với
quy định thì thành viên Hội đồng quản trị và người
đại diện theo pháp luật của công ty phải cùng liên

đới chịu trách nhiệm.
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công ty.

Chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ
đông, Hội đồng quản trị.

4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định
của Luật này và Điều lệ công ty.

. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh
công ty thực hiện một trong các hành vi:

Vi phạm pháp luật;
Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác

để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá
nhân khác;

Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước
nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.8/3/2010 249  
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Là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn

so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết
của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ

công ty quy định.
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có

các quyền sau đây:
Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền

của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu
quyết theo quy định;

Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ
trường hợp quy định khác.
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Slide 251  Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết
không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người

khác.
6. Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền

Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức
với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần
phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức

được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức
thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết

quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ
thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được

ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.
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Slide 252  Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có 
các quyền:

Nhận cổ tức với mức theo quy;
Được nhận lại một phần tài sản còn lại 

tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công 
ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các 

khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty 
giải thể hoặc phá sản;

Các quyền khác như cổ đông phổ thông, 
trừ trường hợp quy định khac. 

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức 
không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội 

đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản 
ể
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. Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công

ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu
của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được

ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại. 
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các

quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường
hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không
có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ

đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban 
kiểm soát.
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3.7. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng
ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông
được quyền chào bán và phải thanh toán đủ số
cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn chín

mươi ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Trong thời hạn ñoù, công ty phải thông báo
việc góp vốn cổ phần đến cơ quan đăng ký kinh

doanh, nội dung chủ yếu sau đây: 
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Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy

chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký;
Tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào

bán, số cổ phần các cổ đông sáng lập đăng ký mua;
Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy

chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá
nhân hợp pháp khác đối với cổ đông sáng lập là cá
nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết
định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với
cổ đông là tổ chức; số cổ phần đăng ký mua, số cổ
phần và trị giá cổ phần đã thanh toán, loại tài sản

góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập;
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Tổng số cổ phần và giá trị cổ phần đã 

thanh toán của các cổ đông sáng lập;
Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo 

pháp luật của công ty.
Người đại diện theo pháp luật của công ty 
phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt 
hại đối với công ty và người khác do thông 
báo chậm trễ hoặc thông báo không trung 

thực, không chính xác, không đầy đủ.
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Trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh

toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì số cổ
phần chưa góp đủ đó của cổ đông sáng lập được

xử lý theo một trong các cách sau đây:
Các cổ đông sáng lập còn lại góp đủ số cổ

phần đó theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong
công ty;

Một hoặc một số cổ đông sáng lập nhận góp
đủ số cổ phần đó;
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Huy động người khác không phải là cổ đông

sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó; người nhận
góp vốn đó đương nhiên trở thành cổ đông sáng
lập của công ty. Trong trường hợp này, cổ đông
sáng lập chưa góp cổ phần theo đăng ký đương

nhiên không còn là cổ đông của công ty.
Khi số cổ phần đăng ký góp của các cổ đông

sáng lập chưa được góp đủ thì các cổ đông sáng
lập cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản

nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong
phạm vi giá trị số cổ phần chưa góp đủ đó.
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Trường hợp các cổ đông sáng lập không
đăng ký mua hết số cổ phần được quyền chào
bán thì số cổ phần còn lại phải được chào bán
và bán hết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày
công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký

kinh doanh. 
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. Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ
đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ
phần phổ thông cho cổ đông khác không phải là
cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại

hội đồng cổ đông. Cổ đông dự định chuyển
nhượng không có quyền biểu quyết về việc chuyển

nhượng và người nhận chuyển nhượng đương
nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty.

Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế
đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

đều được bãi bỏ.8/3/2010 260  

Slide 261 
3.8. Cổ phiếu

Là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành
hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một
hoặc một số cổ phần của công ty đó. Có thể ghi

tên hoặc không ghi tên. Cổ phiếu phải có các nội
dung chủ yếu sau đây:

Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký

kinh doanh;
Số lượng cổ phần và loại cổ phần;

Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số
cổ phần ghi trên cổ phiếu;
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Slide 262  Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực
cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; 
tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định
thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ
đông là tổ chức đối với cổ phiếu có ghi tên;

Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;
Chữ ký mẫu của người đại diện theo pháp

luật và dấu của công ty;
Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công

ty và ngày phát hành cổ phiếu;
Các nội dung khác theo quy định của Luật

này đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.8/3/2010 262  

 



Slide 263  Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình
thức cổ phiếu do công ty phát hành thì quyền và
lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc công ty phải liên đới chịu trách

nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra đối
với công ty. 

. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị rách, bị cháy
hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác thì cổ đông
được công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ

đông đó.
Đề nghị của cổ đông phải có cam đoan về các nội

dung sau đây: 
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Slide 264  Cổ phiếu thực sự đã bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu
huỷ dưới hình thức khác; trường hợp bị mất thì
cam đoan đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu

tìm lại được sẽ đem trả công ty để tiêu huỷ;
Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh

từ việc cấp lại cổ phiếu mới. 
Đối với cổ phiếu có giá trị danh nghĩa trên 10 triệu
đồng VN, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu
mới, người đại diện theo pháp luật của công ty có

thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về
việc cổ phiếu bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới
hình thức khác và sau mười lăm ngày, kể từ ngày
đăng thông báo sẽ đề nghị công ty cấp cổ phiếu

mới.8/3/2010 264  
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Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng

ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký cổ đông có thể
là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại

này.
Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ

yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại
cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần

được quyền chào bán của từng loại;
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Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị 

vốn cổ phần đã góp;
Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy 

chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực 
cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá 

nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết 
định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối 

với cổ đông là tổ chức;
Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, 

ngày đăng ký cổ phần. 
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Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, 

ngày đăng ký cổ phần. 
Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính
của công ty hoặc Trung tâm đăng ký, lưu ký, bù

trừ và thanh toán chứng khoán. Cổ đông có
quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép
nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc
của công ty hoặc Trung tâm đăng ký, lưu ký, bù

trừ và thanh toán chứng khoán. 
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Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ 
đông, ngày đăng ký cổ phần. 

Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở 
lên phải được đăng ký với cơ quan đăng ký 
kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 

bảy ngày làm việc, kể từ ngày có được tỷ lệ 
sở hữu đó.
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3.10. Chào bán và chuyển nhượng cổ phần

Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, 
phương thức và giá chào bán cổ phần trong số
cổ phần được quyền chào bán. Giá chào bán
cổ phần không được thấp hơn giá thị trường
tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi
trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần

nhất, trừ những trường hợp sau đây: 
Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những
người không phải là cổ đông sáng lập;
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Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ

lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty;
Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc

người bảo lãnh. Trong trường hợp này, số chiết
khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự
chấp thuận của số cổ đông đại diện cho ít nhất

75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
Các trường hợp khác và mức chiết khấu

trong các trường hợp đó do Điều lệ công ty quy
định.
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Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phần

phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho tất cả
cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của

họ tại công ty thì phải thực hiện theo quy định
sau đây: 

Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các
cổ đông theo phương thức bảo đảm đến được địa
chỉ thường trú của họ. Thông báo phải được đăng

báo trong ba số liên tiếp trong thời hạn mười
ngày làm việc, kể từ ngày thông báo.
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Thông báo phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, 

quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ

đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, 
số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh

doanh của cổ đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ
cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty; tổng số
cổ phần dự kiến phát hành và số cổ phần cổ đông
được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn
đăng ký mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện

theo pháp luật của công ty. 
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Thời hạn xác định trong thông báo phải hợp lý
đủ để cổ đông đăng ký mua được cổ phần. Kèm
theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua

do công ty phát hành;

Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua
cổ phần của mình cho người khác;
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Nếu phiếu đăng ký mua cổ phần không được
gửi về công ty đúng hạn như thông báo thì cổ
đông có liên quan coi như đã không nhận quyền
ưu tiên mua. Trường hợp số lượng cổ phần dự
định phát hành không được cổ đông và người

nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết
thì số cổ phần dự kiến phát hành còn lại sẽ do 

Hội đồng quản trị quản lý. 

8/3/2010 274  

 



Slide 275 

Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó 
cho cổ đông của công ty hoặc người khác theo 
cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi 

hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các 
cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có 

chấp thuận khác hoặc cổ phần được bán qua 
trung tâm giao dịch chứng khoán.
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Slide 276  Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh
toán đủ và những thông tin về người mua quy
định được ghi đúng, ghi đủ vào sổ đăng ký cổ
đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở

thành cổ đông của công ty. 
Sau khi cổ phần được bán, công ty phải phát

hành và trao cổ phiếu cho người mua. Công ty
có thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu. 

Trong trường hợp này, các thông tin về cổ đông
quy định tại Luật này được ghi vào sổ đăng ký
cổ đông là đủ để chứng thực quyền sở hữu cổ

phần của cổ đông đó trong công ty.
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Các cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và
khoản 5 Điều 84 của Luật này. Việc chuyển

nhượng được thực hiện bằng văn bản theo cách
thông thường hoặc bằng cách trao tay cổ phiếu. 
Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển
nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại
diện uỷ quyền của họ ký. Bên chuyển nhượng
vẫn là người sở hữu cổ phần có liên quan cho

đến khi tên của người nhận chuyển nhượng được
đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông.
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Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ 

phần trong cổ phiếu có ghi tên thì cổ phiếu cũ 
bị huỷ bỏ và công ty phát hành cổ phiếu mới 
ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số 

cổ phần còn lại.
6. Điều kiện, phương thức và thủ tục chào bán 

cổ phần ra công chúng thực hiện theo quy 
định của pháp luật về chứng khoán.

Chính phủ quy định hướng dẫn việc chào bán 
cổ phần riêng lẻ.
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3.11. Phát hành trái phiếu

Công ty cổ phần có quyền phát hành trái
phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu
khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công

ty.
Công ty không được quyền phát hành trái

phiếu trong các trường hợp sau đây, trừ trường
hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác: 

Không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái
phiếu đã phát hành, không thanh toán hoặc thanh

toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong ba
năm liên tiếp trước đó;
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Tỷ suất lợi nhuận sau thuế bình quân của
ba năm liên tiếp trước đó không cao hơn mức

lãi suất dự kiến trả cho trái phiếu định phát
hành. 

Việc phát hành trái phiếu cho các chủ nợ là tổ
chức tài chính được lựa chọn không bị hạn

chế bởi các quy định.
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Trong trường hợp Điều lệ công ty không

quy định khác thì Hội đồng quản trị có quyền
quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái

phiếu và thời điểm phát hành, nhưng phải báo
cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần

nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ
giải trình quyết định của Hội đồng quản trị về

phát hành trái phiếu.
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3.12. Mua cổ phần, trái phiếu

Cổ phần, trái phiếu của công ty cổ phần có thể 
được mua bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do 
chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, 

giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí 
quyết kỹ thuật, các tài sản khác quy định tại 
Điều lệ công ty và phải được thanh toán đủ 

một lần.
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3.13. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc
tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ
của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền

yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu
cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ

của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự
định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu
phải được gửi đến công ty trong thời hạn mười

ngày làm việc, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông
thông qua quyết định về các vấn đề quy định tại
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Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu

của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với
giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên
tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn

chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. 
Trường hợp không thoả thuận được về giá thì cổ
đông đó có thể bán cổ phần cho người khác hoặc

các bên có thể yêu cầu một tổ chức định giá
chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít
nhất ba tổ chức định giá chuyên nghiệp để cổ

đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối
cùng.
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Slide 285  3.14. Mua lại cổ phần theo quyết định của công
ty

Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số
cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ

cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau
đây: 

Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại
không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã
được chào bán trong mỗi mười hai tháng. Trong

trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội
đồng cổ đông quyết định;
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Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại

cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua
lại không được cao hơn giá thị trường tại thời
điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại

khoản 3 Điều này. Đối với cổ phần loại khác, 
nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc

công ty và cổ đông có liên quan không có thoả
thuận khác thì giá mua lại không được thấp

hơn giá thị trường;
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Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ

đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong
công ty. Trong trường hợp này, quyết định mua

lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng
phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông
trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày quyết
định đó được thông qua. Thông báo phải có tên, 
địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng số cổ phần
và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc
nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn
thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào

bán cổ phần của họ cho công ty.
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Slide 288  Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán
cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến
được công ty trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày

thông báo. Chào bán phải có họ, tên, địa chỉ
thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của
cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc

tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh
doanh của cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu
và số cổ phần chào bán; phương thức thanh toán; 

chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp
luật của cổ đông. Công ty chỉ mua lại cổ phần

được chào bán trong thời hạn nói trên.
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3.16. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ

phần được mua lại
Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần

được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Luật
này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần
được mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán
đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Cổ phần được mua lại theo quy định được
coi là cổ phần thu về và thuộc số cổ phần được

quyền chào bán. 
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Slide 290  Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã
được mua lại phải được tiêu huỷ ngay sau khi cổ
phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch
Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám
đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do 
không tiêu huỷ hoặc chậm tiêu huỷ cổ phiếu gây

ra đối với công ty. 
Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu

tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của
công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo
cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn mười lăm

ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua
lại.8/3/2010 290  
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Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện

theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại.
Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định

căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản
chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại

của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức cho
cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và
các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp
luật; trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước
đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 
ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn
phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa

vụ tài sản khác đến hạn
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Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ
phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy
định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền

mặt thì phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam 
và có thể được thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả
tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú của

cổ đông. 
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Cổ tức có thể được thanh toán bằng chuyển
khoản qua ngân hàng khi công ty đã có đủ chi 

tiết về ngân hàng của cổ đông để có thể chuyển
trực tiếp được vào tài khoản ngân hàng của cổ
đông. Nếu công ty đã chuyển khoản theo đúng

các thông tin chi tiết về ngân hàng như thông báo
của cổ đông thì công ty không chịu trách nhiệm
về các thiệt hại phát sinh từ việc chuyển khoản

đó.
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Hội đồng quản trị phải lập danh sách cổ 
đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức 
được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và 

hình thức trả chậm nhất ba mươi ngày trước 
mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức 

phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến 
được địa chỉ đăng ký tất cả cổ đông chậm nhất 
mười lăm ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.
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Thông báo phải ghi rõ tên công ty; họ, tên, địa chỉ
thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp
khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường
trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số
đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số

lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức
đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông
đó được nhận, thời điểm và phương thức trả cổ

tức; họ, tên, chữ ký của Chủ tịch hội đồng quản trị
và người đại diện theo pháp luật của công ty.
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Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ 
phần của mình trong thời gian giữa thời 
điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và 
thời điểm trả cổ tức thì người chuyển 

nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.
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3.17. Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc 

cổ tức
Trường hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với 

quy định
các cổ đông phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản 

khác đã nhận; trường hợp cổ đông không hoàn trả được 
cho công ty thì cổ đông đó và tất cả thành viên Hội 
đồng quản trị phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về 

các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong 
phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà 

chưa được hoàn lại.
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3.18. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc; đối với công ty cổ phần có trên mười một
cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên
50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám
đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty được quy
định tại Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của
công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt
trên 30 ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản
cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực
hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp

luật của công ty.
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Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có
quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất

của công ty cổ phần. 
Các quyền và nhiệm vụ:

Thông qua định hướng phát triển của công ty;
Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của

từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ
tức hằng năm của từng loại cổ phần, trừ trường

hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
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Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội
đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị
bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty

nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ
khác;
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Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, 

trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán
thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ

phần được quyền chào bán quy định tại Điều lệ
công ty;

Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần

đã bán của mỗi loại;
Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng

quản trị, Ban kiểm soát;
Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;

Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định
của Luật này và Điều lệ công ty.8/3/2010 301  
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Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một

số người đại diện theo uỷ quyền thực hiện các
quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp
luật; trường hợp có nhiều hơn một người đại diện
theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể
số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại

diện. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại
diện theo uỷ quyền phải được thông báo bằng
văn bản đến công ty trong thời hạn sớm nhất. 

Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
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Tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số và

ngày quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh
doanh của cổ đông;

Số lượng cổ phần, loại cổ phần và ngày
đăng ký cổ đông tại công ty;

Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số
Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc

chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người
đại diện theo uỷ quyền;
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Số cổ phần được uỷ quyền đại diện;

Thời hạn đại diện theo uỷ quyền;
Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo uỷ

quyền và người đại diện theo pháp luật của cổ
đông.

Công ty phải gửi thông báo về người đại diện
theo uỷ quyền quy định tại khoản này đến cơ
quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn năm
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông

báo.
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Slide 305  3.19. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng
cổ đông

Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc
bất thường; ít nhất mỗi năm họp một lần. Địa
điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh

thổ Việt Nam. 
Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên

trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc
năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản
trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, 
nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc

năm tài chính.
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Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và 
thông qua các vấn đề sau đây: 

Báo cáo tài chính hằng năm;
Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng 

công tác quản lý kinh doanh ở công ty;
Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của 

Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

8/3/2010 306  

 



Slide 307 
Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất

thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp: 
Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của

công ty;
Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số

thành viên theo quy định của pháp luật;
Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông

quy định của Luật;
Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

Các trường hợp khác theo quy định của pháp
luật và Điều lệ công ty.
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Slide 308  Trường hợp Điều lệ công ty không quy định
thời hạn thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp
Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi

ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị
còn lại như quy định tại điểm b hoặc nhận được
yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 

Điều này.
Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp
Đại hội đồng cổ đông như quy định thì Chủ tịch
Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước
pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh

đối với công ty.
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Slide 309  Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu
tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định

thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban 
kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập
họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của

Luật này. 
Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập
họp Đại hội đồng cổ đông như quy định thì
Trưởng ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm
trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại

phát sinh đối với công ty.
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. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp
Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 

Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định
tại khoản 2 Điều 79 của Luật này đã yêu cầu có
quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định

của Luật này.
Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ

đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề
nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc
triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.
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Người triệu tập phải lập danh sách cổ đông có

quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, cung cấp
thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến

danh sách cổ đông, lập chương trình và nội dung 
cuộc họp, chuẩn bị tài liệu, xác định thời gian và
địa điểm họp, gửi thông báo mời họp đến từng cổ
đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này.

Chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại
hội đồng cổ đông theo quy định sẽ được công ty

hoàn lại.
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3.20. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại

hội đồng cổ đông
Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội

đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ
đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự
họp Đại hội đồng cổ đông được lập khi có quyết
định triệu tập và phải lập xong chậm nhất ba mươi

ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ
đông nếu Điều lệ công ty không quy định một thời

hạn khác ngắn hơn.
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Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại 

hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ 
thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh 

nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân 
hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, 
địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định 

thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ 
đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, 

số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ 
đông.
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Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích 
lục và sao danh sách cổ đông có quyền dự 
họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi 

những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những 
thông tin cần thiết về mình trong danh sách 
cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ 

đông.
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3.21. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng 

cổ đông
Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải 

lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu 
quyết; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu 

cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn 
đề trong chương trình họp; xác định thời gian, địa 
điểm họp và gửi thông báo mời họp đến các cổ 

đông có quyền dự họp.
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Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định của

Luật này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào
chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến

nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty
chậm nhất ba ngày làm việc trước ngày khai

mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định
thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ

đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, 
số và ngày đăng ký cổ đông tại công ty, vấn đề

kiến nghị đưa vào chương trình họp.
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Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

chỉ có quyền từ chối kiến nghị quy định tại
nếu có một trong các trường hợp sau đây:

Kiến nghị được gửi đến không đúng thời
hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;

Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền
quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
Trường hợp khác theo quy định của Điều

lệ công ty.
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Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại
khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và

nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định
tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính
thức bổ sung vào chương trình và nội dung 

cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp
thuận.
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3.22. Mời họp Đại hội đồng cổ đông

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi
thông báo mời họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp

chậm nhất bảy ngày làm việc trước ngày khai mạc nếu Điều
lệ công ty không quy định thời hạn. Thông báo được gửi

bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của
cổ đông. 

Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, số và
ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký
kinh doanh của công ty; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông
hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông; thời gian

và địa điểm họp.
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Kèm theo thông báo mời họp phải có mẫu chỉ

định đại diện theo uỷ quyền dự họp, chương trình
họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu thảo luận làm

cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết
đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

Nếu công ty có trang thông tin điện tử thì thông
báo mời họp và các tài liệu gửi kèm theo phải

được công bố trên trang thông tin điện tử đó đồng
thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.
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3.23. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo uỷ

quyền của cổ đông là tổ chức trực tiếp hoặc uỷ
quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp
Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ
chức không có người đại diện theo uỷ quyền theo
quy định tại khoản 3 Điều 96 của Luật này thì uỷ
quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. 
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Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại
hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu
của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau

đây: 
Trường hợp cổ đông là cá nhân là người uỷ

quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người
được uỷ quyền dự họp;
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Slide 323  Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của
cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì phải có
chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người
đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được

uỷ quyền dự họp;
Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của

người đại diện theo pháp luật của cổ đông và
người được uỷ quyền dự họp.

Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ
đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào

phòng họp.
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đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành
khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng

số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều
lệ công ty quy định.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều
kiện tiến hành theo quy định, được triệu tập họp lần
thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự
định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng
cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có
số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ

công ty quy định
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Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai

không đủ điều kiện thì được triệu tập họp lần thứ
ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự
định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc

họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành
không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ
số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông

dự họp.
Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền

thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo
thông báo mời họp theo quy định của Luật DN.

8/3/2010 325  

 



Slide 326 
3.25. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại 

hội đồng cổ đông 
Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định 
khác thì thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo quy 
định sau đây:

Trước ngày khai mạc cuộc họp, phải tiến hành 
đăng ký việc dự họp Đại hội đồng cổ đông cho đến 
khi bảo đảm việc đăng ký đầy đủ các cổ đông có 

quyền dự họp. Người đăng ký dự họp sẽ được cấp thẻ 
biểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết 

trong chương trình họp;
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Chủ toạ, thư ký và ban kiểm phiếu của cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông được quy định như sau:
Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ các cuộc

họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ
tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc
thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ
làm chủ toạ cuộc họp; trường hợp không có người
có thể làm chủ toạ thì thành viên Hội đồng quản trị
có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ
đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người

dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ
toạ cuộc họp;
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Chủ toạ, thư ký và ban kiểm phiếu của cuộc

họp Đại hội đồng cổ đông được quy định như
Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập
họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội
đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp và người có

số phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp;
Chủ toạ cử một người làm thư ký lập biên bản

họp Đại hội đồng cổ đông;
Đại hội đồng cổ đông bầu ban kiểm phiếu

không quá ba người theo đề nghị của chủ toạ
cuộc họp;
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Chương trình và nội dung họp phải được Đại

hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai
mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời

gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương
trình họp;

Chủ toạ và thư ký họp Đại hội đồng cổ đông có
quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều
khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng
theo chương trình đã được thông qua và phản ánh

được mong muốn của đa số người dự họp;
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Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết

theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. 
Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ

biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ
biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm
phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, 

không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm
phiếu được chủ toạ công bố ngay trước khi bế

mạc cuộc họp;
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Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp
đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký
và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi
đăng ký. Chủ toạ không được dừng cuộc họp để
những người đến muộn đăng ký; trong trường
hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến

hành không bị ảnh hưởng;
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Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có

quyền:
Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra

hoặc các biện pháp an ninh khác;
Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật

tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân
thủ quyền điều hành của chủ toạ, cố ý gây rối trật
tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp
hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an 

ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
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đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp
theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay
đổi địa điểm họp trong trường các trường hợp

sau đây:
Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận

tiện cho tất cả người dự họp;
Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối

trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được
tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ
ngày cuộc họp dự định khai mạc;
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Trường hợp chủ toạ hoãn hoặc tạm dừng họp
Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản
8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người

khác trong số những người dự họp để thay thế
chủ toạ điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc
và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó không

bị ảnh hưởng.
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3.26. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ

đông
Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định

thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại
cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì
quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề
sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu

quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

Thông qua định hướng phát triển công ty;
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Slide 336  Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ 
phần của từng loại được quyền chào bán;

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên 
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có 
giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài 

sản được ghi trong báo cáo tài chính gần 
nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không 

quy định một tỷ lệ khác;
) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

Tổ chức lại, giải thể công ty.
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Quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các 

điều kiện sau đây:
Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% 

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 
dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ 

công ty quy định;
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Đối với quyết định về loại cổ phần và 

tổng số cổ phần của từng loại được quyền 
chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 
tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán 

tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% 
tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài 
chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công 
ty không có quy định khác thì phải được số 
cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu 
biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp 
thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy 

định;8/3/2010 338  

 

Slide 339  Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng 
quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo 
phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ 
đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng 

với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành 
viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban 
kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số 
phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng 

cử viên.
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Các quyết định được thông qua tại cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp và
uỷ quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực

ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung 
chương trình họp và thể thức tiến hành họp không

được thực hiện đúng như quy định.
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Trường hợp thông qua quyết định dưới hình

thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của
Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được
số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu
biểu quyết chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ

công ty quy định.
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải

được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm
ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua.
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Slide 342  3.27. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại

hội đồng cổ đông
Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy
định khác thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản để thông qua quyết định của
Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy

định sau đây:
Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông

bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội
đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết

vì lợi ích của công ty;
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. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy 
ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo 
quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự 
thảo quyết định và tài liệu giải trình phải 
được gửi bằng phương thức bảo đảm đến 
được địa chỉ thường trú của từng cổ đông;
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Slide 344  . Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu
sau đây:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh

doanh của công ty;
Mục đích lấy ý kiến;

Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá

nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, 
địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành
lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc
đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số

lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết
của cổ đông;8/3/2010 344  
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Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết

định;
Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, 
không tán thành và không có ý kiến;

Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến
đã được trả lời;

Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản
trị và người đại diện theo pháp luật của công ty;
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. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ

ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện
theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật

của cổ đông là tổ chức.
Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng
trong phong bì dán kín và không ai được quyền
mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến
gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội

dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không
hợp lệ;
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Slide 347  . HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu
dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ
đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty.

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung:
Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy

chứng nhận đăng ký, nơi đăng ký kinh doanh;
Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông

qua quyết định;
Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã

tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu
biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, 

kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu
quyết;8/3/2010 347  
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Tổng số phiếu tán thành, không tán thành 
và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

Các quyết định đã được thông qua;
Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị, người đại diện theo pháp luật của 
công ty và của người giám sát kiểm phiếu.
Các thành viên Hội đồng quản trị và người 
giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách 
nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên 
bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về 

các thiệt hại phát sinh từ các quyết định 
được thông qua do kiểm phiếu không trung 

thực, không chính xác;8/3/2010 348  

 

Slide 349  Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi
đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, 

kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;
Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản

kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông
qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu

lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính
của công ty;

Quyết định được thông qua theo hình thức
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như

quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông.
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3.28. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được
ghi vào sổ biên bản của công ty. Biên bản phải
lập bằng tiếng Việt, có thể cả bằng tiếng nước

ngoài và phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy

chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký
kinh doanh;

Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ
đông;

Chương trình và nội dung cuộc họp;

8/3/2010 350  

 

Slide 351  Chủ toạ và thư ký;
Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến 

phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng 
vấn đề trong nội dung chương trình họp;

Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết 
của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách 
đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp 
với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng 
vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ tổng số 
phiếu tán thành, không tán thành và không 

có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu 
biểu quyết của cổ đông dự họp;8/3/2010 351  
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Các quyết định đã được thông qua;

Họ, tên, chữ ký của chủ toạ và thư ký.
Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng 

nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như 
nhau.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải 
làm xong và thông qua trước khi bế mạc 

cuộc họp.
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Chủ toạ và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu

trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội
dung biên bản.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi
đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, 

kể từ ngày bế mạc cuộc họp.
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh
sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết
đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm
theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ

sở chính của công ty.
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cổ đông

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên
bản họp hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý 
kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên

HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm
soát có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem
xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

trong các trường hợp sau đây:
Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ

đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật
này và Điều lệ công ty;

Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết
định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.8/3/2010 354  
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3.30. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có 
toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không 
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 
Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau 

đây:
Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung 

hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được 

quyền chào bán của từng loại;
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Slide 356  Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm
vi số cổ phần được quyền chào bán của từng
loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình

thức khác;
Quyết định giá chào bán cổ phần và trái

phiếu của công ty;
Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại

khoản 1 Điều 91 của Luật này;
Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư

trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của
Luật này hoặc Điều lệ công ty;
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Quyết định giải pháp phát triển thị trường, 

tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, 
bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị

bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty
hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ
công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định của

Luật DN;
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Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp

đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác

do Điều lệ công ty quy định; quyết định mức
lương và lợi ích khác của những người quản lý
đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện

quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công
ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác

của những người đó;
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Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám
đốc và người quản lý khác trong điều hành công

việc kinh doanh hằng ngày của công ty;
Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý

nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, 
lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp

vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
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Slide 360  Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ
họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội
đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ

đông thông qua quyết định;
Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm

lên Đại hội đồng cổ đông;
Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định

thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát
sinh trong quá trình kinh doanh;

Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu
cầu phá sản công ty;

Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định
của Luật này và Điều lệ công ty.
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Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng

biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản
hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. 
Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu

biểu quyết.
Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của

mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định
của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của

Đại hội đồng cổ đông. 
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Slide 362  Trong trường hợp quyết định do Hội đồng quản trị
thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc
Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các
thành viên chấp thuận thông qua quyết định đó
phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về

quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty; 
thành viên phản đối thông qua quyết định nói trên
được miễn trừ trách nhiệm. Trong trường hợp này, 
cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục trong

thời hạn ít nhất một năm có quyền yêu cầu Hội
đồng quản trị đình chỉ thực hiện quyết định nói

trên.
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3.31. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng

quản trị
. Hội đồng quản trị có không ít hơn ba thành

viên, không quá mười một thành viên, nếu Điều lệ
công ty không có quy định khác. Số thành viên

Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam do 
Điều lệ công ty quy định. Nhiệm kỳ của Hội đồng
quản trị là năm năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội
đồng quản trị không quá năm năm; thành viên Hội
đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ

không hạn chế.
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Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp 

tục hoạt động cho đến khi Hội đồng quản trị mới được 
bầu và tiếp quản công việc.

Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc 
thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong 
thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là 

thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.
Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết 

phải là cổ đông của công ty.
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Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu
chuẩn và điều kiện sau đây:

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc
đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy

định của Luật này;
Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số

cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ
chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh

doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu
của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy

định tại Điều lệ công ty.
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Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước
sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành
viên Hội đồng quản trị không được là người liên
quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ

nhiệm người quản lý công ty mẹ.
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3.33. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu Chủ 
tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty. 
Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng 
quản trị thì Chủ tịch được bầu trong số thành viên Hội 
đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công 
ty không có quy định khác. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ 
sau đây:

Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng 
quản trị;
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Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương

trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu
tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng quản trị;

Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội
đồng quản trị;

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết
định của Hội đồng quản trị;

Chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông;
Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định

của Luật này và Điều lệ công ty.
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Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng

mặt thì uỷ quyền bằng văn bản cho một thành
viên khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ
của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc
quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không
có người được uỷ quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng
quản trị không làm việc được thì các thành viên
còn lại bầu một người trong số các thành viên
tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị

theo nguyên tắc đa số quá bán.
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Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch

thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng
quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định
khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành

trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết
thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. 

Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao
nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một
thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang

nhau thì các thành viên đã bầu theo nguyên tắc
đa số một người trong số họ triệu tập họp Hội

đồng quản trị.
8/3/2010 370  

 

Slide 371 
. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc

bất thường. Hội đồng quản trị có thể họp tại trụ
sở chính của công ty hoặc ở nơi khác.

. Cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị do 
Chủ tịch triệu tập bất cứ khi nào nếu xét thấy cần

thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần. 
. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp

Hội đồng quản trị khi có một trong các trường
hợp sau đây: 

Có đề nghị của Ban kiểm soát;
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Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám
đốc hoặc ít nhất năm người quản lý khác;

Có đề nghị của ít nhất hai thành viên Hội
đồng quản trị;

Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy
định. 

Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó
nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết
định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
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Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị

trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận
được đề nghị quy định tại khoản 4 Điều này. 
Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội

đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu
trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với
công ty; người đề nghị có quyền thay thế Hội
đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

8/3/2010 373  

 

Slide 374  Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập
họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp
chậm nhất năm ngày làm việc trước ngày họp nếu
Điều lệ công ty không có quy định khác. Thông

báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa
điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và
quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có
tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết

của thành viên. 
Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, 

thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo
đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội

đồng quản trị được đăng ký tại công ty.8/3/2010 374  
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triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các 

tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban 
kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 
như đối với thành viên Hội đồng quản trị.
Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc 

Tổng giám đốc không phải là thành viên Hội 
đồng quản trị, có quyền dự các cuộc họp của 
Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng 

không được biểu quyết.
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Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có từ ba 
phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. 

Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu 
quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản. Phiếu 

biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải 
được chuyển đến Chủ tịch HĐQT chậm nhất một 
giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được 
mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự 

họp. 
Quyết định của HĐQTđược thông qua nếu được 
đa số thành viên dự họp chấp thuận; trường hợp số 
phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc 

về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT.8/3/2010 376  
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. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc 
họp của Hội đồng quản trị. Thành viên được 
uỷ quyền cho người khác dự họp nếu được 
đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp 

thuận.
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3.35. Biên bản họp Hội đồng quản trị

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi 
vào sổ biên bản. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và 
có thể cả bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ 

yếu sau đây:
Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh 
doanh;

Mục đích, chương trình và nội dung họp;
Thời gian, địa điểm họp;
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Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu 
sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại 

trụ chính của công ty.
Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng 

nước ngoài có giá trị pháp lý ngang nhau.
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3.36. Quyền được cung cấp thông tin của thành 

viên Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc 
Phó tổng giám đốc, người quản lý các đơn vị trong 
công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình 
tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của 

các đơn vị trong công ty. 
Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp 

thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo 
yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.
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3.37. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên 

Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm, miễn 

nhiệm trong các trường hợp sau đây: 
Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy 

định tại Điều 110 của Luật này;
Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản 

trị trong sáu tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả 
kháng;

Có đơn xin từ chức;
Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

8/3/2010 381  

 

Slide 382 
Ngoài các trường hợp quy định tại khoản Điều 

này, thành viên Hội đồng quản trị có thể bị miễn 
nhiệm bất cứ lúc nào theo quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông.
Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị 

giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ 
công ty thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ 
ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba để bầu bổ 

sung thành viên Hội đồng quản trị.
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Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế

thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, 
bãi nhiệm.

3.38. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty
Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số

họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng
giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy
định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện
theo pháp luật thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

là người đại diện theo pháp luật của công ty.
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Slide 384  Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người
điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của
công ty; chịu sự giám sát của HĐQTchịu trách

nhiệm trước HĐQTvà trước pháp luật về việc thực
hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 

Nhiệm kỳ của GĐ hoặc TGĐ không quá năm
năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ

không hạn chế.
Tiêu chuẩn và điều kiện của GĐ hoặc TGĐ áp

dụng theo quy định tại Điều 57 của Luật này. 
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không
được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám

đốc của doanh nghiệp khác.
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nhiệm vụ sau đây:

Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc
kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần

phải có quyết định của Hội đồng quản trị;
Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng

quản trị;
Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và

phương án đầu tư của công ty;
Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế

quản lý nội bộ công ty;

8/3/2010 385  

 

Slide 386  Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức
danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc

thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với

người lao động trong công ty kể cả người quản lý
thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc

Tổng giám đốc;
Tuyển dụng lao động;

Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ
trong kinh doanh;

Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của
pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội

đồng quản trị.
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. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều

hành công việc kinh doanh hằng ngày của công
ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ
công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và

quyết định của Hội đồng quản trị. Nếu điều hành
trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công
ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu
trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường

thiệt hại cho công ty.
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thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc

Tổng giám đốc
Công ty có quyền trả thù lao, tiền lương cho

thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết

quả và hiệu quả kinh doanh.
Trong trường hợp Điều lệ công ty không có

quy định khác thì thù lao, tiền lương và lợi ích
khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
hoặc Tổng giám đốc được trả theo quy định sau

đây: 
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Thành viên Hội đồng quản trị có quyền 

được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và 
chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực 

hiện nhiệm vụ được giao;
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả 

lương và tiền thưởng. Tiền lương của Giám 
đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng quản 

trị quyết định.

8/3/2010 389  

Slide 390 
.

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị 
và tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám 
đốc và người quản lý khác được tính vào chi 

phí kinh doanh của công ty theo quy định 
của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp 
và phải được thể hiện thành mục riêng trong 
báo cáo tài chính hằng năm của công ty, phải 
báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp 

thường niên.
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Slide 391  3.40. Công khai các lợi ích liên quan
Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám 
đốc và người quản lý khác của công ty phải 
kê khai các lợi ích liên quan của họ với công 

ty, bao gồm:
Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề 

kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh 
của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn 
góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu 

phần vốn góp hoặc cổ phần đó;
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Slide 392  Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề
kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận

đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của
doanh nghiệp mà những người có liên quan của
họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc

phần vốn góp trên 35% vốn điều lệ.

Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này
phải được thực hiện trong thời hạn bảy ngày làm
việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc
sửa đổi, bổ sung phải được khai báo với công ty
trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có

sửa đổi, bổ sung tương ứng.
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Việc kê khai quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này phải được thông báo cho 
Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường 
niên và được niêm yết, lưu giữ tại trụ sở 

chính của doanh nghiệp. Cổ đông, đại diện 
theo uỷ quyền của cổ đông, thành viên Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc 

hoặc Tổng giám đốc có quyền xem xét nội 
dung kê khai bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần 

thiết.
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Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc

Tổng giám đốc nhân danh cá nhân hoặc nhân danh
người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình

thức trong phạm vi công việc kinh doanh của công
ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công
việc đó trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và
chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn

lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện
mà không khai báo hoặc không được sự chấp

thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có
được từ hoạt động đó thuộc về công ty.
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3.41. Nghĩa vụ của người quản lý công ty
Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc 

Tổng giám đốc và người quản lý khác có các nghĩa 
vụ sau đây: 

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo 
đúng quy định của Luật này, pháp luật có liên quan, 
Điều lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông;
) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một 

cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi 
ích hợp pháp tối đa của công ty và cổ đông của công 

ty;
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Slide 396  Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông
của công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ
hội kinh doanh của công ty, lạm dụng địa vị, chức
vụ và tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi

ích của tổ chức, cá nhân khác;
Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công

ty về các doanh nghiệp mà họ và người có liên
quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ

phần chi phối; thông báo này được niêm yết tại trụ
sở chính và chi nhánh của công ty.

Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng
giám đốc không được tăng lương, trả thưởng khi
công ty không thanh toán đủ các khoản nợ đến

hạn
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3.42. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ 

đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận
. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng 

sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng 
quản trị chấp thuận:

Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở 
hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và 

những người có liên quan của họ;
Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng 

giám đốc;

8/3/2010 397  

 

Slide 398  và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị 
tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn 
quy định tại Điều lệ công ty. Trong trường hợp 
này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến 
các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại 

trụ sở chính, chi nhánh của công ty dự thảo 
hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của 

giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc 
chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời 
hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành 
viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu 
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Slide 399  . Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý 
theo quy định của pháp luật khi được giao 

kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận 
theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 

này. Người đại diện theo pháp luật của công 
ty, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị 

hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có liên 
quan phải bồi thường thiệt hại phát sinh, 

hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được 
từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.
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Slide 400  3.43. Ban kiểm soát
Ban kiểm soát có từ ba đến năm thành viên

nếu Điều lệ công ty không có quy định khác; 
nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm

năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu
lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Các thành viên Ban kiểm soát bầu một người
trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát. Quyền và
nhiệm vụ của Trưởng ban kiểm soát do Điều lệ

công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một
nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam và phải

có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc
kiểm toán viên.
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Trong trường hợp vào thời điểm kết thúc 
nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 

chưa được bầu thì Ban kiểm soát đã hết 
nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và 

nhiệm vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm 
kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.
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Slide 402  Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu 
chuẩn và điều kiện sau đây:

Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi 
dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm 

thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy 
định của Luật này;

Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha 
nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, 
em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, 
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người 

quản lý khác.
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Slide 403  . Thành viên Ban kiểm soát không được 
giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên 

Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ 
đông hoặc người lao động của công ty.
. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội 

đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám 
đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; 
chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông 

trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. 
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Slide 404  Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung 
thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều 

hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công 
tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, 
báo cáo tài chính hằng năm và sáu tháng của 

công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của 
Hội đồng quản trị. 

Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo 
cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty 
và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội 
đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc 
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Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác
của công ty, các công việc quản lý, điều

hành hoạt động của công ty bất cứ khi nào
nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định

của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu
của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định

của Luật DN.
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Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông

quy định của Luật DN, Ban kiểm soát thực hiện
kiểm tra trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ

ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm
ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát
phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu

cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc
nhóm cổ đông có yêu cầu. 

Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản
này không được cản trở hoạt động bình thường của
Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành

hoạt động kinh doanh của công ty.8/3/2010 406  
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Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ 

đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ 
chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của 

công ty. 
Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ của 
người quản lý công ty quy định tại Điều 119 của Luật 

này thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội 
đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm 

dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu 
quả.
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Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo

quy định của Luật này, Điều lệ công ty và quyết
định của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc
lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội
đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và

kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

8/3/2010 408  

 

Slide 409  3.44. Quyền được cung cấp thông tin của Ban 
kiểm soát

Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành
viên Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo

phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng
thời điểm và theo phương thức như đối với thành

viên Hội đồng quản trị. 
Báo cáo của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do công
ty phát hành được gửi đến thành viên Ban kiểm

soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối
với thành viên Hội đồng quản trị.
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Slide 410  Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận
các hồ sơ, tài liệu của công ty lưu giữ tại trụ sở

chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến
các địa điểm nơi người quản lý và nhân viên của

công ty làm việc. 
. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản

trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người quản
lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp
thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều
hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo

yêu cầu của Ban kiểm soát.
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Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao

theo công việc và được hưởng các lợi ích khác
theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại

hội đồng cổ đông quyết định tổng mức thù lao và
ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm
soát căn cứ vào số ngày làm việc dự tính, số

lượng và tính chất của công việc và mức thù lao
bình quân hằng ngày của thành viên;
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Slide 412  Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi 
phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc

lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí
này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động

hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng
cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng

cổ đông có quyết định khác;
Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo
quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh
nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được lập

thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm
của công ty.8/3/2010 412  

 

Slide 413  Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông và đạo 
đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và 

nhiệm vụ được giao.
Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được 

giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất 
nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của 

công ty và cổ đông của công ty.
Trung thành với lợi ích của công ty và cổ 

đông công ty; không được sử dụng thông tin, 
bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, lạm 
dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để 

tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá 8/3/2010 413  

 

Slide 414  Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật
và Điều lệ công ty.

Trường hợp vi phạm nghĩa vụ quy định
mà gây thiệt hại cho công ty hoặc người

khác thì các thành viên Ban kiểm soát phải
chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi

thường thiệt hại đó.
Mọi thu nhập và lợi ích khác mà thành viên

Ban kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp có
được do vi phạm nghĩa vụ quy định tại

khoản 3 Điều này đều thuộc sở hữu của công
ty.
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. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban 
kiểm soát vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện 
quyền và nhiệm vụ được giao thì Hội đồng 
quản trị phải thông báo bằng văn bản đến 

Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi 
phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải 

pháp khắc phục hậu quả.
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3.46. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm soát 

Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi 
nhiệm trong các trường hợp sau đây:

Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành 
viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 122 của 

Luật này;
Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình 

trong sáu tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả 
kháng;

c) Có đơn xin từ chức;
Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.
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1 Điều này, thành viên Ban kiểm soát có thể 

bị miễn nhiệm bất cứ khi nào theo quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông.
Trường hợp Ban kiểm soát vi phạm 

nghiêm trọng nghĩa vụ của mình có nguy cơ 
gây thiệt hại cho công ty thì Hội đồng quản 

trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xem xét 
và miễn nhiệm Ban kiểm soát đương nhiệm 

và bầu Ban kiểm soát mới thay thế.
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Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, 

Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các báo 
cáo và tài liệu sau đây: 

Báo cáo về tình hình kinh doanh của 
công ty;

Báo cáo tài chính;
Báo cáo đánh giá công tác quản lý, 

điều hành công ty.
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. Đối với công ty cổ phần mà pháp 

luật yêu cầu phải kiểm toán thì báo cáo 
tài chính hằng năm của công ty cổ phần 
đã phải được kiểm toán trước khi trình 
Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông 

qua. 
Các báo cáo và tài liệu quy định phải 

được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm 
định chậm nhất ba mươi ngày trước 
ngày khai mạc cuộc họp thường niên 
của Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ 

công ty không có quy định khác.8/3/2010 419  
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chuẩn bị; báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát 
và báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính và 
chi nhánh của công ty chậm nhất bảy ngày làm 
việc trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên 
của Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty 

không có quy định khác.
Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục ít 
nhất một năm có quyền tự mình hoặc cùng với 

luật sư hoặc kế toán và kiểm toán viên có chứng 
chỉ hành nghề trực tiếp xem xét các báo cáo quy 

định trong thời gian hợp lý.
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phần

Công ty cổ phần phải gửi báo cáo tài chính 
hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông 
qua đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 
quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật 

có liên quan. 
Tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hằng năm 
phải được thông báo đến tất cả cổ đông.

Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền xem hoặc 
sao chép báo cáo tài chính hằng năm của công ty 
cổ phần tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm 

quyền.
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4.1. Quy định chung

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:
Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu 

chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới 
một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp 

danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có 
thành viên góp vốn;

Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu 
trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các 

nghĩa vụ của công ty;
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Slide 423  Thành viên góp vốn chỉ chịu trách 
nhiệm về các khoản nợ của công ty 

trong phạm vi số vốn đã góp vào công 
ty.

Công ty hợp danh có tư cách pháp 
nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh. 
Công ty hợp danh không được phát 

hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
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4.2. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận 

phần vốn góp 
Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn 

phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết.
Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn 

số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải 
chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.

Trường hợp có thành viên góp vốn không góp 
đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa 
góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối 
với công ty; trong trường hợp này, thành viên góp 

vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty 
theo quyết định của Hội đồng thành viên.8/3/2010 424  
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thành viên được cấp giấy chứng nhận phần vốn 
góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp phải có các 

nội dung chủ yếu sau đây:
Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh;

Vốn điều lệ của công ty;
Tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy 

chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực 
cá nhân hợp pháp khác của thành viên; loại thành 

viên;
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vốn của thành viên;

) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần 
vốn góp;

) Quyền và nghĩa vụ của người sở hữu 
giấy chứng nhận phần vốn góp;

) Họ, tên, chữ ký của người sở hữu giấy 
chứng nhận phần vốn góp và của các 

thành viên hợp danh của công ty.
Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn 

góp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu 
huỷ dưới hình thức khác, thành viên được 
công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn 

ó
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đã được chuyển quyền sở hữu cho công 

ty.
Tài sản tạo lập được mang tên công 

ty.
Tài sản thu được từ hoạt động kinh 

doanh do các thành viên hợp danh thực 
hiện nhân danh công ty và từ các hoạt 
động kinh doanh các ngành, nghề kinh 
doanh đã đăng ký của công ty do các 

thành viên hợp danh nhân danh cá nhân 
thực hiện.

Các tài sản khác theo quy định của 8/3/2010 427  
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danh 

Thành viên hợp danh không được làm chủ 
doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh 
của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được 
sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Thành viên hợp danh không được quyền nhân 
danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực 
hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh 

của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của 
tổ chức, cá nhân khác.
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Thành viên hợp danh không được 
quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ 

phần vốn góp của mình tại công ty cho 
người khác nếu không được sự chấp 

thuận của các thành viên hợp danh còn 
lại.
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Thành viên hợp danh có các quyền sau đây:

Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các 
vấn đề của công ty; mỗi thành viên hợp danh có 

một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu 
quyết khác quy định tại Điều lệ công ty;
Nhân danh công ty tiến hành các hoạt động 

kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng 
ký; đàm phán và ký kết hợp đồng, thoả thuận 
hoặc giao ước với những điều kiện mà thành 

viên hợp danh đó cho là có lợi nhất cho công ty;
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Sử dụng con dấu, tài sản của công ty để hoạt động 

kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký; 
nếu ứng trước tiền của mình để thực hiện công việc 
kinh doanh của công ty thì có quyền yêu cầu công ty 

hoàn trả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất thị 
trường trên số tiền gốc đã ứng trước;

Yêu cầu công ty bù đắp thiệt hại từ hoạt động kinh 
doanh trong thẩm quyền nếu thiệt hại đó xảy ra không 

phải do sai sót cá nhân của chính thành viên đó;
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Yêu cầu công ty, thành viên hợp danh khác cung 
cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty; 
kiểm tra tài sản, sổ kế toán và các tài liệu khác của 

công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết;
Được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp 

hoặc theo thoả thuận quy định tại Điều lệ công ty;
Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được chia một 

phần giá trị tài sản còn lại theo tỷ lệ góp vốn vào công 
ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác;
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Yêu cầu công ty, thành viên hợp danh khác cung 
cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty; 
kiểm tra tài sản, sổ kế toán và các tài liệu khác của 

công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết;
Được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp 

hoặc theo thoả thuận quy định tại Điều lệ công ty;
Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được chia một 

phần giá trị tài sản còn lại theo tỷ lệ góp vốn vào công 
ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác;
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Trường hợp thành viên hợp danh chết hoặc bị Toà 
án tuyên bố là đã chết thì người thừa kế của thành 

viên được hưởng phần giá trị tài sản tại công ty sau 
khi đã trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm của thành 
viên đó. Người thừa kế có thể trở thành thành viên 

hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;
Các quyền khác theo quy định của Luật này và 

Điều lệ công ty.
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Thành viên hợp danh có các nghĩa vụ 

Tiến hành quản lý và thực hiện công việc kinh 
doanh một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất 

bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty và tất 
cả thành viên;

Tiến hành quản lý và hoạt động kinh doanh của 
công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ 

công ty và quyết định của Hội đồng thành viên; nếu 
làm trái quy định tại điểm này, gây thiệt hại cho 

công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt 
hại;

Không được sử dụng tài sản của công ty để tư 
lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;8/3/2010 435  
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Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công 

ty hoặc theo thoả thuận quy định tại Điều lệ công 
ty trong trường hợp công ty kinh doanh bị lỗ;
Định kỳ hàng tháng báo cáo trung thực, chính 
xác bằng văn bản tình hình và kết quả kinh 

doanh của mình với công ty; cung cấp thông tin 
về tình hình và kết quả kinh doanh của mình cho 

thành viên có yêu cầu;
Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật 

này và Điều lệ công ty.
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Tất cả thành viên hợp lại thành Hội đồng 

thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành 
viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành 

viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám 
đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy 

định khác.
Thành viên hợp danh có quyền yêu cầu triệu 

tập họp Hội đồng thành viên để thảo luận và 
quyết định công việc kinh doanh của công ty. 

Thành viên yêu cầu triệu tập họp phải chuẩn bị 
nội dung, chương trình và tài liệu họp.
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Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả 

công việc kinh doanh của công ty. Nếu Điều lệ công 
ty không quy định thì quyết định các vấn đề sau đây 
phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp 

danh chấp thuận:
Phương hướng phát triển công ty;
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

Tiếp nhận thêm thành viên hợp danh mới;
Chấp nhận thành viên hợp danh rút khỏi công ty 

hoặc quyết định khai trừ thành viên;
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Quyết định việc vay và huy động vốn dưới 

hình thức khác, cho vay với giá trị bằng hoặc lớn 
hơn 50% vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp 
Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;

Quyết định mua, bán tài sản có giá trị bằng 
hoặc lớn hơn vốn điều lệ của công ty, trừ trường 
hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao 

hơn;
Quyết định thông qua báo cáo tài chính hằng 

năm, tổng số lợi nhuận được chia và số lợi nhuận 
chia cho từng thành viên;
Quyết định giải thể công ty.8/3/2010 439  



Slide 440 
. Quyết định về các vấn đề khác không 

quy định tại khoản 3 Điều này được thông 
qua nếu được ít nhất hai phần ba tổng số 

thành viên hợp danh chấp thuận; tỷ lệ cụ thể 
do Điều lệ công ty quy định.

Quyền tham gia biểu quyết của thành 
viên góp vốn được thực hiện theo quy định 

của Luật này và Điều lệ công ty.
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4.7 Triệu tập họp Hội đồng thành viên 

Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể triệu tập họp Hội 
đồng thành viên khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu 
của thành viên hợp danh. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng 

thành viên không triệu tập họp theo yêu cầu của thành 
viên hợp danh thì thành viên đó triệu tập họp Hội đồng 

thành viên.
Thông báo mời họp có thể bằng giấy mời, điện thoại, 

fax, telex hoặc các phương tiện điện tử khác. Thông báo 
mời họp phải nêu rõ mục đích, yêu cầu và nội dung họp, 

chương trình và địa điểm họp, tên thành viên yêu cầu 
triệu tập họp.
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Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành 

viên yêu cầu triệu tập họp chủ toạ cuộc họp. 
Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải 
được ghi vào sổ biên bản của công ty. Nội 

dung biên bản phải có các nội dung chủ yếu 
sau đây:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi 

đăng ký kinh doanh;
Mục đích, chương trình và nội dung họp;

Thời gian, địa điểm họp;
Họ, tên chủ toạ, thành viên dự họp;
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họp;

Các quyết định được thông 
qua, số thành viên chấp thuận và 
nội dung cơ bản của các quyết 

định đó;
Họ, tên, chữ ký của các thành 

viên dự họp.
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Hoạt động do thành viên hợp danh thực hiện 

ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh các ngành, 
nghề kinh doanh đã đăng ký của công ty đều 

không thuộc trách nhiệm của công ty, trừ trường 
hợp hoạt động đó đã được các thành viên còn lại 

chấp thuận.
Công ty có thể mở một hoặc một số tài khoản 
tại ngân hàng. Hội đồng thành viên chỉ định 

thành viên được uỷ quyền gửi và rút tiền từ các 
tài khoản đó.
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Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc 
Tổng giám đốc có các nhiệm vụ sau đây:
Quản lý và điều hành công việc kinh doanh 

hằng ngày của công ty với tư cách là thành viên 
hợp danh;

Triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành 
viên; ký các quyết định hoặc nghị quyết của của 

Hội đồng thành viên;
Phân công, phối hợp công việc kinh doanh 

giữa các thành viên hợp danh; ký các quyết định 
về quy chế, nội quy và các công việc tổ chức nội 

bộ khác của công ty;
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Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực 

sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và các tài liệu khác 
của công ty theo quy định của pháp luật;
Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ 

quan nhà nước; đại diện cho công ty với tư cách 
là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, 

tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác;
Các nhiệm vụ khác do Điều lệ công ty quy 

định.
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Tư cách thành viên hợp danh chấm dứt 

trong các trường hợp sau đây:
Tự nguyện rút vốn khỏi công ty;

Chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết;
Bị Toà án tuyên bố là mất tích, hạn chế 

năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực 
hành vi dân sự;

Bị khai trừ khỏi công ty;
Các trường hợp khác do Điều lệ công ty 

quy định.
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Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty 
nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Trong 

trường hợp này, thành viên muốn rút vốn khỏi công ty 
phải thông báo bằng văn bản yêu cầu rút vốn chậm nhất 
sáu tháng trước ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời 
điểm kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của 

năm tài chính đó đã được thông qua.
Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty trong 

các trường hợp sau đây:
Không có khả năng góp vốn hoặc không góp vốn 

như đã cam kết sau khi công ty đã có yêu cầu lần thứ 
hai;
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này;

Tiến hành công việc kinh doanh không 
trung thực, không cẩn trọng hoặc có hành vi 
không thích hợp khác gây thiệt hại nghiêm 
trọng đến lợi ích của công ty và các thành 

viên khác;
Không thực hiện đúng các nghĩa vụ của 

thành viên hợp danh.
Trong trường hợp chấm dứt tư cách 

thành viên của thành viên bị hạn chế hoặc bị 
mất năng lực hành vi dân sự thì phần vốn 
góp của thành viên đó được hoàn trả công 

bằng và thoả đáng.8/3/2010 449  
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Trong thời hạn hai năm kể từ ngày chấm dứt tư 

cách thành viên hợp danh theo quy định tại điểm a và 
điểm d khoản 1 Điều này thì người đó vẫn phải liên 
đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình 
đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước 

ngày chấm dứt tư cách thành viên.
Sau khi chấm dứt tư cách thành viên, nếu tên của 

thành viên bị chấm dứt đã được sử dụng làm thành 
một phần hoặc toàn bộ tên công ty thì người đó hoặc 

người thừa kế, người đại diện theo pháp luật của họ có 
quyền yêu cầu công ty chấm dứt việc sử dụng tên đó.
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Việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải 
được Hội đồng thành viên chấp thuận.

. Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn 
phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong 

thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày được chấp 
thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết 

định thời hạn khác.
Thành viên hợp danh mới phải cùng liên đới 

chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối 
với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công 
ty, trừ trường hợp thành viên đó và các thành viên 

còn lại có thoả thuận khác.8/3/2010 451  
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vốn 

Thành viên góp vốn có các quyền sau đây:
Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội 

đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ 
của thành viên góp vốn, về tổ chức lại và giải thể 
công ty và các nội dung khác của Điều lệ công ty 
có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của 

họ;
Được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với 

tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty;
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của công ty; có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng 
thành viên, thành viên hợp danh cung cấp đầy đủ 

và trung thực các thông tin về tình hình và kết 
quả kinh doanh của công ty; xem xét sổ kế toán, 

sổ biên bản, hợp đồng, giao dịch, hồ sơ và tài 
liệu khác của công ty;

Chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại 
công ty cho người khác;

Nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người 
khác tiến hành kinh doanh các ngành, nghề đã 

đăng ký của công ty;
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Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để 

thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức 
khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 
trường hợp chết hoặc bị Toà tuyên bố là đã chết thì 
người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành 

thành viên góp vốn của công ty;
Được chia một phần giá trị tài sản còn lại của công 

ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công 
ty khi công ty giải thể hoặc phá sản;

Các quyền khác theo quy định của Luật này và 
Điều lệ công ty.
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Thành viên góp vốn có các nghĩa vụ sau đây:

Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài 
sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết 

góp;
Không được tham gia quản lý công ty, không được 

tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty;
Tuân thủ Điều lệ, nội quy công ty và quyết định 

của Hội đồng thành viên;
Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật DN và 

Điều lệ công ty.

8/3/2010 455  

 



Slide 456 
5. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

5.1. Quy định chung
Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá 

nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài 
sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất 
kỳ loại chứng khoán nào.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh 
nghiệp tư nhân.
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5.2.Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp
Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ 

doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân 
có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, 

trong đó nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự 
do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn 

bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng 
và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.
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Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê 

được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài 

chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân 

có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm 
vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy 
đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống 

thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư 
nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với cơ quan 

đăng ký kinh doanh.
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5.3.. Quản lý doanh nghiệp 

Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết 
định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và 
thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định 

của pháp luật.
Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc 

thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh 
doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc 
quản lý doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân 

phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và vẫn 
phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp.
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Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên 

đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc 
Toà án trong các tranh chấp liên quan 

đến doanh nghiệp.
Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại 

diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
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Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê 

toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải báo 
cáo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng 
cho thuê có công chứng đến cơ quan đăng ký 
kinh doanh, cơ quan thuế. Trong thời hạn cho 
thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu 

trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở 
hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của 

chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp được quy định trong 

hợp đồng cho thuê.
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Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán 

doanh nghiệp của mình cho người khác. Chậm 
nhất mười lăm ngày trước ngày chuyển giao 

doanh nghiệp cho người mua, chủ doanh nghiệp 
phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng 

ký kinh doanh. Thông báo phải nêu rõ tên, trụ sở 
của doanh nghiệp; tên, địa chỉ của người mua; 
tổng số nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp; 
tên, địa chỉ, số nợ và thời hạn thanh toán cho 

từng chủ nợ; hợp đồng lao động và các hợp đồng 
khác đã ký mà chưa thực hiện xong và cách thức 

giải quyết các hợp đồng đó.
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Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp 

tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản 
nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp 

chưa thực hiện, trừ trường hợp người mua, người 
bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thoả thuận 

khác. 
Người bán, người mua doanh nghiệp phải 

tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.
Người mua doanh nghiệp phải đăng ký kinh 

doanh lại theo quy định của Luật này.
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6.1. Quy định chung

Nhóm công ty là tập hợp các công ty có mối 
quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh 
tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh 

doanh khác.
Nhóm công ty bao gồm các hình thức sau 

đây:
Công ty mẹ - công ty con;

Tập đoàn kinh tế;
Các hình thức khác.
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với công ty con

Tuỳ thuộc vào loại hình pháp lý của công ty 
con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của 
mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc 
cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy 
định tương ứng của Luật này và pháp luật có liên 

quan.
Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa 

công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết 
lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều 

kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập, 
trừ trường hợp quy định.8/3/2010 465  

 

Slide 466  . Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm 
quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông 
và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động 
kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình 

thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi 
mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có 
liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công 

ty mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.
Người quản lý của công ty mẹ chịu trách 

nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực 
hiện hoạt động kinh doanh quy định tại khoản 3 
Điều này phải liên đới cùng công ty mẹ chịu 

trách nhiệm về các thiệt hại đó.8/3/2010 466  
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Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho 

công ty con theo quy định thì chủ nợ hoặc thành 
viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 1% vốn điều lệ 

của công ty con có quyền nhân danh chính mình 
hoặc nhân danh công ty con đòi công ty mẹ đền 

bù thiệt hại cho công ty con.
Trường hợp hoạt động kinh doanh như quy 

định do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho 
công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì 
công ty con được hưởng lợi đó phải liên đới 

cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng 
đó cho công ty con bị thiệt hại.8/3/2010 467  
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ty con

Vào thời điểm kết thúc năm tài chính, ngoài 
báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật, 
công ty mẹ còn phải lập các báo cáo sau đây: 

Báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty 
theo quy định của pháp luật về kế toán; 
Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hằng 

năm của nhóm công ty;
Báo cáo tổng hợp công tác quản lý, điều hành 

của nhóm công ty.
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Người chịu trách nhiệm lập báo cáo và đệ 

trình các báo cáo đó nếu chưa nhận được đầy đủ 
báo cáo tài chính của các công ty con.

Khi có yêu cầu của người đại diện theo pháp 
luật của công ty mẹ, người đại diện theo pháp 

luật của công ty con phải cung cấp các báo cáo, 
tài liệu và thông tin cần thiết như quy định để lập 
báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp 

của nhóm công ty.
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Trường hợp không biết hoặc không 

nghi ngờ về việc báo cáo do công ty con 
lập và đệ trình có thông tin sai lệch, 

không chính xác hoặc giả mạo thì người 
quản lý công ty mẹ sử dụng các báo cáo 
đó để lập báo cáo tài chính hợp nhất và 

báo cáo tổng hợp của nhóm công ty.
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Trong trường hợp người quản lý công ty mẹ 

đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi 
thẩm quyền mà vẫn không nhận được báo cáo, 
tài liệu và thông tin cần thiết như quy định từ 

công ty con thì người quản lý công ty mẹ vẫn lập 
và trình báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng 
hợp của nhóm công ty. Báo cáo có thể gồm hoặc 

không gồm các thông tin từ công ty con đó, 
nhưng phải có giải trình cần thiết để tránh hiểu 

nhầm hoặc hiểu sai lệch.
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chính hằng năm của công ty mẹ, của các 

công ty con và các báo cáo tài chính 
hợp nhất, báo cáo tổng hợp của cả nhóm 

công ty phải được lưu giữ tại trụ sở 
chính của công ty mẹ. Bản sao của các 
báo cáo, tài liệu quy định tại khoản này 
phải có ở các chi nhánh của công ty mẹ 

trên lãnh thổ Việt Nam.
Đối với các công ty con, ngoài các 

báo cáo, tài liệu theo quy định của pháp 
luật, còn phải lập và đệ trình báo cáo 

tổng hợp về mua, bán và các giao dịch 
khá ới ô
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6.4. Tập đoàn kinh tế

Tập đoàn kinh tế là nhóm công ty có quy mô 
lớn. Chính phủ quy định hướng dẫn tiêu chí, tổ 
chức quản lý và hoạt động của tập đoàn kinh tế.

6.5.  Doanh nghiệp phục vụ quốc phòng, an ninh
Doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc 
phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc 

phòng, an ninh được tổ chức quản lý và hoạt động 
theo quy định của Luật này và quy định riêng của 

Chính phủ.
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6.6. Thực hiện quyền chủ sở hữu vốn 
của Nhà nước tại doanh nghiệp

Nhà nước thực hiện quyền chủ sở hữu 
vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp theo 

các nguyên tắc sau đây:
Thực hiện quyền chủ sở hữu với vai 

trò là người đầu tư vốn;
Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước;
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quyền chủ sở hữu với chức năng quản lý 

hành chính nhà nước;
Tách biệt thực hiện quyền chủ sở 

hữu đối với quyền chủ động kinh doanh 
của doanh nghiệp; tôn trọng quyền kinh 

doanh của doanh nghiệp;
Thực hiện thống nhất và tập trung 

các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu 
về vốn.
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Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ 

quan đại diện chủ sở hữu nhà nước; cơ chế thực 
hiện quyền chủ sở hữu vốn nhà nước; cách thức 
và tiêu chí đánh giá hiệu quả và thực trạng bảo 
toàn, phát triển vốn nhà nước; cơ chế phối hợp, 
kiểm tra và đánh giá đối với cơ quan đại diện 

chủ sở hữu nhà nước; các chủ trương, biện pháp 
sắp xếp, cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả 

hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước 
thực hiện theo quy định của pháp luật.
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trạng kinh doanh vốn sở hữu nhà nước, 
thực trạng bảo toàn và phát triển giá trị 
vốn đầu tư và tài sản sở hữu nhà nước 

tại doanh nghiệp.
Thành lập doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp do Nhà nước thành lập kể 
từ ngày Luật này có hiệu lực phải được 
đăng ký, tổ chức quản lý và hoạt động 

theo quy định của Luật này và pháp luật 
có liên quan.
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7. CÁ NHÂN CÓ ĐĂNG KÝ KINH DOANH:

Đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi 
dân sự;
Được đăng ký hoạt động những ngành, 
nghề mà luật pháp không cấm;
Việc đăng ký thực hiện tại phòng đăng kí 
kinh doanh cấp quận và huyện;
Muốn đăng ký phải có hồ sơ theo mẫu quy 
định và cung cấp cho cơ quan này:
* Bản sao hộ khẩu;
* Bản sao chứng minh nhân dân,
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* Chứng nhận về nhân thân do công an 
phường, xã cấp;
* Xác nhận về trụ sở hoạt động;
* Các chứng chỉ hành nghề đối với những 
nghề có chứng chỉ.
Sau khi nhận được đăng ký phải đến cơ 
quan thuế cùng câp đăng ký mã số thuế  
hoặc nhận thuế khoán.

8. HỘ GIA ĐÌNH
(Đăng ký và hoạt đông như cá nhân có đăng ký 

kinh doanh)
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Hộ kinh doanh sử dụng thường 

xuyên từ mười lao động trở lên phải 
đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt 
động theo quy định của Luật này.

Hộ kinh doanh có quy mô nhỏ thực hiện 
đăng ký kinh doanh và hoạt động theo 

quy định của Chính phủ.
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9.1. Khái niệm:
- Là tổ chức kinh tế tập thể do cá nhân, gia 

đình, pháp nhân có nhu cầu, lợi ích chung, 
tự nguyện góp vốn , góp sức lập ra.

9.2. Đặc điểm
- Hoạt động như  một loại hình doanh nghiệp;
- Có tư cách pháp nhân;
- Tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính 

trong phạm vi vốn điều lệ, tích lũy và vốn 
khác;
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9.3. Đăng ký kinh doanh
- Tại cơ quan đăng ký tỉnh, thành, quận 

huyện nơi HTX đóng trụ sở tuỳ điều kiện 
của HTX;

- Nội dung đăng ký:
* Đơn xin đăng ký;
* Điều lệ HTX;
* Danh sách xã viên, Ban quản trị, Ban 
kiểm soát;
* Biên bản thông qua tại Hội nghị thành lập 
HTX.
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9.4.  Quản lý HTX
- Đại hội xã viên là cơ quan quản lý cao 

nhất;
- Ban quản trị là bộ máy quản lý do đại hội 

xã viên bầu; số lượng và nhiệm kỳ theo 
điều lệ HTX;

- Bộ máy:
* Vừa quản lý vừa điều hành;
* Bộ máy quản lý riêng, điều hành riêng.

- Vốn và tài sản gồm vốn góp, vốn huy động. 
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CHƯƠNG III

HỢP ĐỒNG
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Slide 485  I. HỢP ĐỒNG – CƠ SỞ PHÁP LÝ CHỦ YẾU 
ĐỂ THỰC HIỆN CÁC QUAN HỆ KINH TẾ 

1. KHÁI NIỆM CHUNG
Là sự thoả thuận bằng văn bản hoặc bằng 
miệng theo quy định của pháp luật giữa các 
chủ thể;
Để thực hiện các quan hệ kinh tế;
Trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, cùng có 
lợi;
Phù hợp luật pháp;
Vì mục đích sinh lợi.
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2. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
2.1. Điều kiện giao kết
2.1.1. Chủ thể 

Phải có đăng ký kinh doanh ( đối với lĩnh vực 
không bị cấm);
Hoặc giấy phép ( nếu lĩnh vực kinh doanh 
theo luật phải có giấy phép);
Được Nhà nước chỉ định nếu lĩnh vực kinh 
doanh và hợp đồng do Nhà nước quy định chủ 
thể hợp đồng phải do cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền chỉ định.
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2.1.2. Đối tượng hợp đồng

Là hàng hoá được phép lưu thông trong nước;
Là hàng  XNK phải được phép XNK;
Là dịch vụ được phép thực hiện;
Là sở hữu trí tuệ được phép chuyển giao;
Là hình thức và lĩnh vực đầu tư không bị cấm 
hoặc được phép thực hiện.
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2.2. Hình thức giao kết hợp đồng

Giao kết thông qua giao dịch trực tiếp;
Giao kết thông qua thư tín, điện tín, fax và dự 
liệu;
Giao kết thông qua hành vi được pháp luật 
thừa nhận.
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3. YÊU CẦU VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG 

HỢP ĐỒNG

Hình thức không được trái với quy định của 
luật pháp;
Nội dung các điều khoản không được trái với 
quy định của pháp luật;
Số lượng điều khoản phải thoả thuận trong 
hợp đồng phải theo đúng quy định của pháp 
luật.
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4. HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Được pháp luật thừa nhận tính hợp pháp;
Hợp đồng giao dịch hợp pháp có giá trị ràng 
buộc đối với các bên;
Hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm giao kết, 
ngoại trừ:

• * Các bên thoả thuận khác;
• * Pháp luật có quy định khác.
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5. HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU
5.1. Căn cứ xác định hợp đồng vô hiệu

Các bên giao kết không bảo đảm tính hợp 
pháp;
Hình thức hợp đồng trái pháp luật; 
Nội dung hợp đồng trái pháp luật;
Đối tượng hợp đồng bị cấm, hoặc không đáp 
ứng điều kiện do pháp luật quy định;
Giao kết không trên cơ sở tự nguyện;
Không đúng mục đích thực.
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5.2.Hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu:

Hai bên phải huỷ bỏ hợp đồng;
Một trong hai bên bị xử lý do cố tình ký kết 
và thực hiện hợp đồng vô hiệu;
Cả hai đều bị xử lý;
Đã thực hiện toàn bộ thì xử lý toàn bộ;
Nếu thực hiện một phần thì xử lý phần đã 
thực hiện và chấm dứt phần còn lại; 
Vi phạm hợp đồng vô hiệu có thể bị xử lý 
hình sự.
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ĐỒNG 

Các bên có thể thoả thuận một trong các biện 
pháp:
Cầm cố,
Thế chấp;
Đặt cọc;
Ký cược;
Ký quỹ;
Bảo lãnh;
Phạt bội ước.
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7. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TRONG QUAN HỆ 

KINH TẾ
Hợp đồng đã được ký kết phải thực hiện trên cơ sở 

3 nguyên tắc:
Chấp hành đúng;
Chấp hành hiện thực;
Chấp hành trên tinh thần hợp tác giữa các bên.
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8. TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN  DO CÓ HÀNH 

VI VI PHẠM HỢP ĐỒNG.
8.1. Cơ sở để quy trách nhiệm:
- Có hành vi vi phạm hợp đồng,
- Đã gây thiệt hại cho đối tác;
- Có quan hệ trực tiếp giữa vi phạm và thiệt 

hại;
- Bên vi phạm có lỗi.
- ( nếu chứng minh được không có lỗi thì có 

thể được miễn trách nhiệm)
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8.2. Miễn trách đối với bên vi phạm:

Gặp trường hợp bất khả kháng;
Do lỗi của đối tác gây ra trước;
Do bên thứ 3 gây ra, nhưng bên thứ 3 cũng 
gặp bất khả kháng;
Do phải thi hành quyết định khẩn cấp của 
Chính phủ, hoặc cơ quan có thẩm quyền nhà 
nước.
Và những chứng cứ khác được pháp luật thừa 
nhận.
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HỦY BỎ HỢP ĐỒNG
Sau khi được ký, các bên vẫn có thể bổ sung, 
sửa đổi và chấm dứt hợp đồng;
Việc bổ sung sửa đổi hợp đồng phải trên cơ sở 
thoả thuận;
Chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp:
* Gặp điều kiện mà hai bên đã thoả thuận là sẽ 
chấm dứt và huỷ bỏ;
* Theo quy  định của pháp luật được phép 
chấm dứt và huỷ bỏ.

( Việc chấm dứt và huỷ bỏ phải theo trình tự thủ 
tục do luật quy định)
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Slide 498  II. NHỮNG NỘI DUNG PHÁP LÝ CHỦ YẾU 
CỦA CÁC HỢP ĐỒNG

1. PHẦN MỞ
Phải trình bày đúng tên của hợp đồng;
Có số để thuận lợi khi tra cứu;
Thông tin và dự liệu của các chủ thể rõ ràng, 
chính xác;
Đại diện các bên giao kết có tên, chức vụ 
hoặc số CMND và là người có thẩm quyền;
Mục đích giao kết.
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Slide 499  2. VỀ  TÊN HÀNG, DỊCH VỤ VÀ QSH TRÍ 
TUỆ
Xác định rõ ràng;
Dùng tên khoa học phổ biến;
Có thể kèm theo công dụng, mục đích, hãng 
sản xuất và xuất xứ để tránh lợi dụng giao 
hàng tương tự do hãng khác, nơi khác sản xuất;
Nếu cần phải dùng định nghĩa để giải thích, 
bảo đảm các bên hiểu thống nhất như nhau.
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Slide 500  3. VỀ KHỐI LƯỢNG, TRONG LƯỢNG, ĐƠN 
VỊ TÍNH
Xác định rõ bằng đơn vị tính toán phổ biến 
hoặc theo tập quán;
Thoả thuận rõ cơ quan nào được chọn thực 
hiện việc cân đong để xác định hàng đủ hay 
chưa; giá trị pháp lý của việc xác định đó;
Nơi và thời gian thực hiện;
Có cần cấp giấy chứng nhận không? Nếu có 
thì giấy gì? Mỗi thứ bao nhiêu bản gốc ( và 
copy nếu có);
Chi phí cho việc đó thuộc bên nào?
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Slide 501  4. CHẤT LƯỢNG
Xác định rõ cơ sở nào được dùng để kiểm 
phẩm:
* Theo mẫu;
* Theo sự mô tả và cách mô tả;
* Theo tiêu chuẩn nhà nước;
* Theo ca-ta-log;
* Theo quảng cáo.
Tổ chức nào được chọn thực hiện; giá trị pháp 
lý của việc xác định chất lượng do tổ chức đó 
cung cấp;
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Slide 502  Nơi và thời gian thực hiện;
Có cần cấp giấy chứng nhận không? Nếu có 
thì giấy gì? Mỗi thứ bao nhiêu bản gốc ( và 
copy nếu có);
Chi phí cho việc đó thuộc bên nào?
Là dịch vụ thì quy mô, chất lượng dịch vụ thoả 
thuận ra sao;
Là trí tuệ thì chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ 
do cơ quan nào cấp.

Ngoài ra cần căn cứ tính chất của hàng để quy 
định việc xác định như: vệ sinh thực phẩm, 
kiểm dịch, hun sấy côn trùng…
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Slide 503 
5. BAO BÌ ĐÓNG GÓI VÀ KÝ MÃ HIỆU

Đối với hàng hoá cần có bao bì, đóng gói và 
ký mã hiệu cần thoả thuận rõ:
* Loại nguyên liệu dùng để bao bì đóng gói;
* Cách thức và kích thước của bao bì;
* Cách đóng gói;
* Cách ghi nhãn hiệu và ký mã hiệu trên bao 
bì như thế nào để nhận biết hàng hoá
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Slide 504  6. GIÁ CẢ
Đơn giá hàng hoá:
* Đơn giá xác định ngay hay chưa;
* Nếu chưa thì thoả thuận cách xác định giá 
giao hay giá dịch vụ và giá khai thác bản 
quyền sở hữu trí tuệ như thế nào;
* Nếu có thoả thuận điều chỉnh giá thì điều 
chỉnh như thế nào;
Tổng giá trị hợp đồng là bao nhiêu? ( bằng số 
và bằng chữ);
Các chi phí nào không tính vào giá hợp đồng.
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Slide 505  7. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Hai bên thoả thuận dùng phương thức thanh 
toán nào để trả tiền;
Thời hạn trả tiền;
Người bán, cung ứng dịch vụ, chuyển giao trí 
tuệ phải xuất trình loại chứng từ nào, mỗi thứ  
bao nhiêu bản khi thu tiền, xuất trình cho ai?ở 
đâu? Thời hạn xuất trình;
Nếu thanh toán qua ngân hàng thi đó là ngân 
hàng  nào? Số tài khoản của người hưởng lợi.
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Slide 506 
8. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN
Thời gian
* Ngày thực hiện là ngày nào?
* Hoặc thực hiện trong khoảng thời gian nào?
* Hoặc chậm nhất đến ngày nào phải thực hiện 
xong.
* Trường hợp nếu muốn thực hiện trước hoặc 
sau thời gian thoả thuận sẽ phải thông báo và 
chấp nhận như thế nào?
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Slide 507 
Địa điểm
* Hàng, dịch vụ được cung cấp tại địa điểm 
nào?
* Nếu chưa xác định thì ai phải thông báo và 
cách thông báo địa điểm và chấp nhận địa 
điểm.
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Slide 508  9. BẢO HÀNH VÀ BẢO ĐẢM
Bảo hành
Với hàng hai bên thoả thuận bảo hành thì:

* Thời hạn bảo hành bao lâu?
* Ngày bắt đầu tính;
* Cách thức thông báo khi có sự cố;
* Cách khắc phục và chi phí khắc phục.
Bảo đảm
* Trách nhiệm bảo đảm về dịch vụ và quyền 
sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào?
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Slide 509  10. VẬN TẢI VÀ CHI PHÍ CHO VIỆC VẬN 
TẢI BỐC XẾP HÀNG HOÁ
Bên nào chịu chi phí vận chuyển và chi phí 
đến đâu ( địa điểm nào);
Chi phí bốc lên, dỡ xuống bên nào chịu;
Hư hỏng, mất mát xẩy ra trong chuyên chở và 
bốc dỡ giải quyết như thế nào?
Nếu phát sinh tình trạng phương tiện phải chờ 
đợi sẽ giải quyết ra sao?
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Slide 510  11. THỜI HẠN KHIẾU NẠI:
Khiếu nại về số lượng trong vòng bao nhiêu 
ngày, kể từ ngày nào?
Khiếu nại về chất lượng trong vòng bao nhiêu 
ngày, kể từ ngày nào?
Các khiếu nại khác.

( Luật pháp có quy định thời hạn khiếu nại, 
nhưng cũng cho phép các bên hợp đồng thoả 
thuận thời hạn. Nếu các bên thoả thuận thì áp 
dụng thời hạn khiếu nại do các bên thoả thuận)
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Slide 511  12. THOẢ THUẬN CỤ THỂ VỀ CÁC 
TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH
Miễn trách;
Chấm dứt và huỷ bỏ hợp đồng;
Các thoả thuận về các biện pháp bảo đảm thực 
hiện nghĩa vụ hợp đồng.

13. THOẢ THUẬN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH 
CHẤP NẾU CÓ
Hoà giải hay thương lượng?
Nếu hoà giải thì ai được chọn làm trung gian?
Nếu không hoà giải hoặc thương lượng được 
thì yêu cầu toà án hoặc trong tài nào xét xử?
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Slide 512 

CHƯƠNG IV
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

KINH TẾ
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Slide 513  I. KHÁI NIỆM CHUNG
1. Khái niệm
Giải quyết tranh chấp giữa các chủ thể với nhau; 
Là:

Các bên trực tiếp thương lượng với nhau,
Hoặc thoả thuận chọn một cơ quan hoặc người 
làm trung gian hoà giải,
Hoặc yêu cầu Trọng tài hay Tòa án tiến hành 
xét xử theo thủ tục tố tụng nhằm kết thúc 
những tranh chấp phát sinh do việc không thực 
hiện hoặc thực hiện không đầy đủ hợp đồng, 
hoặc những tranh chấp ngoài hợp đồng được 
phép giải quyết theo phương thức trên.
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Slide 514  2. Ý nghiã và tác dụng
Bên có lợi ích bị vi phạm có thể bảo vệ quyền, 
lợi ích chính đáng và hợp pháp của mình;
Xác định được tính trung thực của đối tác, từ 
đó quyết định việc có tiếp tục duy trì quan hệ 
với đối tác trong tương lai hay không;
Thể hiện uy tín, bản lĩnh của doanh nghiệp 
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;
Giúp các bên rút được kinh nghiệm trong kinh 
doanh, tránh được những sai phạm sau này, 
đồng thời nâng cao trình độ và sở trường trong 
kinh doanh.

8/3/2010 514  

Slide 515  II. HÌNH THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
1. Hòa giải

Các bên tranh chấp được thỏa thuận chọn 
người giải quyết tranh chấp chọ họ thông qua 
hòa giải; 
Các bên tranh chấp có thể thỏa thuận chọn 
một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân làm trung 
gian hòa giải;
Trong trường hợp đó, cơ quan hoặc cá nhân 
được lựa chọn sẽ là trung gian hòa giải tranh 
chấp.
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Slide 516  Việc hoà giải sẽ được giải quyết trên cơ sở 
phương án hoà giải do trung gian hoà giải đề 
nghị hoặc trên cơ sở điều lệ hoà giải do các 
bên tranh chấp thống nhất đặt ra;
Nếu các bên chấp nhận phương án cuả trung 
gian hoà hoà giải thì tranh chấp coi như đã 
được giải quyết và kết thúc. Ngược lại, thì các  
bên có quyền yêu cầu Trọng tài hoặc Tòa án 
giải quyết;
Hoà giải không phải là hình thức bắt buộc đối 
với các bên tranh chấp, nhưng nếu đã thống 
nhất chọn phương án hoà giải thì phải hoà giải. 
Không hoà giải mà kiện thì Toà án hoặc Trọng 
tài có quyền từ chối nhận đơn kiện để xét xử.
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Slide 517  2. Khiếu nại
Khiếu nại là biện pháp giải quyết tranh chấp, 
theo đó hai bên trực tiếp hoặc gián tiếp thương 
lượng nhằm thống nhất giải pháp để kết thúc 
tranh chấp;
Thường luật quy định, tranh chấp trước hết 
phải được giải quyết thông qua thương lượng 
giữa các bên nếu không thoả thuận hoà giải;
Nếu tranh chấp phát sinh từ  hợp đồng, hai bên 
không chọn hình thức hoà giải thì phải thượng 
lượng, chứ không thể bỏ qua bước đó để khởi 
kiện trước Trọng tài hoặc Tòa án yêu cầu xét 
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Slide 518  Thời hạn khiếu nại do các bên thỏa thuận 
trong hợp đồng;
Trong trường hợp các bên không thỏa thuận thì 
áp dụng thời hạn khiếu nại theo quy định của 
pháp luật;
Hồ sơ khiếu nại phải gửi trong thời hạn khiếu 
nại bao gồm:
* Thư khiếu nại;
* Các tính toán về thiệt hại;
* Các chứng cứ;
* Những yêu cầu cụ thể của bên khiếu nại.
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Slide 519  3. Tố tụng (khởi kiện)
Tố tụng là việc đưa vụ tranh chấp ra Trọng tài 
hoặc Tòa án yêu cầu giải quyết theo thủ tục tố 
tụng Trọng tài hoặc Tòa án;
Trọng tài hoặc Tòa án giải quyết tranh chấp 
giữa các bên liên quan đến hợp đồng thường là 
những Toà án hoặc Trọng tài do các bên lựa 
chọn;
Trong trường hợp thương lượng hoặc hòa giải 
không đạt kết qủa thì tranh chấp thương mại 
được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án các 
bên đã chọn.
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Slide 520 
Việc tố tụng phải được tiến hành trong thời hiệu 
tố tụng do pháp luật quy định;
Trong thời hiệu ấy, nếu bên có  quyền khởi kiện 
không khởi kiện sẽ mất quyền khởi kiện;
Thời hiệu khởi kiện áp dụng cho việc giải quyết 
tranh chấp  kinh tế thường là hai năm, kể từ thời 
điểm phát sinh quyền khiếu nại.
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Slide 521 
3.1. Thẩm quyền khởi kiện:

Người khởi kiện phải là người đứng đầu và 
đương chức cuả pháp nhân, hoặc là chủ doanh 
nghiệp tư nhân, chủ hộ gia đình có lợi ích bị vi 
phạm; 
Họ có thể tự mình hoặc ủy quyền cho người 
khác thay mình tiến hành tố tụng theo quy định 
của pháp luật. 
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Slide 522  3.2. Hồ sơ khởi kiện:
Đơn kiện phải có nội dung:

- Ngày, tháng, năm viết đơn;
- Trọng tài hoặc Tòa án được yêu cầu giải quyết 

vụ án;
- Tên của nguyên đơn, bị đơn;
- Địa chỉ của nguyên đơn và bị đơn;
- Tóm tắt nội dung tranh chấp và giá trị tranh 

chấp;
- Qúa trình hoà giải hoặc thương lượng giữa các 

bên;
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Slide 523  - Các yêu cầu và đề nghị Trọng tài hoặc Tòa án 
xem xét, giải quyết.
Kèm theo đơn kiện:

- Bản hợp đồng có tranh chấp, 
- Các tài liệu liên quan đến hợp đồng như thư từ,
- Phụ kiện bổ sung sửa đổi hợp đồng và các tài 

liệu, 
- Chứng từ liên quan đến vụ kiện như các bảng 

tính toán và các bằng chứng nhằm chứng minh 
sự thiệt hại mà bên khởi kiện đã phải gánh chịu.

- Tạm ứng án phí.
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Slide 524  3.3. Cơ quan giải quyết tranh chấp:
Trọng tài thương mại và Tòa án là hai cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.
Trọng tài là cơ quan giải quyết tranh chấp kinh 
tế theo quy định của pháp luật và theo quy tắc 
tố tụng của Trọng tài;
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Trọng tài 
tùy thuộc vào sự lựa chọn của các bên, theo đó 
chỉ những tổ chức Trọng tài được các bên trước 
đó đã lựa chọn ghi trong hợp đồng hoặc sau khi 
xẩy ra tranh chấp, mới được nhận đơn giải quyết 
tranh chấp.
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Slide 525  Tòa án cũng là cơ quan giải quyết tranh chấp 
kinh tế.

- Nếu hai bên tranh chấp chọn toà nào thì toà ấy 
nhận đơn xét xử. Nếu không thống nhất được 
toà nào thi nguyên đơn có thể chọn:

- Hoặc Toà án nơi bên bị có trụ sở;
- Hoặc Tòa án nơi bên bị cư trú;
- Hoặc Tòa án nơi bên bị có tài sản( nếu bên bị 

có tài sản ở nhiều địa phương thì có thể chọn 
một Tòa án ở một trong những địa phương nơi 
bên bị để tài sản xét xử chung);

- Hoặc Tòa án nơi hợp đồng được thực hiện.
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Slide 526  3.4. Trình tự, thủ tục tố tụng và giải quyết tranh 
chấp trong thương mại
Thông thường Trọng tài và Toà án giải quyết 
tranh chấp thương mại theo trình tự  tố tụng do 
luật quy định hoặc quy tắc tố tụng trọng tài theo 
các bước:

- Tiếp nhận hồ sơ khởi kiện;
- Xác định thẩm quyền và tính hợp lệ của đơn 

kiện. Đơn kiện sẽ bị trả lại trong các trường 
hợp:

* Người khởi kiện không có thẩm quyền;
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Slide 527  - Khởi kiện sau khi thời hiệu tố tụng đã hết ( trừ  
trường hợp nguyên đơn chứng minh được do bị 
gián đoạn thời hiệu tố tụng).

- Sự việc không thuộc thẩm quyền  giải quyết của 
Tòa án hoặc Trọng  tài;

- Sự việc đã được giải quyết bằng bản án hoặc 
quyết định đã có hiệu  lực pháp luật của Tòa án 
hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;

- Riêng đối với Tòa án, nếu sự việc đã được các 
bên thỏa thuận trước là phải giải quyết theo thủ 
tục trọng tài thì Tòa án sẽ trả lại đơn kiện.

- Không tạm ứng án phí hoặc trọng tài phí. 
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Slide 528  3.5. Thụ lý 
Nếu sự việc thuộc thẩm quyền của mình, Toà 
án hoặc Trọng tài thông báo cho các bên. Bên 
khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí hoặc lệ 
phí trọng tài. Sau đó vụ án sẽ được thụ lý; 
Trong qúa trình thụ lý, Tòa án hoặc Trọng tài 
được trực tiếp xem xét tài liệu , hồ sơ liên quan 
trực tiếp đến vụ án, tìm chứng cứ, trưng cầu 
giám định, lập Hội đồng định giá.v.v.
Toà án và trọng tài đều tổ chức hoà giải và chỉ 
xử nếu không hoà giải được.
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Slide 529  3.6. Xét xử
3.6.1. Trọng tài thương mại

Xét xử kín;
Địa diểm do hai bên quyết định, nếu không do 
trọng tài viên quyết;
Quyết định của trọng tài viên có giá trị chung 
thẩm ( các đương sự phải thực hiện mà không có 
quyền chống án)
Hai cách lập Hội đồng

• * Các bên tự thành lập:
• - Nguyên đơn gửi đơn kiện trực tiếp cho bị đơn.
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Slide 530  - Chọn một trọng tài viên bất kỳ để xử;
- Bị đơn cũng chọn một trọng tài viên;
- Nếu hai bên cùng chọn một trọng tài viên thì 

trọng tài đó xử.
- Nếu hai trọng tài khác nhau thì hai TT này chọn 

TT thứ ba để thành lập Uỷ ban TT và xử trên 
nguyên tắc đa số.
* Thông qua Trung tâm trọng tài:
( Cũng theo trình tự như trên, nhưng toàn bộ 
trọng tài viên là của trung tâm chứ không phải 
là trọng tài viên bất kỳ như trường hợp các bên 
tự thành lập)
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Slide 531  3.6.2. Xét xử của toà án
Toà án xử công khai tại trụ sở;
Thẩm phán được chỉ định sẽ xử, nếu có hai 
thẩm phán trở lên sẽ có 1 là chủ toạ.( Các bên 
có quyền yêu cầu thayđổi thẩm phán).
Tham gia xét xử có đại diện Hội thẩm nhân 
dân;
Đại diện Viện kiểm sát ( nếu VKS yêu cầu).
Quyết định của toà án nếu đương sự không 
kháng án thì thi hành, nếu chống án hoặc VKS 
kháng nghị thì toà cấp trên sẽ xét xử lại ( phúc 
thẩm và có giá trị chung thẩm).
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Slide 532  3.6. Án phí và trọng tài phí.
Bên thua kiện phải chịu án phí hoặc trọng tài 
phí;
Nếu Toà án hoặc trọng tài hoà giải thành thì các 
bên phải chịu một phần và phân chia nhau;
Nếu rút đơn kiện cũng phải chịu một phần án 
phí.
Án phí của toà án do Chính phủ quy định, Trọng 
tài do trọng tài quy định được Chính phủ duyệt.
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Slide 533  3.7. Tổ chức thi hành phán quyết
3.7.1. Trọng tài:

Thi hành ngay, không được chống án;
Trường hợp đương sự không nhất trí có thể kiện 
ra toà yêu cầu bác bỏ quyết định Trọng tài và 
xử lại quyết định đó.

3.7.2.  Toà án:
Nếu các bên không chống án thì chuyển phòng 
thi hành án thực hiện phán quyết.
Nếu chống án hay Viện KS kháng nghị  thì toà 
cấp trên sẽ xử phúc thẩm, phán quyết cuối cùng  
rồi thi hành ./.
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CHƯƠNG V
PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP VÀ 

HỢP TÁC XÃ 
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Slide 535  I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÁC BÊN TRONG GIẢI 
QUYẾT PHÁ SẢN

1. Chủ nợ và doanh nghịêp
Chủ nợ có bảo đảm: có khoản nợ được bảo đảm 

bằng tài sản của con nợ hoặc của người thứ ba.

Chủ nợ có bảo đảm một phần: có khoản nợ được 

bảo đảm bằng tài sản của con nợ hoặc của 
người thứ ba mà giá trị tài sản bảo đảm ít hơn 

khoản nợ đó.

Chủ nợ không có bảo đảm là chủ nợ có khoản nợ 

không được bảo đảm bằng tài sản của con nợ
hoặc của người thứ ba.8/3/2010 535  
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Đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác 

xã bao gồm đại diện theo pháp luật và đại diện 
theo uỷ quyền.

Hợp đồng song vụ là hợp đồng trong đó các 
bên tham gia ký kết đều có quyền và nghĩa vụ; 
quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia và 

ngược lại.
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Slide 537  2. Thâm quyền của Toà án
Toà án nhân dân cấp huyện, tỉnh tiến hành thủ 

tục phá sản đối với hợp tác xã đã đăng ký kinh 
doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp đó.

Trong trường hợp cần thiết Toà án nhân dân cấp 
tỉnh tiến hành thủ tục phá sản đối với hợp tác xã 

thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân cấp huyện. 
Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính 

của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại 
Việt Nam có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá 
sản đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài đó.
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Toà án nhân dân cấp huyện do một Thẩm phán 

phụ trách, tại Toà án nhân dân cấp tỉnh do một 
Thẩm phán hoặc Tổ Thẩm phán gồm có ba Thẩm 

phán phụ trách.

Trong trường hợp Tổ Thẩm phán phụ trách tiến 
hành thủ tục phá sản thì một Thẩm phán được 

giao làm Tổ trưởng.
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. Thẩm phán hoặc Tổ Thẩm phán có nhiệm vụ, 

quyền hạn giám sát, tiến hành thủ tục phá sản. 
Trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản nếu phát 

hiện có dấu hiệu tội phạm thì Thẩm phán cung 
cấp tài liệu (bản sao) cho Viện kiểm sát nhân dân 

cùng cấp để xem xét việc khởi tố về hình sự và 
vẫn tiến hành thủ tục phá sản theo quy định của 

Luật này.

Thẩm phán chịu trách nhiệm trước Chánh án và 
trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình.
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3. Tổ thanh lý tài sản

Thẩm phán ra quyết định thành lập Tổ quản lý, 
thanh lý tài sản. 

Thành phần Tổ quản lý, thanh lý tài sản gồm: 

Một chấp hành viên của cơ quan thi hành án 
cùng cấp làm Tổ trưởng;

Một cán bộ của Toà án;

Một đại diện chủ nợ;
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Đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã 

bị mở thủ tục phá sản;

Trường hợp cần thiết có đại diện công đoàn, đại 
diện người lao động, đại diện các cơ quan chuyên 

môn tham gia Tổ quản lý, thanh lý tài sản thì Thẩm 
phán xem xét, quyết định.
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Lập bảng kê toàn bộ tài sản hiện có của doanh 
nghiệp, hợp tác xã;

Giám sát, kiểm tra việc sử dụng tài sản của 
doanh nghiệp, hợp tác xã;

Đề nghị Thẩm phán quyết định áp dụng các 
biện pháp khẩn cấp tạm thời trong trường hợp cần 

thiết;

Lập danh sách các chủ nợ và số nợ phải trả cho 
từng chủ nợ; những người mắc nợ và số nợ phải 

đòi của doanh nghiệp, hợp tác xã;
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Thu hồi và quản lý tài sản, tài liệu, sổ kế toán 

và con dấu của doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp 
dụng;

Thực hiện phương án phân chia tài sản theo 
quyết định của Thẩm phán;

Phát hiện và đề nghị Thẩm phán ra quyết định 
thu hồi lại tài sản, giá trị tài sản hay phần chênh 
lệch giá trị tài sản bị áp dụng thủ tục thanh lý đã 

bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp;
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Thi hành quyết định của Thẩm phán về việc 

bán đấu giá tài sản bị áp dụng thủ tục thanh lý 
theo đúng quy định của pháp luật về bán đấu giá;

Gửi các khoản tiền thu được từ những người 
mắc nợ và từ việc bán đấu giá tài sản vào tài 

khoản mở tại ngân hàng;

Thi hành các quyết định khác của Thẩm phán 
trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản.
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Slide 545  4. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
của chủ nợ

Các chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo 
đảm một phần đều có quyền nộp đơn yêu cầu mở 
thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã 

đó.

Đơn yêu cầu  phải có các nội dung:

Ngày, tháng, năm làm đơn;

Tên, địa chỉ của người làm đơn;

Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm 
vào tình trạng phá sản;
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Các khoản nợ không có bảo đảm hoặc có bảo 

đảm một phần đến hạn mà không được doanh 
nghiệp, hợp tác xã thanh toán;

Quá trình đòi nợ;

Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Đơn yêu cầu  phải được gửi cho Toà án có thẩm 
quyền quy định.
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Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã 

không trả được lương, các khoản nợ khác cho 
người lao động và nhận thấy doanh nghiệp, hợp 
tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì người lao 
động cử người đại diện hoặc thông qua đại diện 
công đoàn nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó. 
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Đại diện cho người lao động được cử hợp pháp 
sau khi được quá nửa số người lao động trong 

doanh nghiệp, hợp tác xã tán thành bằng cách bỏ 
phiếu kín hoặc lấy chữ ký; đối với doanh nghiệp, 
hợp tác xã quy mô lớn, có nhiều đơn vị trực thuộc 
thì đại diện cho người lao động được cử hợp pháp 
phải được quá nửa số người được cử làm đại diện 

từ các đơn vị trực thuộc tán thành.
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Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các 

nội dung chính sau đây:

Ngày, tháng, năm làm đơn;

Tên, địa chỉ của người làm đơn;

Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm 
vào tình trạng phá sản;

Số tháng nợ tiền lương, tổng số tiền lương và 
các khoản nợ khác mà doanh nghiệp, hợp tác xã 

không trả được cho người lao động;

Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.
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Slide 550  5. Nghĩa vụ nộp đơn của bản thân doanh 
nghiệp

Khi nhận thấy lâm vào tình trạng phá sản thì
chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của 

doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu 
cầu mở thủ tục phá sản.

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:

Ngày, tháng, năm làm đơn;

Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã;

Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải được gửi 
cho Toà án có thẩm quyền.8/3/2010 550  
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Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của 

doanh, trong đó giải trình nguyên nhân và hoàn 
cảnh liên quan đến tình trạng mất khả năng thanh 

toán; nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần mà pháp 
luật yêu cầu phải được kiểm toán thì báo cáo tài 
chính phải được tổ chức kiểm toán độc lập xác 

nhận;
Báo cáo về các biện pháp đã thực hiện, nhưng 

vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng 
thanh toán các khoản nợ đến hạn;

Bảng kê chi tiết tài sản của doanh nghiệp, hợp 
tác xã và địa điểm nơi có tài sản nhìn thấy được;

8/3/2010 551  

 



Slide 552  Danh sách các chủ nợ, ghi rõ tên, địa chỉ của 
các chủ nợ; ngân hàng mà chủ nợ có tài khoản; 
các khoản nợ đến hạn có  và không có bảo đảm; 
các khoản nợ chưa đến hạn có và không có bảo 

đảm;

Danh sách những người mắc nợ trong đó ghi rõ 
tên, địa chỉ của họ; ngân hàng mà họ có tài khoản; 

các khoản nợ đến hạn cóvà không có bảo đảm; 
các khoản nợ chưa đến hạn có và không có bảo

đảm;
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Danh sách ghi rõ tên, địa chỉ của các thành 

viên, nếu doanh nghiệp mắc nợ là một công ty có 
các thành viên liên đới chịu trách nhiệm về những 

khoản nợ của doanh nghiệp;

Những tài liệu khác mà Toà án yêu cầu doanh 
nghiệp, hợp tác xã phải cung cấp theo quy định 

của pháp luật.
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Trong thời hạn ba tháng, kể từ khi nhận thấy 

doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá 
sản, nếu chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp 
của doanh nghiệp, hợp tác xã không nộp đơn yêu 
cầu mở thủ tục phá sản thì phải chịu trách nhiệm 

theo quy định của pháp luật.

8/3/2010 554  

 

Slide 555  6. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
của chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước

Khi nhận thấy doanh nghiệp nhà nước lâm vào 
tình trạng phá sản mà doanh nghiệp không thực 

hiện nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
thì đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp có 

quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với 
doanh nghiệp đó.

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các giấy tờ, 
tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu được thực hiện 

theo quy định.
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Slide 556  7. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
của các cổ đông công ty cổ phần

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền nộp đơn 
yêu cầu mở thủ tục theo quy định của điều lệ công 
ty; nếu điều lệ không quy định thì thực hiện theo 

nghị quyết của đại hội cổ đông. ĐiÒu lệ không quy 
định mà không tiến hành được đại hội thì cổ đông 
hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 20% số cổ phần 
phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng 

có quyền nộp đơn.

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các giấy tờ, 
tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu được thực hiện 

theo quy định của Luật này.8/3/2010 556  

 

Slide 557  8.Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
của thành viên hợp danh

Khi nhận thấy công ty lâm vào tình trạng phá 
sản thì thành viên hợp danh có quyền nộp đơn yêu 
cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty hợp danh 

đó.

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các giấy tờ, 
tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu được thực hiện 

theo quy định của Luật này.
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Slide 558  8. Nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp đơn yêu 
cầu mở thủ tục phá sản

. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có 
nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu do 
pháp luật quy định và theo yêu cầu của Toà án. 

Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản do 
không khách quan gây ảnh hưởng xấu đến danh 

dự, uy tín, hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp, hợp tác xã hoặc có sự gian dối trong việc 
yêu cầu mở thủ tục phá sản thì tuỳ theo tính chất, 
mức độ mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính 
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây 
thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của 

pháp luật.
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Slide 559  9. Thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào 
tình trạng phá sản

Trong khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nếu 
nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình 
trạng phá sản thì Toà án, Viện kiểm sát, cơ quan 

thanh tra, cơ quan quản lý vốn, tổ chức kiểm toán 
hoặc cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp 
mà không phải là chủ sở hữu nhà nước của doanh 
nghiệp có nhiệm vụ thông báo bằng văn bản cho 
những người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ 
tục phá sản biết để họ xem xét việc nộp đơn yêu 

cầu mở thủ tục phá sản.
. Cơ quan thông báo phải chịu trách nhiệm về 

tính chính xác của thông báo đó.
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Slide 560  10. Phí phá sản và tạm ứng phí phá sản

Dùng để tiến hành thủ tục phá sản. Toà án 
quyết định việc nộp phí phá sản trong từng trường 

hợp cụ thể theo quy định.

. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản theo quyết định 
của Toà án, trừ trường hợp người nộp đơn yêu cầu 

mở thủ tục phá sản là người lao động.
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Phí phá sản do ngân sách nhà nước tạm ứng:

Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
thuộc trường hợp không phải nộp;

Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản không có tiền, 

nhưng có các tài sản khác.

Phí phá sản do ngân sách nhà nước tạm ứng được 
hoàn trả lại cho ngân sách  lấy từ tài sản của 

doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá 
sản.
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Slide 562  II. TRÌNH TỰ THỦ TỤC
1.Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Sau khi nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục nếu 
thấy cần sửa đổi đơn, bổ sung tài liệu thì Toà án 
yêu cầu người nộp đơn thực hiện trong thời hạn 

mười ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Toà 
án.

Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, 
kể từ ngày người nộp đơn xuất trình biên lai nộp 
tiền tạm ứng phí phá sản. Trường hợp người nộp 
đơn không phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản thì
ngày thụ lý đơn là ngày Toà án nhận được đơn. 
Toà án phải cấp cho người nộp đơn giấy báo đã 

thụ lý đơn. 8/3/2010 562  

Slide 563 
2. Thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục 

phá sản

Trường hợp người nộp đơn không phải là chủ 
doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh 
nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì
trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày thụ lý đơn, 

Toà án phải thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác 
xã đó biết. 
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Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận 

được thông báo của Toà án, doanh nghiệp, hợp tác 
xã phải xuất trình cho Toà án các giấy tờ, tài liệu 

quy định của Luật này; nếu doanh nghiệp, hợp tác 
xã lâm vào tình trạng phá sản là người bảo lãnh 

cho người khác thì trong thời hạn năm ngày, kể từ 
ngày nhận được thông báo của Toà án, doanh 

nghiệp, hợp tác xã phải thông báo việc mình bị 
yêu cầu mở thủ tục phá sản cho những người có 

liên quan biết.
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3. Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Người nộp đơn không nộp tiền tạm ứng phí phá 
sản trong thời hạn do Toà án ấn định;

Người nộp đơn không có quyền nộp đơn; 

Có Toà án khác đã mở thủ tục phá sản đối với 
doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá 

sản;
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Có căn cứ rõ ràng cho thấy việc nộp đơn yêu cầu 

mở thủ tục phá sản do không khách quan gây ảnh 
hưởng xấu đến danh dự, uy tín, hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc có sự 
gian dối trong việc yêu cầu mở thủ tục phá sản;

Doanh nghiệp, hợp tác xã chứng minh được 
mình không lâm vào tình trạng phá sản.
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Slide 567  4. Chuyển việc giải quyết phá sản cho Toà án 
khác; giải quyết tranh chấp về thẩm quyền
Sau khi thụ lý đơn yêu cầu, nếu thấy việc giải 

quyết  không thuộc thẩm quyền của mình thì Toà 
án đã thụ lý đơn chuyển việc giải quyết phá sản 

cho Toà án có thẩm quyền và thông báo cho người 
nộp đơn yêu cầu biết.

Tranh chấp về thẩm quyền giữa các Toà án 
trong cùng một tỉnh do Chánh án Toà án nhân dân 

cấp tỉnh giải quyết.
Tranh chấp về thẩm quyền giữa các Toà án 

nhân dân cấp huyện thuộc các tỉnh khác nhau 
hoặc giữa các Toà án nhân dân cấp tỉnh do Chánh 

án Toà án nhân dân tối cao giải quyết.8/3/2010 567  
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5. Tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu doanh 

nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản 
thực hiện nghĩa vụ về tài sản

Thi hành án dân sự về tài sản mà doanh nghiệp, 
hợp tác xã là người phải thi hành án;

Giải quyết vụ án đòi doanh nghiệp, hợp tác xã 
thực hiện nghĩa vụ về tài sản;

. Xử lý tài sản bảo đảm của doanh nghiệp, hợp 
tác xã đối với các chủ nợ có bảo đảm, trừ trường 

hợp được Toà án cho phép. 
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Slide 569  6. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá 
sản

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày thụ lý 
đơn, Toà án phải ra quyết định mở hoặc không mở 

thủ tục.
Toà án ra quyết định mở thủ tục phá sản khi có 

các căn cứ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã 
lâm vào tình trạng phá sản. Trường hợp cần thiết, 

trước khi ra quyết định mở thủ tục phá sản, Tòa án 
có thể triệu tập phiên họp với sự tham gia của 

người nộp đơn, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện 
hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu, 
cá nhân, tổ chức có liên quan để xem xét, kiểm tra 

các căn cứ chứng minh. 
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Slide 570  7. Thông báo quyết định mở thủ tục phá sản
Quyết định của Toà án về mở thủ tục phá sản 

được gửi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, Viện kiểm 
sát cùng cấp và đăng trên báo địa phương nơi 

doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá 
sản có địa chỉ chính, báo hàng ngày của trung 

ương trong ba số liên tiếp.
. Quyết định của Toà án về mở thủ tục phá sản 

phải được thông báo cho các chủ nợ, những người 
mắc nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình 

trạng phá sản.
Thời hạn gửi và thông báo quyết định mở thủ 

tục phá sản là 7 ngày, kể từ ngày Toà án ra quyết 
định.8/3/2010 570  

 

Slide 571  8. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp 
tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản

Vẫn được tiến hành bình thường, nhưng phải 
chịu sự giám sát, kiểm tra của Thẩm phán và Tổ 

quản lý, thanh lý tài sản.

Trong trường hợp xét thấy người quản lý không 
có khả năng điều hành hoặc nếu tiếp tục điều 

hành hoạt động kinh doanh sẽ không có lợi cho 
việc bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã 
thì theo đề nghị của Hội nghị chủ nợ, Thẩm phán 

ra quyết định cử người quản lý khác.
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Kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục 

phá sản, nghiêm cấm doanh nghiệp, hợp tác xã 
thực hiện các hoạt động sau đây:

Cất giấu, tẩu tán tài sản;

Thanh toán nợ không có bảo đảm;

Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành 
nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp.
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Slide 573  Các hoạt động sau đây phải được sự đồng ý 
bằng văn bản của Thẩm phán trước khi thực hiện: 

Cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng, bán, tặng 
cho, cho thuê tài sản;

Nhận tài sản từ một hợp đồng chuyển nhượng;
Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;

Vay tiền;
Bán, chuyển đổi cổ phần hoặc chuyển quyền sở 

hữu tài sản;
Thanh toán các khoản nợ mới phát sinh từ hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã và 
trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp, 

hợp tác xã.
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Slide 574  9. Khiếu nại quyết định không mở thủ tục phá 
sản

Toà án gửi Quyết định không mở thủ tục cho 
người làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Trong 
thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, 

người làm đơn yêu cầu có quyền khiếu nại với 
Chánh án Toà án đó.

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được 
khiếu nại, Chánh án Toà án phải ra một trong các 

quyết định sau:
Giữ nguyên quyết định không mở;

Huỷ quyết định không mở thủ tục phá sản và ra 
quyết định mở thủ tục phá sản.
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Slide 575  III. NGHĨA VỤ VỀ TÀI SẢN
1. Xác định nghĩa vụ về tài sản của doanh 

nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản:

Các yêu cầu đòi doanh nghiệp, hợp tác xã thực 
hiện nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước khi 

Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà 
nghĩa vụ này không có bảo đảm;

. Các yêu cầu đòi doanh nghiệp, hợp tác xã thực 
hiện nghĩa vụ về tài sản có bảo đảm được xác lập 
trước khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục 

phá sản, nhưng quyền ưu tiên thanh toán đã bị huỷ 
bỏ.
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Slide 576  2. Xử lý các khoản nợ chưa đến hạn

Trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ 
tục thanh lý đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thì
các khoản nợ chưa đến hạn vào thời điểm mở thủ 

tục thanh lý được xử lý như các khoản nợ đến hạn, 
nhưng không được tính lãi đối với thời gian chưa 

đến hạn.
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Slide 577  3. Xử lý các khoản nợ được bảo đảm bằng tài 
sản thế chấp hoặc cầm cố

Trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ 
tục thanh lý thì các khoản nợ được bảo đảm bằng 
tài sản thế chấp hoặc cầm cố được xác lập trước 

khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
được ưu tiên thanh toán bằng tài sản đó; nếu giá 
trị tài sản không đủ thanh toán số nợ thì phần nợ 

còn lại sẽ được thanh toán trong quá trình thanh lý 
tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã; nếu giá trị 

của tài sản lớn hơn số nợ thì phần chênh lệch được 
nhập vào giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp, 

hợp tác xã.8/3/2010 577  

 

Slide 578  4. Hoàn trả lại tài sản cho Nhà nước 

Doanh nghiệp đã được Nhà nước áp dụng biện 
pháp đặc biệt về tài sản để phục hồi hoạt động 

kinh doanh, nhưng vẫn không phục hồi được mà 
phải áp dụng thủ tục thanh lý thì phải hoàn trả lại 
giá trị tài sản đã được áp dụng biện pháp đặc biệt 
cho Nhà nước trước khi thực hiện việc phân chia 

tài sản theo quy định của mục 5 tiếp theo.
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Slide 579  5. Thứ tự phân chia tài sản 
Trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ 

tục thanh lý  việc phân chia giá trị tài sản của 
doanh nghiệp, hợp tác xã theo thứ tự sau đây:

Phí phá sản; 
Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo 

hiểm xã hội  và các quyền lợi khác theo thoả ước 
lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

Các khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho 
các chủ nợ  theo nguyên tắc nếu giá trị tài sản đủ 
để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ đều 

được thanh toán đủ số nợ của mình; nếu không đủ 
để thanh toán thì mỗi chủ nợ chỉ được thanh toán 

một phần khoản nợ của mình theo tỷ lệ tương ứng.8/3/2010 579  

 



Slide 580  Trường hợp giá trị tài sản sau khi đã thanh toán 
đủ các khoản quy định mà vẫn còn thì phần còn 

lại này thuộc về:

Xã viên hợp tác xã;

Chủ doanh nghiệp tư nhân;

Các thành viên của công ty; các cổ đông của 
công ty cổ phần;

Chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

Trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ 
tục phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh 
nghiệp, hợp tác xã thì việc thanh toán được thực 

hiện theo thứ tự trên.
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Slide 581  6. Xác định giá trị của nghĩa vụ không phải là 
tiền

Trường hợp đối tượng nghĩa vụ không phải là tiền 
thì theo yêu cầu của người có quyền hoặc của 

doanh nghiệp, hợp tác xã, Toà án xác định giá trị 
của nghĩa vụ đó vào thời điểm ra quyết định mở 

thủ tục phá sản để đưa vào nghĩa vụ về tài sản của 
doanh nghiệp, hợp tác xã.
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Slide 582  7. Nghĩa vụ về tài sản trong trường hợp nghĩa vụ 
liên đới hoặc bảo lãnh

Trường hợp nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã có 
nghĩa vụ liên đới về một khoản nợ mà một hoặc 
tất cả các doanh nghiệp, hợp tác xã đó lâm vào 

tình trạng phá sản thì chủ nợ có quyền đòi bất cứ 
doanh nghiệp, hợp tác xã nào trong số các doanh 
nghiệp, hợp tác xã đó thực hiện việc trả nợ cho 

mình theo quy định của pháp luật.

8/3/2010 582  

 

Slide 583  8. Trả lại tài sản thuê hoặc mượn khi doanh 
nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý 

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Toà án 
ra quyết định mở thủ tục thanh lý, chủ sở hữu tài 
sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ 
tục thanh lý thuê hoặc mượn tài sản để dùng vào 

hoạt động kinh doanh phải xuất trình giấy tờ 
chứng minh quyền sở hữu, hợp đồng cho thuê 

hoặc cho mượn với Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý 
tài sản để nhận lại tài sản của mình. Trong trường 
hợp có tranh chấp thì yêu cầu Toà án giải quyết 

theo quy định của pháp luật.
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Slide 584  Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp 
dụng thủ tục thanh lý đã trả trước tiền thuê nhưng 

chưa hết thời hạn thuê thì chủ sở hữu chỉ được 
nhận lại tài sản sau khi đã thanh toán lại số tiền 

thuê còn thừa do chưa hết thời hạn để Tổ quản lý, 
thanh lý tài sản nhập vào khối tài sản của doanh 

nghiệp, hợp tác xã đó.

Trường hợp tài sản thuộc quyền đòi lại đã bị 
doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh 
lý chuyển nhượng cho người khác thì chủ sở hữu 
có quyền yêu cầu bồi thường đối với tài sản đó 

như khoản nợ có bảo đảm.
8/3/2010 584  

 

Slide 585  9. Cấm đòi lại tài sản
Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đã giao tài sản cho 

doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá 
sản trước khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ 

tục phá sản đều không được đòi lại nếu việc giao 
tài sản đó nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của 

mình đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.
10. Nhận lại hàng hoá đã bán

Người bán đã gửi hàng hoá cho người mua là 
doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá 
sản nhưng chưa được thanh toán và người mua 

cũng chưa nhận được hàng hoá thì người bán được 
nhận lại hàng hoá đó. 
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Slide 586  11. Các biện pháp bảo toàn tài sản

Các giao dịch sau đây của doanh nghiệp, hợp 
tác xã lâm vào tình trạng phá sản được thực hiện 

trong khoảng thời gian ba tháng trước ngày Toà án 
thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bị coi là vô 

hiệu:

Tặng cho động sản và bất động sản cho người 
khác;

Thanh toán hợp đồng song vụ trong đó phần 
nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã rõ ràng là 

lớn hơn phần nghĩa vụ của bên kia;

Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn;
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Slide 587 
Thực hiện việc thế chấp, cầm cố tài sản đối với 

các khoản nợ;

Các giao dịch khác với mục đích tẩu tán tài sản 
của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Khi các giao dịch quy định tại khoản 1 Điều 
này bị tuyên bố vô hiệu thì những tài sản thu hồi 

được phải nhập vào khối tài sản của doanh nghiệp, 
hợp tác xã.
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Slide 588  I2. Quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch vô 
hiệu

Trong quá trình Toà án tiến hành thủ tục phá 
sản, chủ nợ không có bảo đảm, Tổ quản lý, thanh 
lý tài sản có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố các 
giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã quy định 

tại khoản 1 Điều 43 của Luật này là vô hiệu.

Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản có trách 
nhiệm tổ chức thi hành quyết định của Toà án 

tuyên bố giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã 
là vô hiệu để thu hồi lại tài sản cho doanh nghiệp, 

hợp tác xã.
8/3/2010 588  

 

Slide 589  13. Đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu 
lực

. Trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản nếu 
xét thấy việc đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có 
hiệu lực và đang được thực hiện hoặc chưa được 

thực hiện sẽ có lợi hơn cho doanh nghiệp, hợp tác 
xã thì hợp đồng đó bị đình chỉ thực hiện.

Chủ nợ, doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình 
trạng phá sản, Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài 
sản có quyền yêu cầu Toà án ra quyết định đình 

chỉ thực hiện hợp đồng.
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Slide 590  14. Văn bản yêu cầu đình chỉ thực hiện hợp 
đồng

Yêu cầu Toà án ra quyết định đình chỉ thực 
hiện hợp đồng đang có hiệu lực và đang được thực 

hiện hoặc chưa được thực hiện phải được làm 
thành văn bản :

Ngày, tháng, năm làm văn bản;

Tên, địa chỉ của người có yêu cầu;

Số và tên hợp đồng; ngày, tháng, năm giao kết 
hợp đồng;
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Slide 591 
Đối tác của doanh nghiệp, hợp tác xã trong hợp 

đồng;

Nội dung cụ thể của hợp đồng;

Căn cứ của việc yêu cầu đình chỉ thực hiện hợp 
đồng.

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận, nếu 
chấp nhận thì Thẩm phán ra quyết định đình chỉ; 
nếu không chấp nhận thì thông báo cho người đề 

nghị biết.
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Slide 592  Tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm 
vào tình trạng phá sản nhận được từ hợp đồng vẫn 
còn tồn tại trong khối tài sản của doanh nghiệp, 
hợp tác xã đó thì bên kia của hợp đồng có quyền 
đòi lại; nếu tài sản đó không còn thì bên kia của 

hợp đồng có quyền như một chủ nợ không có bảo 
đảm.

Trường hợp hợp đồng bị đình chỉ thực hiện thì
bên kia của hợp đồng có quyền như một chủ nợ 

không có bảo đảm đối với khoản thiệt hại do việc 
đình chỉ thực hiện hợp đồng gây ra. 
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Slide 593  15. Bù trừ nghĩa vụ

Chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình 
trạng phá sản được thực hiện việc bù trừ nghĩa vụ 
đối với những giao dịch được xác lập trước khi có 
quyết định mở thủ tục phá sản theo các nguyên 

tắc sau đây:

Trường hợp hai bên có nghĩa vụ với nhau về tài 
sản cùng loại thì khi đến hạn không phải thực hiện 

nghĩa vụ đối với nhau và nghĩa vụ được xem là 
chấm dứt, trừ trường hợp pháp luật có quy định 

khác;
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Slide 594 
Trường hợp giá trị tài sản hoặc công việc không 

tương đương với nhau thì các bên thanh toán cho 
nhau phần giá trị chênh lệch;

Những vật được định giá thành tiền được bù trừ 
nghĩa vụ trả tiền.
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Slide 595  16. Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã

Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào 
tình trạng phá sản bao gồm:

Tài sản và quyền về tài sản mà doanh nghiệp, 
hợp tác xã có tại thời điểm Toà án thụ lý đơn yêu 

cầu mở thủ tục phá sản;

Các khoản lợi nhuận, các tài sản và các quyền 
về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ có do 
việc thực hiện các giao dịch được xác lập trước 

khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;
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Slide 596 
Tài sản là vật bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của 

doanh nghiệp, hợp tác xã. Trường hợp thanh toán 
tài sản là vật bảo đảm được trả cho các chủ nợ có 

bảo đảm, nếu giá trị của vật bảo đảm vượt quá 
khoản nợ có bảo đảm phải thanh toán thì phần 

vượt quá đó là tài sản của doanh nghiệp, hợp tác 
xã;

Giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp, 
hợp tác xã được xác định theo quy định của pháp 

luật về đất đai. 
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Slide 597 
Tài sản của doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp 

danh lâm vào tình trạng phá sản bao gồm tài sản 
quy định tại khoản 1 Điều này và tài sản của chủ 

doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh không 
trực tiếp dùng vào hoạt động kinh doanh. Trường 

hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp 
danh có tài sản thuộc sở hữu chung thì phần tài 

sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp 
danh đó được chia theo quy định của Bộ luật dân 

sự và các quy định khác của pháp luật có liên 
quan. 
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Slide 598  17. Kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác 
xã lâm vào tình trạng phá sản

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận 
được quyết định mở thủ tục phá sản, doanh 

nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản phải 
tiến hành kiểm kê toàn bộ tài sản theo bảng kê chi 
tiết đã nộp cho Toà án và xác định giá trị các tài 

sản đó; nếu thấy cần có thời gian dài hơn thì phải 
có văn bản đề nghị Thẩm phán gia hạn, nhưng 
không quá hai lần, mỗi lần không quá ba mươi 

ngày.
Bảng kiểm kê tài sản đã được xác định giá trị 

phải gửi ngay cho Toà án tiến hành thủ tục phá 
sản.
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Slide 599 
Trong trường hợp xét thấy việc kiểm kê, xác 

định giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã 
quy định tại khoản 1 Điều này là không chính xác 
thì Tổ quản lý, thanh lý tài sản tổ chức kiểm kê, 
xác định lại giá trị một phần hoặc toàn bộ tài sản 
của doanh nghiệp, hợp tác xã. Giá trị tài sản được 
xác định theo giá thị trường tại thời điểm kiểm kê.
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Slide 600  18. Gửi giấy đòi nợ
Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng 

đăng báo về quyết định của Toà án mở thủ tục phá 
sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Toà án, 
trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn 
và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có 
bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả. 

Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh 
về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ 
không gửi giấy đòi nợ đến Toà án thì được coi là 

từ bỏ quyền đòi nợ.
Trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng 

hoặc có trở ngại khách quan thì thời gian không 
tính vào thời hạn. 
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Slide 601  19. Lập danh sách chủ nợ và con nợ
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết hạn gửi 

giấy đòi nợ, Tổ quản lý, thanh lý tài sản phải lập 
xong danh sách chủ nợ và số nợ, ghi rõ số nợ của 
mỗi chủ nợ, trong đó phân định rõ các khoản nợ 

có bảo đảm, nợ không có bảo đảm, nợ đến hạn, nợ 
chưa đến hạn.

Danh sách chủ nợ phải được niêm yết công 
khai tại trụ sở Toà án tiến hành thủ tục và trụ sở 

chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 
10 ngày, kể từ ngày niêm yết. 
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Slide 602  Trong thời hạn này, các chủ nợ và doanh nghiệp, 
hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản có quyền 
khiếu nại với Toà án về danh sách chủ nợ. Trong 
trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở 
ngại khách quan thì thời gian không tính vào thời 

hạn 10 ngày quy định tại khoản này.

. Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được 
khiếu nại, Toà án phải xem xét, giải quyết khiếu 
nại; nếu thấy khiếu nại có căn cứ thì sửa đổi, bổ 

sung vào danh sách chủ nợ.
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Slide 603  Trong danh sách này phải ghi rõ số nợ của mỗi 
người mắc nợ, trong đó phân định rõ các khoản nợ 
có bảo đảm, nợ không có bảo đảm, nợ đến hạn, nợ 

chưa đến hạn.

Danh sách  phải được niêm yết công khai tại 
trụ sở Toà án tiến hành thủ tục  và trụ sở chính của 
doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 10 ngày, 
kể từ ngày niêm yết. Trong thời hạn này, người 

mắc nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình 
trạng phá sản có quyền khiếu nại.

Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được 
khiếu nại, Toà án phải xem xét, giải quyết khiếu 

nại; nếu có căn cứ thì sửa đổi, bổ sung. 8/3/2010 603  

 



Slide 604 
20. Đăng ký giao dịch bảo đảm của doanh 

nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá 
sản cho người khác vay tài sản có bảo đảm phải 
đăng ký theo quy định của pháp luật nhưng chưa 
đăng ký thì Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản 

phải thực hiện ngay việc đăng ký giao dịch bảo 
đảm đó.
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Slide 605  21. áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Trong trường hợp cần thiết theo đề nghị của Tổ 
quản lý, thanh lý tài sản, Thẩm phán phụ trách 

tiến hành thủ tục ra quyết định áp dụng một hoặc 
một số biện pháp khẩn cấp tạm thời sau đây để 

bảo toàn tài sản:

Cho bán những hàng hoá dễ bị hư hỏng, hàng 
hoá sắp hết thời hạn sử dụng, hàng hoá không bán 

đúng thời điểm sẽ khó có khả năng tiêu thụ;

Kê biên, niêm phong tài sản của doanh nghiệp, 
hợp tác xã;
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Phong toả tài khoản của doanh nghiệp, hợp tác 

xã tại ngân hàng;

Niêm phong kho, quỹ, thu giữ và quản lý sổ kế 
toán, tài liệu liên quan của doanh nghiệp, hợp tác 

xã;

Cấm hoặc buộc doanh nghiệp, hợp tác xã, cá 
nhân, tổ chức khác có liên quan thực hiện một số 

hành vi nhất định.
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Slide 607  Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được 
quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 
của Toà án, người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thời có quyền khiếu nại với Chánh án Toà án.

Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được 
đơn khiếu nại đối với quyết định áp dụng biện 

pháp khẩn cấp tạm thời, Chánh án Toà án phải ra 
một trong các quyết định sau đây:

Giữ nguyên quyết định áp dụng biện pháp khẩn 
cấp tạm thời;

Huỷ một phần hoặc toàn bộ quyết định áp 
dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
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Slide 608  22. Đình chỉ thi hành án dân sự hoặc giải quyết 
vụ án

Kể từ ngày Toà án ra quyết định mở thủ tục phá 
sản, việc thi hành án dân sự về tài sản mà doanh 
nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản là 

người phải thi hành án phải được đình chỉ.

Người được thi hành án có quyền nộp đơn cho Toà 
án yêu cầu được thanh toán trong khối tài sản của 
doanh nghiệp, hợp tác xã như một chủ nợ không 

có bảo đảm hoặc như một chủ nợ có bảo đảm, nếu 
có bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực 
pháp luật kê biên tài sản của doanh nghiệp, hợp 

tác xã để bảo đảm thi hành án.8/3/2010 608  

 

Slide 609 
Kể từ ngày Toà án ra quyết định mở thủ tục phá 

sản, việc giải quyết vụ án có liên quan đến nghĩa 
vụ tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên 
đương sự trong vụ án đó phải bị đình chỉ. Toà án 
ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án phải 
chuyển hồ sơ vụ án đó cho Toà án đang tiến hành 

thủ tục phá sản để giải quyết.
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Slide 610  23. Giải quyết vụ án bị đình chỉ trong thủ tục phá sản
Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án do Toà án ra 

quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án chuyển đến, Toà 
án đang tiến hành thủ tục phá sản phải xem xét, quyết 
định nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã lâm 
vào tình trạng phá sản phải thực hiện hoặc nghĩa vụ tài 

sản mà bên đương sự phải thực hiện đối với doanh 
nghiệp, hợp tác xã.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình 
trạng phá sản phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản thì người 
được doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài 
sản có quyền yêu cầu được thanh toán trong khối tài sản 
của doanh nghiệp, hợp tác xã như một chủ nợ không có 

bảo đảm.
Trường hợp bên đương sự phải thực hiện nghĩa vụ về 

tài sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình 
trạng phá sản thì phải thanh toán cho doanh nghiệp, hợp 

tác xã giá trị tương ứng với nghĩa vụ tài sản đó. 8/3/2010 610  

 

Slide 611  24. Nghĩa vụ của ngân hàng nơi doanh nghiệp, 
hợp tác xã có tài khoản

Kể từ ngày nhận được quyết định của Toà án áp 
dụng thủ tục thanh lý đối với doanh nghiệp, hợp 
tác xã, nghiêm cấm ngân hàng nơi doanh nghiệp, 

hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý có tài 
khoản thực hiện các hành vi sau đây:

Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp, 
hợp tác xã, trừ việc thanh toán được Thẩm phán 
phụ trách tiến hành thủ tục phá sản đồng ý bằng 

văn bản;
Thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm bù trừ hoặc 

thanh toán các khoản doanh nghiệp, hợp tác xã 
vay của ngân hàng.8/3/2010 611  



Slide 612  25. Nghĩa vụ của nhân viên và người lao động 

Ngay sau khi nhận được quyết định mở thủ tục 
phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình 

trạng phá sản phải thông báo công khai cho tất cả 
nhân viên và người lao động của mình biết.

Kể từ khi được thông báo, tất cả nhân viên và 
người lao động phải có nghĩa vụ bảo vệ tài sản của 
doanh nghiệp, hợp tác xã, không được thực hiện 
bất kỳ hành vi nào nhằm che giấu, tẩu tán hoặc 

chuyển nhượng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác 
xã. 
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Slide 613  IV. HỘI NGHỊ CHỦ NỢ
1. Triệu tập Hội nghị chủ nợ

Trường hợp việc kiểm kê tài sản của doanh 
nghiệp, hợp tác xã kết thúc trước ngày lập xong 

danh sách chủ nợ thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ 
ngày lập xong, Thẩm phán phải triệu tập; nếu kết 
thúc sau ngày lập xong thời hạn này tính từ ngày 

kiểm kê xong tài sản của DN và HTX.
Các Hội nghị tiếp theo có thể được Thẩm phán 

triệu tập vào bất kỳ ngày làm việc nào trong quá 
trình tiến hành thủ tục theo đề nghị của Tổ quản 
lý, thanh lý tài sản hoặc của các chủ nợ đại diện 

cho ít nhất 1/3 tổng số nợ không có bảo đảm.
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Slide 614 
Giấy triệu tập Hội nghị chủ nợ phải được gửi 

cho người có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ và 
người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ quy 
định tại Điều 62 và Điều 63 của Luật này, chậm 
nhất là mười lăm ngày trước ngày khai mạc Hội 
nghị. Kèm theo giấy triệu tập Hội nghị phải có 
chương trình, nội dung của Hội nghị và các tài 

liệu khác, nếu có.

Hội nghị chủ nợ do Thẩm phán phụ trách tiến 
hành thủ tục phá sản chủ trì. 
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Slide 615  2. Quyền tham gia Hội nghị chủ nợ
Các chủ nợ có tên trong danh sách chủ nợ. Chủ 

nợ có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác 
tham gia và người được uỷ quyền có quyền, nghĩa 

vụ như chủ nợ;
Đại diện cho người lao động, đại diện công 

đoàn được người lao động uỷ quyền. Trong trường 
hợp này đại diện cho người lao động, đại diện 

công đoàn có quyền, nghĩa vụ như chủ nợ;
Người bảo lãnh sau khi đã trả nợ thay cho 

doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá 
sản. Trong trường hợp này họ trở thành chủ nợ 

không có bảo đảm.
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Slide 616  3. Nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ
Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục có nghĩa vụ 

tham gia Hội nghị; trường hợp không tham gia 
được thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người 
khác tham gia. Người được uỷ quyền có quyền, 

nghĩa vụ như người uỷ quyền; đối với doanh 
nghiệp tư nhân mà chủ doanh nghiệp tư nhân đã 
chết thì người thừa kế hợp pháp của chủ doanh 

nghiệp đó tham gia Hội nghị chủ nợ.
Trường hợp không có người đại diện thì Thẩm 

phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản chỉ định 
người đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã đó 

tham gia Hội nghị chủ nợ.
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Slide 617  4. Nội dung Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất
Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản thông 

báo cho Hội nghị chủ nợ về tình hình kinh doanh, 
thực trạng tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã 
lâm vào tình trạng phá sản; kết quả kiểm kê tài 

sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ và 
các nội dung khác nếu xét thấy cần thiết;
Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp 

pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã trình bày ý 
kiến về các nội dung do Tổ trưởng Tổ quản lý, 
thanh lý tài sản đã thông báo cho Hội nghị, đề 

xuất phương án, giải pháp tổ chức lại hoạt động 
kinh doanh, khả năng và thời hạn thanh toán nợ;
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Slide 618  Hội nghị chủ nợ thảo luận về các nội dung do 
Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản đã thông 

báo và các ý kiến của chủ doanh nghiệp, đại diện 
hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã;

Hội nghị chủ nợ thông qua Nghị quyết. Nghị 
quyết được lập thành văn bản và phải được quá 
nửa số chủ nợ không có bảo đảm có mặt tại Hội 

nghị đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không 
có bảo đảm trở lên thông qua. Nghị quyết của Hội 

nghị chủ nợ có hiệu lực ràng buộc đối với tất cả 
các chủ nợ;
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Trường hợp Hội nghị chủ nợ xét thấy phải thay 

người đại diện cho các chủ nợ trong thành phần 
Tổ quản lý, thanh lý tài sản thì Hội nghị bầu 

người thay thế.

Đề nghị thẩm phán ra quyết định cử người 
quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá 

sản.
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Slide 620 
5. Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ

Quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm đại diện 
cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm 

trở lên tham gia;

Có sự tham gia của người có nghĩa vụ tham gia 
Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 63 của Luật 

này.
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Slide 621  6. Hoãn Hội nghị chủ nợ
Không đủ quá nửa số chủ nợ không có bảo 

đảm đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không 
có bảo đảm trở lên tham gia;

) Quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm có mặt 
tại Hội nghị chủ nợ biểu quyết đề nghị hoãn Hội 

nghị chủ nợ;
Người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ 
quy định vắng mặt có lý do chính đáng.

Trường hợp Thẩm phán ra quyết định hoãn Hội 
nghị chủ nợ thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 
ra quyết định hoãn Hội nghị chủ nợ, Thẩm phán 

phải triệu tập lại Hội nghị chủ nợ.
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Slide 622  7. Trường hợp đ×nh chỉ tiến hành thủ tục phá sản 
khi có người tham gia Hội nghị chủ nợ vắng mặt

Sau khi Hội nghị chủ nợ đã được hoãn một 
lần, nếu người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá 
sản theo quy định không tham gia Hội nghị chủ 

nợ được triệu tập lại;

Trường hợp chỉ có người quy định tại các điều 
15, 16, 17 và 18 của Luật này nộp đơn yêu cầu mở 

thủ tục phá sản mà người có nghĩa vụ tham gia 
Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 63 của Luật 
này không đến tham gia Hội nghị chủ nợ mà 

không có lý do chính đáng;
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Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản rút 

lại đơn yêu cầu; nếu những người quy định tại các 
điều 13, 14, 15, 16, 17 và 18 của Luật này nộp 
đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà chỉ có một 

hoặc một số người rút lại đơn yêu cầu thì Toà án 
vẫn tiến hành thủ tục phá sản.
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Slide 624  V.THỦ TỤC PHỤC HỒI, THANH LÝ
1. Thủ tục phục hồi

1.1. Thủ tục và điÒu kiện áp dụng thủ tục phục 
hồi hoạt động kinh doanh 

Thẩm phán ra quyết định áp dụng thủ tục phục 
hồi hoạt động kinh doanh sau khi Hội nghị chủ nợ 
lần thứ nhất thông qua Nghị quyết đồng ý với các 

giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh, kế 
hoạch thanh toán nợ cho các chủ nợ và yêu cầu 
doanh nghiệp, hợp tác xã phải xây dựng phương 

án phục hồi hoạt động kinh doanh.
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Slide 625  Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Hội nghị 
chủ nợ lần thứ nhất thông qua Nghị quyết, doanh 
nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản phải 

xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh 
doanh của mình và nộp cho Toà án; nếu thấy cần 
phải có thời gian dài hơn thì phải có văn bản đề 
nghị Thẩm phán gia hạn, nhưng không quá ba 

mươi ngày.
Trong thời hạn nói trên, bất kỳ chủ nợ hoặc người 
nào nhận nghĩa vụ phục hồi hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp, hợp tác xã đều có quyền xây 
dựng dự thảo phương án phục hồi hoạt động kinh 
doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nộp cho 

Toà án.
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Slide 626  Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá 
sản phải nêu rõ các biện pháp cần thiết để phục 

hồi hoạt động kinh doanh; các điều kiện, thời hạn 
và kế hoạch thanh toán các khoản nợ.

Các biện pháp cần thiết để phục hồi hoạt động 
kinh doanh gồm có:

Huy động vốn mới;

Thay đổi mặt hàng sản xuất, kinh doanh;

Đổi mới công nghệ sản xuất;
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Slide 627 
Tổ chức lại bộ máy quản lý; sáp nhập hoặc 

chia tách bộ phận sản xuất nhằm nâng cao năng 
suất, chất lượng sản xuất;

Bán lại cổ phần cho chủ nợ;

) Bán hoặc cho thuê tài sản không cần thiết;

) Các biện pháp khác không trái pháp luật.

Trước khi bắt đầu hoặc tại Hội nghị chủ nợ, 
phương án phục hồi hoạt động kinh doanh có thể 
được sửa đổi, bổ sung theo sự thoả thuận của các 

bên.
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Slide 628 
Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận 

được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, 
Thẩm phán phải xem xét phương án phục hồi hoạt 
động kinh doanh để ra một trong các quyết định:

Đưa phương án ra Hội nghị chủ nợ xem xét, 
quyết định;

Đề nghị sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi 
hoạt động kinh doanh nếu thấy phương án đó 

chưa bảo đảm các nội dung quy định;
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Slide 629  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định 
đưa phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp, hợp tác xã ra Hội nghị chủ nợ, 
Thẩm phán phải triệu tập Hội nghị để xem xét, 

thông qua phương án phục hồi. 

Hội nghị xem xét, thảo luận phương án phục 
hồi hoạt động kinh doanh.

Nghị quyết về phương án phục hồi hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã được thông 
qua khi có quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm 

có mặt đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ 
không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành.
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Slide 630  Sau khi Thẩm phán ra quyết định công nhận 
Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án 

phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 
hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, Tổ quản lý, 

thanh lý tài sản giải thể.

Sáu tháng một lần, doanh nghiệp, hợp tác xã 
phải gửi cho Toà án báo cáo về tình hình thực hiện 

phương án phục hồi hoạt động kinh doanh ở 
doanh nghiệp, hợp tác xã.

Chủ nợ có nghĩa vụ giám sát việc thực hiện 
phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp, hợp tác xã. 
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Slide 631 
Thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt 

động kinh doanh 

Thời hạn tối đa để thực hiện phương án phục hồi 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác 

xã lâm vào tình trạng phá sản là ba năm, kể từ 
ngày cuối cùng đăng báo về quyết định của Toà án 

công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về 
phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp, hợp tác xã.
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Slide 632  Trong quá trình thực hiện phương án phục hồi 
hoạt động kinh doanh, các chủ nợ và doanh 

nghiệp, hợp tác xã có quyền thoả thuận về việc 
sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động 

kinh doanh.

Thoả thuận về việc sửa đổi, bổ sung được chấp 
nhận khi có quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm 
đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có 

bảo đảm trở lên đồng ý.

Thẩm phán ra quyết định công nhận sự thoả 
thuận của các bên và gửi quyết định đó cho các 

bên liên quan trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày ra 
quyết định.8/3/2010 632  

 

Slide 633  1.2. Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh 
doanh

Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục 
hồi nếu có một trong các trường hợp sau đây: 

Doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện xong 
phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;
Được quá nửa số phiếu của các chủ nợ không 

có bảo đảm đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ 
không có bảo đảm trở lên chưa thanh toán đồng ý 

đình chỉ.
Toà án phải gửi và thông báo công khai quyết 

định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy 

định.
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Slide 634  Trường hợp Thẩm phán ra quyết định đình chỉ 
thủ tục phục hồi thì doanh nghiệp, hợp tác xã đó 
được coi không còn lâm vào tình trạng phá sản.

Trường hợp việc thi hành án dân sự hoặc việc 
giải quyết vụ án bị đình chỉ chưa được thi hành 
hoặc chưa được giải quyết thì ngay sau khi ra 

quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào 
tình trạng phá sản, việc thi hành án dân sự hoặc 

việc giải quyết vụ án được tiếp tục. Toà án ra 
quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi phải gửi trả 
lại hồ sơ vụ án cho Toà án có thẩm quyền để giải 

quyết vụ án theo quy định của pháp luật. 8/3/2010 634  

 

Slide 635  2. Thủ tục thanh lý tài sản

2.1. Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản trong 
trường hợp đặc biệt

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động kinh 
doanh bị thua lỗ đã được Nhà nước áp dụng biện 
pháp đặc biệt để phục hồi hoạt động kinh doanh, 
nhưng vẫn không phục hồi được và không thanh 
toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có 

yêu cầu thì Toà án ra quyết định mở thủ tục thanh 
lý tài sản của doanh nghiệp mà không cần phải 

triệu tập Hội nghị chủ nợ để xem xét việc áp dụng 
thủ tục phục hồi.
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Slide 636  2.2.Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục thanh 
lý tài sản khi Hội nghị chủ nợ không thành:

Chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của 
doanh nghiệp, hợp tác xã không tham gia Hội 

nghị mà không có lý do chính đáng hoặc sau khi 
Hội nghị đã được hoãn một lần nếu người nộp đơn 
yêu cầu mở thủ tục thuộc trêng hợp quy định tại 

Điều 13 và Điều 14 của Luật này;

Không đủ số chủ nợ tham gia Hội nghị chủ nợ 
sau khi Hội nghị đã được hoãn một lần nếu người 
nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc trường 

hợp quy định tại các điều 15, 16, 17 và 18 của 
Luật này.8/3/2010 636  

 

Slide 637  2.3. Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản sau 
khi có Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ lần thứ 

nhất

Sau khi Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất thông qua 
Nghị quyết đồng ý với dự kiến các giải pháp tổ 
chức lại hoạt động kinh doanh, kế hoạch thanh 

toán nợ cho các chủ nợ và yêu cầu doanh nghiệp, 
hợp tác xã phải xây dựng phương án phục hồi hoạt 

động kinh doanh, nếu có một trong các trường 
hợp sau đây thì Toà án ra quyết định mở thủ tục 
thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã:

8/3/2010 637  

 

Slide 638  Doanh nghiệp, hợp tác xã không xây dựng 
được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 
trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 68 của 

Luật này;

Hội nghị chủ nợ không thông qua phương án 
phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 

hợp tác xã;

. Doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện không 
đúng hoặc không thực hiện được phương án phục 
hồi hoạt động kinh doanh, trừ trường hợp các bên 

liên quan có thoả thuận khác.
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Slide 639 
2.4. Nội dung quyết định mở thủ tục thanh lý tài 

sản

Nội dung gồm:

Ngày, tháng, năm ra quyết định;

Tên của Toà án; họ và tên Thẩm phán phụ trách 
tiến hành thủ tục phá sản;

Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp 
dụng thủ tục thanh lý tài sản;

Căn cứ của việc áp dụng thủ tục thanh lý tài 
sản;
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Slide 640 
Phương án phân chia tài sản của doanh nghiệp, 

hợp tác xã theo nguyên tắc quy định của Luật này;

Quyền khiếu nại, kháng nghị và thời hạn khiếu 
nại, kháng nghị.

Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản của 
doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá 
sản phải được Toà án gửi và thông báo công khai 
theo quy định  cho các chủ nợ, những người mắc 

nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình 
trạng phá sản trong vũng bảy ngày, kể từ ngày Toà 

án ra quyết định..
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Slide 641  2.5. Hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã 
trong quá trình thanh lý tài sản 

Trong quá trình thi hành quyết định mở thủ tục 
thanh lý tài sản, theo đề nghị của Tổ quản lý, 

thanh lý tài sản, Thẩm phán có thể ra quyết định 
cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện một 
số hoạt động cần thiết cho việc thanh lý tài sản 

hoặc làm tăng thêm khối tài sản của doanh 
nghiệp, hợp tác xã đó.
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Slide 642  2.6. Khiếu nại, kháng nghị quyết định mở thủ 
tục thanh lý tài sản

Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng 
phá sản, các chủ nợ có quyền khiếu nại, Viện 

kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị 
quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản.

Những người mắc nợ doanh nghiệp, hợp tác xã 
có quyền khiếu nại phần quyết định mở thủ tục 

thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã liên 
quan đến nghĩa vụ trả nợ của mình.

.
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Slide 643  Thời hạn khiếu nại, kháng nghị là hai mươi 
ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết 

định mở thủ tục thanh lý tài sản.

Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày hết thời hạn 
khiếu nại, kháng nghị, Toà án đã ra quyết định mở 
thủ tục thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác 
xã phải gửi hồ sơ về phá sản kèm theo đơn khiếu 
nại, quyết định kháng nghị cho Toà án cấp trên 

trực tiếp để xem xét, giải quyết khiếu nại, kháng 
nghị quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản.
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Slide 644 
Ngay sau khi nhận được hồ sơ về phá sản kèm 

theo đơn khiếu nại, quyết định kháng nghị, Chánh 
án Toà án cấp trên trực tiếp chỉ định một tổ gồm 

ba Thẩm phán xem xét, giải quyết khiếu nại, 
kháng nghị quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản.

Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ về phá sản, Tổ Thẩm phán phải xem 
xét, giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết định 

mở thủ tục thanh lý tài sản. Tổ Thẩm phán có 
quyền ra một trong các quyết định sau đây:
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Slide 645  Không chấp nhận khiếu nại, kháng nghị và giữ
nguyên quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản của 

Toà án cấp dưới;
b) Sửa quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản của 

Toà án cấp dưới;
Huỷ quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản của 

Toà án cấp dưới và giao hồ sơ về phá sản cho Toà 
án cấp dưới tiếp tục thủ tục phục hồi theo quy 

định của Luật này.
Quyết định giải quyết khiếu nại, kháng nghị 

của Toà án cấp trên trực tiếp là quyết định cuối 
cùng và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết 

định.
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Slide 646  2.7. Đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản

Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý 
tài sản trong những trường hợp sau đây:

Doanh nghiệp, hợp tác xã không còn tài sản để 
thực hiện phương án phân chia tài sản;

Phương án phân chia tài sản đã được thực hiện 
xong.

8/3/2010 646  

 

Slide 647  2.8.Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá 
sản

Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã 
bị phá sản

Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, 
hợp tác xã bị phá sản đồng thời với việc ra quyết 

định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản.
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Slide 648 
Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày hết 

thời hạn nộp tiền tạm ứng phí phá sản do Tòa án 
ấn định, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp 
của doanh nghiệp, hợp tác xã nộp đơn yêu cầu mở 
thủ tục phá sản không còn tiền và tài sản khác để 
nộp tiền tạm ứng phí phá sản thì Toà án ra quyết 
định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá 

sản.
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Slide 649 

Sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
và nhận các tài liệu, giấy tờ do các bên có liên 
quan gửi đến, Toà án ra quyết định tuyên bố 

doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, nếu doanh 
nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản 

không còn tài sản hoặc còn nhưng không đủ để 
thanh toán phí phá sản.
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Slide 650  Nội dung của quyết định tuyên bố doanh 
nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

Ngày, tháng, năm ra quyết định;

Tên của Toà án; họ và tên Thẩm phán phụ trách 
tiến hành thủ tục phá sản;

Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị 
tuyên bố phá sản;
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Slide 651 
Căn cứ của việc tuyên bố phá sản;

Quyền khiếu nại, kháng nghị và thời hạn khiếu 
nại, kháng nghị;

. Cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh 
nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy 

định tại Điều 94 của Luật này.
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Slide 652  2.9. Thông báo quyết định tuyên bố doanh 
nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết 
định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá 

sản, Toà án phải gửi và thông báo công khai quyết 
định theo quy định;

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định 
tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản có 

hiệu lực pháp luật, Toà án phải gửi quyết định cho 
cơ quan đăng ký kinh doanh để xoá tên doanh 

nghiệp, hợp tác xã trong sổ đăng ký kinh doanh; 
trong trường hợp Toà án nhân dân tối cao ra quyết 
định giải quyết khiếu nại, kháng nghị thì thời hạn 

có thể dài hơn, nhưng không quá 25 ngày.
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Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã 

bị phá sản không miễn trừ nghĩa vụ về tài sản của 
chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh 
của công ty hợp danh đối với chủ nợ chưa được 
thanh toán nợ, trừ trường hợp các bên có thoả 
thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Các nghĩa vụ về tài sản phát sinh sau khi có 
quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị 
phá sản được giải quyết theo quy định của pháp 
luật về thi hành án dân sự và các quy định khác 

của pháp luật có liên quan. 
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Slide 654  2.10. Khiếu nại, kháng nghị quyết định tuyên bố 
doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

Những người quy định tại Điều 29 của Luật 
này có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát nhân dân 
cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định tuyên 

bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

. Thời hạn khiếu nại, kháng nghị là hai mươi 
ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết 
định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá 

sản.

.
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Slide 655  Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày hết thời hạn 
khiếu nại, kháng nghị, Toà án đã ra quyết định 

tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản phải 
gửi hồ sơ về phá sản kèm theo đơn khiếu nại, 

quyết định kháng nghị cho Toà án cấp trên trực 
tiếp để xem xét, giải quyết khiếu nại, kháng nghị 
quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị 

phá sản.

Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã 
bị phá sản không bị khiếu nại, kháng nghị thì có 
hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn khiếu 

nại, kháng nghị quy định.
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Slide 656  2.11. Giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết 
định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá 

sản
1. Ngay sau khi nhận được hồ sơ khiếu nại, quyết 
định kháng nghị, Chánh án Toà án cấp trên trực 

tiếp chỉ định một tổ gồm ba Thẩm phán xem xét, 
giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết định tuyên 

bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.
Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được 

hồ sơ, quyết định kháng nghị, Tổ Thẩm phán phải 
xem xét, giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết 
định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá 
sản. Tổ Thẩm phán có quyền ra một trong các 

quyết định sau đây:
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Không chấp nhận khiếu nại, kháng nghị và giữ

nguyên quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp 
tác xã bị phá sản của Toà án cấp dưới;

Huỷ quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp 
tác xã bị phá sản của Toà án cấp dưới và giao hồ 
sơ về phá sản cho Toà án cấp dưới tiếp tục tiến 

hành thủ tục phá sản.

. Quyết định giải quyết khiếu nại, kháng nghị 
của Toà án cấp trên trực tiếp là quyết định cuối 

cùng và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết 
định.
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1. Trách nhiệm do vi phạm pháp luật trong quá 
trình tiến hành thủ tục phá sản

. Người nào có hành vi vi phạm pháp luật trong 
quá trình tiến hành thủ tục phá sản thì tuỳ theo 

tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử 
phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy 

định của pháp luật.

Chính phủ quy định việc xử phạt hành chính và 
mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành 
chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản. 
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hợp tác xã bị tuyên bố phá sản

Người giữ chức vụ Giám đốc, Tổng giám đốc, 
Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị của 

công ty, tổng công ty 100% vốn nhà nước bị tuyên 
bố phá sản không được cử đảm đương các chức vụ 

đó ở bất kỳ doanh nghiệp nhà nước nào, kể từ 
ngày công ty, tổng công ty nhà nước bị tuyên bố 

phá sản.
Người được giao đại diện phần vốn góp của Nhà 

nước ở doanh nghiệp khác mà doanh nghiệp đó bị 
tuyên bố phá sản không được cử đảm đương các 

chức vụ quản lý ở bất kỳ doanh nghiệp nào có vốn 
của Nhà nước. 
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Slide 660  Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp 
danh của công ty hợp danh, Giám đốc (Tổng giám 

đốc), Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản 
trị, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp, Chủ 
nhiệm, các thành viên Ban quản trị hợp tác xã bị 
tuyên bố phá sản không được quyền thành lập 

doanh nghiệp, hợp tác xã, không được làm người 
quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn từ 
một đến ba năm, kể từ ngày bị tuyên bố phá sản.

Quy định này không áp dụng trong trường hợp 
doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý 

do bất khả kháng./.       
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